Lời nói đầu
     Công nghiệp là một ngành đã có từ rất lâu, phát triển từ trình độ thủ công lên trình độ cơ khí, tự động, từ chỗ gắn liền với nông nghiệp trong khuôn khổ của một nền sản xuất nhỏ lẻ, tự cung tự cấp rồi tách khỏi nông nghiệp bởi cuộc phân công lao động lớn lần thứ hai để trở thành một ngành sản xuất độc lập và phát triển cao hơn qua các giai đoạn hợp tác giản đơn, công trường thủ công, công xưởng... Từ khi tách ra là một ngành độc lập, công nghiệp đã đóng một vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. Ngày nay, mặc dù không còn chiếm ưu thế tuyệt đối trong các nhóm ngành kinh tế (Công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ) nhưng sự phát triển của ngành công nghiệp vẫn ảnh hưởng nhiều đến các ngành kinh tế khác và toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Những đóng góp của ngành công nghiệp vào GDP vẫn rất lớn.Vì vậy, vấn đề đầu tư phát triển công nghiệp rất quan trọng, không những góp phần gia tăng giá trị sản xuất của ngành công nghiệp mà còn có tác dụng thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển theo.

Hoạt động đầu tư phát triển công nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của từng vùng. Vì vậy, ở mỗi vùng khác nhau, với chiến lược phát triển kinh tế khác nhau mà đầu tư phát triển công nghiệp có những điểm khác nhau. Trong quá trình phát triển kinh tế, nước ta đã trải qua nhiều lần phân vùng. Từ đó hình thành nên các vùng kinh tế trọng điểm để có quy hoạch phát triển riêng cho phù hợp với từng vùng. Ngày nay, nước ta có ba vùng kinh tế lớn: Vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ)Bắc Bộ, vùng KTTĐ  Trung Bộ và vùng KTTĐ phía Nam. Trong đó, vùng KTTĐ Bắc Bộ là vùng kinh tế năng động, có tốc độ phát triển công nghiệp đứng thứ hai sau vùng KTTĐ phía Nam. Vùng có lịch sử phát triển công nghiệp lâu đời, và có nhiều tiềm năng trong sản xuất công nghiệp. Do đó, nếu có chiến lược đầu tư phát triển công nghiệp hợp lý, vùng KTTĐ Bắc Bộ sẽ phát huy vai trò kinh tế chủ đạo của mình trong nền kinh tế của cả nước, công nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung của vùng này có bước phát triển vượt bậc. 

Chính vì vậy, em đã chọn đề tài :" Một số vấn đề về đầu tư phát triển công nghiệp vùng KTTĐ Bắc Bộ" làm luận văn để tìm hiểu kỹ hơn về tình hình đầu tư phát triển công nghiệp của một vùng kinh tế quan trọng của cả nước. Luận văn  gồm ba chương:

Chương I: Một số vấn đề lý luận chung về đầu tư phát triển công nghiệp  vùng KTTĐ Bắc Bộ.
Chương II : Thực trạng đầu tư phát triển công nghiệp vùng   KTTĐ Bắc Bộ.

 Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển  công nghiệp vùng KTTĐ Bắc Bộ.
  Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS.TỪ Quang Phương đã  tận tình hướng dẫn và sửa chữa để em có thể hoàn thành luận văn. Em xin cảm ơn các cô bác ở Vụ Kinh tế Địa phương và Lãnh thổ - Bộ KH-ĐT, đặc biệt là sự hướng dẫn trực tiếp của TS.Phạm Thanh Tâm đã giúp đỡ em trong quá trình tìm tài liệu và chỉnh sửa luận văn cho hợp lý.

 Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy giáo hướng dẫn, các cô bác trên Vụ và các thầy cô giáo trong bộ môn để em có thể hoàn thiện luận văn, đáp ứng tốt hơn nội dung và mục đích nghiên cứu.

                                                                                                 Sinh viên

Nguyễn Thuỳ Thương 

Chương I

Một số vấn đề lý luận chung về đầu tư

pháT triển công nghiệp vùng

kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
I. đầu tư  phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm.
1. Khái niệm vùng kinh tế trọng điểm. 

· Trước tiên, chúng ta tìm hiểu thế nào là một vùng kinh tế.

 Trước đây khái niệm vùng kinh tế hay vùng kinh tế cơ bản được Việt Nam và Liên Xô sử dụng nhiều. Nhiều nước khác sử dụng khái niệm vùng kinh tế - xã hội. Nội dung của nó gắn với các điều kiện địa lý cụ thể, có các hoạt động kinh tế - xã hội tương thích trong điều kiện kỹ thuật - công nghệ nhất định.

Nhiều nước trên thế giới phân chia lãnh thổ quốc gia thành các vùng kinh tế - xã hội để hoạch định chiến lược, xây dựng các kế hoạch phát triển, xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách vĩ mô để quản lý vùng nhằm đạt được mục tiêu phát triển chung của đất nước.

Ví dụ:

ở Nhật Bản, người ta chia lãnh thổ quốc gia thành 5 vùng (vào những năm 1980).

ở Pháp, người ta chia đất nước họ thành 8 vùng (từ những năm 1980).

ở Canada, người ta chia lãnh thổ quốc gia thành 4 vùng (vào đầu những năm 1990).

ở Việt Nam hiện nay (1998), lãnh thổ đất nước được chia thành 8 vùng để tiến hành xây dựng các dự án quy hoạch phát triển kinh - xã hội đến năm 2010. Trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (tháng 4 năm 2001) đã chỉ rõ định hướng phát triển cho 6 vùng. Đó là: vùng miền núi và trung du phía Bắc; vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; vùng Duyên hải Trung Bộ và vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung; vùng Tây Nguyên; vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía nam; vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

· Các đặc điểm của vùng kinh tế:
· Quy mô của vùng rất khác nhau (vì các yếu  tố tạo thành của chúng khác biệt lớn).

· Sự tồn tại của vùng là khách quan và có tính lịch sử (quy mô và số lượng vùng thay đổi theo các giai đoạn phát triển, đặc biệt ở các giai đoạn có tính chất bước ngoặt). Sự tồn tại của vùng do các yếu tố tự nhiên và các hoạt động kinh tế xã hội, chính trị quyết định một cách khách quan phù hợp với “sức chứa” hợp lý của nó. 

Vùng được coi là công cụ không thể thiếu trong hoạch định phát triển nền kinh tế quốc gia. Tính khách quan của vùng được con người nhận thức và sử dụng trong quá trình phát triển và cải tạo nền kinh tế. Vùng là cơ sở để hoạch định các chiến lược, các kế hoạch phát triển theo lãnh thổ và để quản lý các quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên mỗi vùng. Mọi sự gò ép phân chia vùng theo chủ quan áp đặt đều có thể dẫn tới làm quá tải, rối loạn các mối quan hệ, làm tan vỡ thế phát triển cân bằng, lâu bền của vùng. 

· Các vùng liên kết với nhau rất chặt chẽ (chủ yếu thông qua giao lưu kinh tế - kỹ thuật - văn hoá và những mối liên hệ tự nhiên được quy định bởi các dòng sông, vùng biển, các tuyến giao thông chạy qua nhiều lãnh thổ... ).

Như vậy cần nhấn mạnh là mỗi vùng có đặc điểm và những điều kiện phát triển riêng biệt. Việc bố trí sản xuất không thể tuỳ tiện theo chủ quan. Trong kinh tế thị trường, việc phân bố sản xuất mang nhiều màu sắc và dễ có tính tự phát. Nếu để mỗi nhà đầu tư tự lựa chọn địa điểm phân bố thì dễ dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng và phá vỡ môi trường. Vì vậy, Nhà nước cần có sự can thiệp đúng mức nhằm tạo ra sự phát triển hài hoà cho mỗi vùng và cho tất cả các vùng. 

· Phân vùng theo trình độ phát triển

Ngoài cách phân chia lãnh thổ quốc gia thành các vùng theo các nhân tố cấu thành, người ta còn phân chia lãnh thổ quốc gia thành các vùng theo trình độ phát triển. Đây là kiểu phân loại đang thịnh hành trên thế giới, nó phục vụ cho việc quản lý, điều khiển các quá trình phát triển theo lãnh thổ quốc gia. Theo cách này có các loại phân vùng chủ yếu sau:

- Vùng phát triển: Thường là những lãnh thổ hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi cho sự phát triển, đã trải qua một thời kỳ lịch sử phát triển, đã tập trung dân cư và các năng lực sản xuất, chúng có vai trò quyết định đối với nền kinh tế - xã hội của đất nước.

- Vùng chậm phát triển: Thường là những lãnh thổ xa các đô thị, thiếu nhiều điều kiện phát triển (nhất là về mạng lưới giao thông, mạng lưới cung cấp điện); kinh tế chưa phát triển; dân trí thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Đối với những vùng loại này, người ta còn sử dụng khái niệm vùng cần hỗ trợ.

- Vùng trì trệ, suy thoái: ở các nước công nghiệp phát triển, thường gặp vùng loại này. Đây là hậu quả của quá trình khai thác tài nguyên lâu dài mà không có biện pháp bảo vệ môi trường khiến cho tài nguyên bị cạn kiệt, những ngành kinh tế và vùng lãnh thổ gắn với tài nguyên đó lâm vào tình trạng trì trệ, suy thoái.

· Vùng kinh tế trọng điểm: 

    Vùng kinh tế trọng điểm là vùng có ranh giới “cứng” và ranh giới “mềm”. Ranh giới “cứng” bao gồm một số đơn vị hành chính cấp tỉnh và ranh giới “mềm”  gồm các đô thị và phạm vi ảnh hưởng của nó. 

     Một vùng không thể phát triển kinh tế đồng đều ở tất cả các điểm trên lãnh thổ của nó theo cùng một thời gian. Thông thường nó có xu hướng phát triển nhất ở một hoặc vài điểm, trong khi đó ở những điểm khác lại chậm phát triển hoặc trì trệ. Tất nhiên, các điểm phát triển nhanh này là những trung tâm, có lợi thế so với toàn vùng.

     Từ nhận thức về tầm quan trọng kết hợp với việc tìm hiểu những kinh nghiệm thành công  và thất bại về phát triển công nghiệp có trọng điểm của một số quốc gia và vùng lãnh thổ, từ những năm 90 của thế kỷ XX, Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu và xây dựng các vùng kinh tế trọng điểm. Vấn đề phát triển ba vùng kinh tế trọng điểm của cả nước được khẳng định trong các văn kiện của Đảng và Nhà nước.

     Lãnh thổ được gọi là vùng kinh tế trọng điểm phải thoả mãn các yếu tố sau:

· Có tỷ trọng lớn trong tổng GDP của quốc gia và trên cơ sở đó, nếu được đầu tư tích cực sẻ có khả năng tạo ra tốc độ phát triển nhanh cho cả nước.

· Hội tụ đủ các điều kiện thuận lợi và ở mức độ nhất định, đã tập trung tiềm lực kinh tế (kết cấu hạ tầng, lao động lỹ thuật, các trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học cấp quốc gia và vùng, có vị thế hấp dẫn với các nhà đầu tư, có tỷ trọng lớn trong GDP của cả nước...)

· Có khả năng tạo tích luỹ đầu tư để tái sản xuất mở rộng đồng thời có thể tạo nguồn thu ngân sách lớn. Trên cơ sở đó, vùng này không những chỉ tự đảm bảo cho mình mà còn có khả năng hỗ trợ một phần cho các vùng khác khó khăn hơn.

· Có khả năng thu hút những ngành công nghiệp mới và các ngành dịch vụ then chốt để rút kinh nghiệm về mọi mặt cho các vùng khác trong phạm vi cả nước. Từ đây, tác động của nó là lan truyền sự phân bố công nghiệp ra các vùng xung quanh với chức năng là trung tâm của một lãnh thổ rộng lớn.

        Như vậy, mục đích của phân chia lãnh thổ quốc gia thành các vùng đều nhằm tạo  căn cứ xây dựng  các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo lãnh thổ và phục vụ việc xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm  cho phát triển bền vững và đạt hiệu quả cao trên khắp  các vùng đất nước.

      Căn cứ chủ yếu để phân vùng là sự đồng nhất về các yếu tố tự nhiên, dân cư và xã hội; hầu như có chung bộ khung kết cấu hạ tầng, từ đó các địa phương trong cùng  một vùng có những nhiệm vụ kinh tế tương đối giống nhau đối với nền kinh tế của đất nước cả trong hiện tại cũng như trong tương lai phát triển.

2. Khái niệm đầu tư phát triển công nghiệp 
2.1.Khái niệm đầu tư phát triển.

Từ trước đến nay có rất nhiều cách định nghĩa đầu tư. Theo cách hiểu thông thường nhất, đầu tư là sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm thu về các kết quả nhất định trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt được các kết quả đó. Như vậy, mục tiêu của mọi công cuộc đầu tư là đạt được các kết quả lớn hơn so với những hy sinh về nguồn lực mà người đầu tư phải gánh chịu khi tiến hành hoạt động đầu tư.

Loại đầu tư đem lại các kết quả không chỉ người đầu tư mà cả nền kinh tế xã hội được hưởng thụ, không chỉ trực tiếp làm tăng tài sản của chủ đầu tư  mà của cả nền kinh tế chính là đầu tư phát triển. Còn các loại đầu tư chỉ trực tiếp làm tăng tài sản chính của người đầu tư, tác động gián tiếp làm tăng tài sản của nền kinh tế thông qua sự đóng góp tài chính tích luỹ của các hoạt động đầu tư này cho đầu tư phát triển, cung cấp vốn cho hoạt động đầu tư phát triển và thúc đẩy quá trình lưu thông phân phối các sản phẩm do các kết quả của đầu tư phát triển tạo ra, đó là đầu tư tài chính và đầu tư thương mại.

Đầu tư phát triển, đầu tư tài chính và đầu tư thương mại là ba loại đầu tư luôn tồn tại và có quan hệ tương hỗ với nhau. Đầu tư phát triển tạo tiền đề để tăng tích luỹ, phát triển hoạt động đầu tư tài chính và đầu tư thương mại. Ngược lại, đầu tư tài chính và đầu tư thương mại hỗ trợ và tạo điều kiện để tăng cường đầu tư phát triển. Tuy nhiên, đầu tư phát triển là loại đầu tư quyết định trực tiếp sự phát triển của nền kinh tế, là chìa khoá của sự tăng trưởng, là điều kiện tiên quyết cho sự ra đời, tồn tại và tiếp tục phát triển của mọi cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ. 

2.2. Khái niệm và nội dung của đầu tư phát triển công nghiệp.

  2.2.1 Khái niệm ngành công nghiệp
 Kinh tế học phân chia hệ thống kinh tế ra thành nhiều thành phần kinh tế khác nhau tuỳ theo mục đích nghiên cứu và giác độ nghiên cứu. Một trong những cách phân chia là các khu vực hoạt động của nền kinh tế  được chia thành va nhóm ngành lớn : nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ.

Ngành công nghiệp là: " một ngành sản xuất vật chất độc lập có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, có nhiệm vụ khai thác tài nguyên thiên nhiên, chế biến tài nguyên và các sản phẩm nông nghiệp thành những tư liệu sản xuất và những tư liệu tiêu dùng".
Khái niệm này thuộc về những khái niệm cơ bản của kinh tế chính trị học. Theo khái niệm như vậy ngành công nghiệp đã có từ lâu, phát triển với trình độ thủ công lên trình độ cơ khí, tự động, từ chỗ gắn liền với nông nghiệp trong khuôn khổ của một nền sản xuất nhỏ bé, tự cung tự cấp rồi tách khỏi nông nghiệp bởi cuộc phân công lao động lần thứ hai để trở thành một ngành sản xuất độc lập và phát triển cao hơn qua các giai đoạn hợp tác giản đơn, công trường thủ công, công xưởng...

· Các cách phân loại để nghiên cứu đầu tư phát triển công nghiệp :
       Có rất nhiều cách phân loại ngành công nghiệp thành những phân ngành nhỏ  để nghiên cứu. 

Trong nghiên cứu các quan hệ công nghiệp, ngành công nghiệp được phân chia theo các khu vực công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ.

Để nghiên cứu tìm ra quy luật phát triển công nghiệp của nhiều nước, phù hợp với điều kiện nội tại của mỗi quốc gia và bối cảnh quốc tế, ngành công nghiệp còn được phân chia theo các cách phân loại sau:

· Công nghiệp phát triển dựa trên cơ sở tài nguyên.

· Công nghiệp sử dụng nhiều lao động.

· Công nghiệp đòi hỏi vốn đầu tư lớn.

· Công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao.

Theo cách phân loại truyền thống trước đây do Tổng cục Thống kê áp dụng, ngành công nghiệp được phân chia thành 19 phân ngành cấp II để thống kê số liệu, phục vụ nghiên cứu.

Hiện nay, Tổng cục Thống kê đã và đang chuyển sang hệ thống phân loại ngành theo tiêu chuẩn quốc tế (ISIC- International Standard Indutrial Clasification ). Theo hệ thống này, các  phân ngành công nghiệp được mã hoá theo cấp 3 chữ số hoặc 4 chữ số ở mức độ chi tiết hơn.

Theo hệ thống phân loại này thì ngành công nghiệp gồm ba ngành gộp lớn:

· Công nghiệp khai khoáng.

· Công nghiệp chế tác.

· Công nghiệp sản xuất và cung cấp điện nước.

Cách phân loại như vậy nhấn mạnh vào tầm quan trọng của từng lĩnh vực phát triển công nghiệp. Trong chuyên đề này , khi nghiên cứu đầu tư phát triển công nghiệp, em xin tiếp cận ngành công nghiệp theo cách phân loại trên.

2.2.2 Khái niệm và nội dung của đầu tư phát triển công nghiệp.
Theo nghĩa hẹp: Thực chất của đầu tư phát triển công nghiệp là khoản đầu tư phát triển để tái sản xuất mở rộng ngành công nghiệp nhằm góp phần tăng cường cơ sở vật chất và phát triển công nghiệp, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế quốc dân.

 Theo nghĩa rộng: Nội dung đầu tư phát triển công nghiệp gồm: Các khoản chi trực tiếp cho sản xuất công nghiệp như: chi đầu tư xây dựng cơ bản trong công nghiệp, chi cho các chương trình, dự án thuộc về công nghiệp, chi hỗ trợ vốn lao động cho công nhân, ưu đãi thuế với các ngành công nghiệp, khấu hao cơ bản để lại doanh nghiệp và các khoản chi gián tiếp khác cho sản xuất công nghiệp như: chi hỗ trợ giải quyết việc làm cho lĩnh vực công nghiệp, chi trợ giá hoặc tài trợ đầu tư cho xuất bản và phát hành sách báo công nghiệp, kỹ thuật cho công nghiệp, chi cho tài sản cố định, phát thanh và truyền hình phục vụ công nghiệp, chi cho các cơ sở vật chất kỹ thuật của các cơ sở đào tạo chuyên môn-kỹ thuật công nghiệp (ở Việt Nam gồm: các khoa công nghiệp trong trường Đại học, trường Cao đẳng Mĩ thuật công nghiệp, các trường cao đẳng công nghiệp... ), chi cơ sở vật chất kỹ thuật cho hệ thống khoa học-công nghệ, điều tra khảo sát thuộc ngành công nghiệp, bảo hộ sở hữu công nghiệp... Với cách dùng như vậy, các khoản chi cho con người như giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ... thậm chí cả việc trả lương cho các đối tượng cũng được gọi là đầu tư phát triển công nghiệp. 

Do vậy, đầu tư phát triển công nghiệp theo nghĩa rộng có hai nội dung lớn:

· Đầu tư trực tiếp để tái sản xuất mở rộng ngành công nghiệp: đầu tư cho các chương trình, dự án sản xuất công nghiệp, hỗ trợ vốn lao động cho công nhân, đầu tư sản xuất công nghiệp trong các khu công nghiệp , khu chế xuất...

· Đầu tư gián tiếp phát triển công nghiệp: Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công nghiệp, đào tạo lao động hoạt động trong ngành công nghiệp..

     Xuất phát từ đặc trưng kỹ thuật của hoạt động sản xuất công nghiệp,  nội dung đầu tư phát triển công nghiệp bao gồm các hoạt động chuẩn bị đầu tư, mua sắm các đầu vào của quá trình thực hiện đầu tư, thi công xây lắp các công trình, tiến hành các công tác xây dựng cơ bản và xây dựng cơ bản khác có liên quan đến sự phát huy tác dụng sau này của công cuộc đầu tư phát triển công nghiệp.

 Với nội dung của đầu tư phát triển công nghiệp trên đây, để tạo thuận lợi cho công tác quản lý việc sử dụng vốn đầu tư nhằm đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao, có thể phân chia vốn đầu tư thành các khoản sau:

· Những chi phí tạo ra tài sản cố định bao gồm:

· Chi phí ban đầu và đất đai.

· Chi phí xây dựng cấu trúc hạ tầng.

· Chi phí mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, dụng cụ , mua sắm phương tiện vận chuyển phục vụ sản xuất công nghiệp.

· Chi phí khác.

· Những chi phí tạo tài sản lưu động bao gồm:

· Chi phí nằm trong giai đoạn sản xuất như chi phí để mua nguyên vật liệu, trả lương người lao động, chi phí về điện, nước, nhiên liệu, phụ tùng...

· Chi phí nằm trong giai đoạn lưu thông gồm có sản phẩm dở dang tồn kho, hàng hoá bán chịu, vốn bằng tiền.

· Chi phí chuẩn bị đầu tư bao gồm chi phí nghiên cứu cơ hội đầu tư, chi phí nghiên cứu tiền khả thi, chi phí nghiên cứu khả thi và thẩm định các dự án đầu tư.

· Chi phí dự phòng. 

Như vậy, theo nghĩa rộng, đầu tư phát triển công nghiệp được hiểu một cách đầy đủ và toàn diện hơn. Bởi phát triển công nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nhiều nhân tố. Do đó, trong chuyên đề này em xin tiếp cận đầu tư phát triển công nghiệp theo nghĩa rộng để đánh gía sự phát triển công nghiệp của vùng  KTTĐ Bắc Bộ một cách toàn diện, không chỉ là hiệu quả trong sản suất công nghiệp trực tiếp mà còn là các yếu tố có liên quan đến sự phát triển ngành công nghiệp.

2.3 Đặc điểm của đầu tư  phát triển công nghiệp 

2.3.1 Về nguồn vốn đầu tư

·  Quy mô vốn lớn, vốn cố định chiếm tỷ trọng lớn. 

Khi nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu tạo hữu cơ và địa tô tuyệt đối, kinh tế chính trị học Mác xít kết luận rằng: cấu tạo hữu cơ trong công nghiệp cao hơn trong nông nghiệp đã tạo ra một số chênh lệch giữa giá trị nông phẩm và giá cả sản xuất chung. Số chênh lệch này được Mác gọi là địa tô tuyệt đối.

Nhu cầu đầu tư phát triển công nghiệp lớn hơn nhiều so với các ngành nông nghiệp và dịch vụ là do đặc điểm kỹ thuật của các ngành công nghiệp quyết định. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật này thể hiện ở chỗ các tài sản cố định và đầu tư dài hạn của công nghiệp là rất lớn. Các ngành có đặc điểm này rõ nhất là các ngành công nghiệp khai thác (than, dầu mỏ, khí đốt...), công nghiệp thuộc kết cấu hạ tầng (sản xuất và truyền dẫn điện, sản xuất và truyền dẫn nước...), công nghiệp phục vụ nông nghiệp (cơ khí, hoá chất). Các ngành công nghiệp khai thác, công nghiệp cơ khí, công nghiệp thuộc kết cấu hạ tầng có giá trị tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn, kết quả của đầu tư phát triển lớn gấp nhiều lần các cơ sở công nghiệp khác. 

Mặc dù đầu tư phát triển công nghiệp là khoản vốn lớn, thu hồi chậm nhưng rất cần cho nền kinh tế. Với nhiệm vụ chi đầu tư phát triển công nghiệp như vậy, quy mô và tỷ trọng đầu tư phát triển công nghiệp trong thực tế là rất lớn. 

·  Vốn nhà nước có xu hướng giảm dần trong tổng số vốn sở hữu của ngành công nghiệp.
· Nguyên nhân:

Một là, do chính sách đổi mới trong huy động và sử dụng vốn của các doanh nghiệp Nhà nước trong những năm qua, tỷ trọng vốn ngân sách nhà nước cấp trong các doanh nghiệp công nghiệp có xu hướng tiếp tục giảm trong khi các nguồn vốn bổ xung: vốn vay và nguồn vốn từ các thành  phần kinh tế và các hộ gia đình có xu hướng tăng nhanh.

Hai là, chúng ta đẩy mạnh quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước và phát triển thị trường chứng khoán, trong tương lai nhiều doanh nghiệp công nghiệp nhà nước không nhất thiết phải nắm 100%sở hữu vốn mà hình thành các doanh nghiệp đa sở hữu.

Ba là, phần lớn các doanh nghiệp công nghiệp trừ các công ty liên doanh đều là doanh nghiệp nhà nước, nên việc thực hiện phân phối lợi nhuận tuân theo chế độ tài chính hiện hành, theo đó tổng lợi nhuận trích quỹ được phân thành ba quỹ cơ bản: Quỹ phát triển sản xuất, quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi. Vì vậy, mức tích luỹ đầu tư để tái sản xuất của các doanh nghiệp công nghiệp phụ thuộc mức lợi nhuận trích quỹ và tỉ lệ trích quỹ để tái đầu tư phát triển sản xuất.

Bốn là, nội dung vốn đầu tư ngày càng đa dạng. Đối với các doanh nghiệp công nghiệp hiện nay, khả năng tập trung vốn từ nguồn vốn nhà nước bao gồm từ quỹ phát triển sản xuất và ngân sách nhà nước là rất hạn chế do nguồn ngân sách hạn hẹp. Mặt khác, đa số các doanh nghiệp này lại đang trong giai đoạn khởi đầu của sự phát triển, quy mô thị trường nhỏ bé, nguồn thu còn ít và chi phí khai thác tương đối lớn. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu rất lớn về vốn đầu tư cần đẩy mạnh tái đầu tư lợi nhuận, cổ phần hoá hoặc liên doanh. Theo đánh giá của một số chuyên gia, trong nhiều năm tới mặc dù vốn tự có của các doanh nghiệp công nghiệp tiếp tục tăng về giá trị tuyệt đối nhưng tỉ trọng của nó trong tổng vốn đầu tư giảm dần.

2.3.2 Quá trình thực hiện đầu tư

· Thời gian thực hiện kéo dài, thu hồi vốn chậm.

Bản thân hoạt động đầu tư phát triển đã mang đặc điểm là thời gian thực hiện đầu tư kéo dài. Khoảng thời gian từ lúc chuẩn bị đầu tư đến khi các thành quả của nó phát huy tác dụng, thời gian để thu hồi vốn đã bỏ ra đối với các cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh thường rất lớn.Đầu tư phát triển công nghiệp là một loại đầu tư có thời gian thực hiện dài nhất so với đầu tư vào các ngành khác. Bởi hoạt động sản xuất công nghiệp thường phức tạp, đòi hỏi vốn lớn và kỹ thuật ngày càng cao. Chính vì vậy mà quá trình chuẩn bị đầu tư, quá trình thực hiện dự án và cả quá trình hậu dự án thường rất dài. Có những ngành công nghiệp thời gian thực hiện dự án kéo dài từ mười năm năm, hai mươi năm thậm chí ba mươi năm như ngành khai thác than, sản xuất điện. Chính vì thời gian thực hiện và thu hồi vốn kéo dài như vậy mà hoạt động đầu tư phát triển chịu ảnh hưởng của các yếu tố không ổn định về tự nhiên, xã hội, chính trị, kinh tế.. ., có độ rủi ro cao. Do vậy, các nhà đầu tư trước khi đầu tư phải cân nhắc cẩn thận trước khi có quyết định đầu tư chính thức để tránh tình trạng thua lỗ, không thu hồi được vốn đầu tư.

· Chịu ảnh hưởng nhiều từ chất lượng lao động.

Chất lượng cao của nguồn nhân lực trong bộ máy hành chính và môi trường pháp luật  làm cho quá trình đầu tư phát triển công nghiệp hiệu quả hơn, giảm những khoản chi phí bất hợp lý trong đầu tư phát triển do kứo dài thời gian đầu tư, các tiêu cực phí trong đầu tư, Môi trưòng pháp luật ổn định, công khai hoá ở mức độ có thể được, việc soạn thảo có tính đồng bộ cao trong hệ thống pháp luật sẽ giảm bớt rủi ro trong việc xác định phương hướng đầu tư, hạn chế chi phí bất hợp lý. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của mình, bộ máy hành chính và môi trường pháp luật lành mạnh yêu cầu một tỷ trọng nhất định của chi phí đầu tư phát triển cho cơ sở vật chất của bộ máy nhà nước  (trong đó có ngành công nghiệp) và cơ sở vật chất của các cơ quan soạn thảo, phổ biến , tuyên truyền pháp luật.

Như vậy, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng bộ máy nhà nước và pháp luật một cách đúng đắn sẽ góp phần nâng cao chất lượng của bộ máy này và đến chu kì sau sẽ làm cho đầu tư phát triển nói chung và đầu tư phát triển công nghiệp nói riêng đạt hiệu qua cao hơn.

Trình độ văn hoá nói chung  và đặc biệt về trình độ học vấn, giáo dục phổ thông và giáo dục chuyên nghiệp ảnh hưởng mạnh tới trình độ chuyên môn tay nghề , sáng kiến kỹ thuật của người lao động, năng suất và chất lượng của sản phẩm. Phương diện này có quan hệ trực tiếp với đầu tư phát triển công nghiệp.

· Các tài sản cố định trong công nghiệp hao mòn vô hình ngày càng lớn.

Đây là đặc điểm được đề cập sau cùng nhưng không vị thế mà giảm đi mức độ đáng lưu ý của nó trong phân tích và hoạch định chính sách đầu tư phát triển công nghiệp.

Sự cảnh báo về nguy cơ tụt hậu về kỹ thuật nói chung sẽ trở thành sự cảnh báo hao mòn vô hình ngày càng lớn trong đầu tư phát triển công nghiệp. 

Những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này bao gồm:
· Tốc độ tiến bộ kỹ thuật rất nhanh của bộ phận thiết bị trong đầu tư phát triển công nghiệp.

· Tỷ trọng bộ phận thiết bị trong đầu tư phát triển công nghiệp là rất lớn.

· Độ trễ trong một số ngành có tỷ trọng xây lắp trong cấu tạo kỹ thuật của vốn cố định làm kéo dài thời gian chu chuyển chung (nhất là công nghiệp điện).

Thật vậy, tỷ trọng bộ phận thiết bị trong đầu tư phát triển công nghiệp là rất lớn (mà chính hao mòn vô hình lại tập trung ở phần thiết bị trong vốn đầu tư xây dựng cơ bản). Tỷ trọng này có giao động nhưng xu hướng là ở công nghiệp luôn lớn hơn tỷ trọng chung của nền kinh tế quốc dân. ở góc độ cơ cấu chi phí sản xuất sản phẩm ngày càng quan trọng. Do tiến bộ kỹ thuật và công nghệ ngày càng nhanh nên hao mòn vô hình của bộ phận thiết bị trong đầu tư phát triển công nghiệp cũng rất nhanh.

Trong một số ngành công nghiệp, đặc biệt đối với công nghiệp nặng, thời gian xây dựng cơ bản dài (do đó có độ trễ lớn của vốn đầu tư xây dựng cơ bản) có tỷ trọng lớn của vốn xây lắp trong cấu tạo kỹ thuật của vốn đầu tư xây dựng cơ bản thì hao mòn vô hình lại càng lớn

2.4 Tác động của đầu tư phát triển công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế 

2.4.1 Đầu tư phát triển công nghiệp có tác động dây truyền và đa dạng tới nhiều ngành kinh tế.

Các ngành công nghiệp được đầu tư phát triển là những ngành công nghiệp mũi nhọn, then chốt giúp cho công nghiệp phát huy vai trò chủ đạo, vai trò điều tiết vĩ mô nền kinh tế quốc dân. Để phản ánh đầy đủ tác động đầy đủ tác động dây chuyền tới ngành kinh tế quốc dân, cần sử dụng các công cụ tính toán phức tạp về kinh tế. Tuy nhiên, trong khuôn khổ chuyên đề, em xin chọn sản phẩm ngành công nghiệp chuyên môn hoá tiêu biểu để phân tích như ở ngành điện cũng bởi vì chi phí của hầu hết các ngành kinh tế quốc dân đều có liên quan đến chi phí về điện. Việc tăng giá điện để có nguồn vốn giúp ngành điện nâng cao hệ số tự đầu tư phát  triển là một biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư chu kì tiếp theo của ngành điện nhưng trước mắt có ảnh hưởng ít nhiều tới giá thành cuả một số sản phẩm kim loại, hoá chất cơ bản và hoá chất phục vụ nông nghiệp, cơ khí động lực và cơ khí phục vụ nông nghiệp.

Ví dụ: Sản phẩm thay đổi giá thành lớn nhất là sút Việt Trì tăng 6,2% về giá thành và 9,96% về chi phí điện, thấp nhất là các loại máy xay xát tăng 0,2% về giá và 10,01% chi phí điện.

Các nhà kinh tế học đã phân tích kỹ rằng: nhà nước có thể thực hiện được vai trò định hướng chủ đạo của công nghiệp đối với nền kinh tế quốc dân nếu nhà nước điều khiển được các  ngành có mối liên kết thuận và liên kết ngược hơn là những ngành khác. Chẳng hạn, nếu nhà nước đầu tư có hiệu quả trong phát triển công nghiệp dệt thì với mối liên hệ thuận, hiệu quả đầu tư phát triển công nghiệp dệt còn có cả ở ngành may và các ngành sử dụng sản phẩm của may nữa. Tương tự như thế với mối liên hệ ngược, hiệu quả của đầu tư phát triển ngnàh dệt sẽ khuyến khích phát triển trồng bông và các ngành sản xuất phân bón cho bông. Ma trận thuận và nghịch đảo sẽ cho biết các chỉ tiêu định lượng đầu vào và đầu ra đối với từng mối liên hệ trực tiếp và gián tiếp. 

Như vậy, sự phát triển của một ngành công nghiệp không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của các ngành công nghiệp khác mà còn ảnh hưởng đến các ngành kinh tế quốc dân khác như nông nghiệp, lâm nghiệp, dịch vụ và ngược lại. Vì vậy, sự phát triển của một ngành công nghiệp nói riêng có một ý nghĩa hết sức to lớn.

2.4.2  Đầu tư phát triển công nghiệp có tác động trực tiếp và quyết định đối với sự phát triển kinh tế.

Tác động của đầu tư phát triển công nghiệp được xem xét ở vai trò chủ đạo của công nghiệp trong phạm vi toàn ngành kinh tế quốc dân. Đối với cấp độ này , hiệu quả đầu tư phát triển công nghiệp được xem xét ở mặt định tính là chủ yếu.

Vai trò chủ đạo của công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân được hiểu qua các tiêu chuẩn gồm: năng suất lao động cao trong công nghiệp là chìa khoá dẫn đến việc phát triển năng suất trong toàn ngành kinh tế quốc dân mà trước hết là đối với công nghiệp, sự phát triển công nghiệp làm mở rộng khả năng giải quyết việc làm, công nghiệp phát triển là chìa khoá dẫn đến gia tăng thu nhập đầu người và cải thiện đời sống nhân dân, công nghiệp phát triển giảm bớt sự phụ thuộc vào nước ngoài về kinh tế - chính trị - văn hoá.

Tác động của đầu tư phát triển công nghiệp xét ở cấp độ kinh tế quốc dân còn thông qua tác động dây truyền của phát triển công nghiệp với các ngành khác như đã phân tích trên.

Về tác động của đầu tư phát triển công nghiệp ở cấp độ ngành công nghiệp. Đây là tác động của đầu tư phát triển công nghiệp được xem xét trong phạm vi toàn ngành công nghiệp .

 Về mặt định tính, hiệu quả đâù tư phát triển công nghiệp được xem xét trong phạm vi toàn ngành công nghiệp được thể hiện ở việc hoàn thành cao nhất những nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo định hướng mà nhà nước đặt ra với mức đầu tư tiết kiệm nhất.

Về mặt định lượng, tác động của đầu tư phát triển công nghiệp được xem xét trong phạm vi toàn ngành công nghiệp theo nhiều phương pháp tiếp cận. Nếu tiếp cận theo nước đầu tư thì tác động của đầu tư phát triển công nghiệp được thể hiện qua các kênh sau:

· Hiệu quả đầu tư hỗ trợ vốn ngắn hạn và dài hạn cho các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước.

· Hiệu quả đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội với toàn ngành công nghiệp.

· Hiệu quả đầu tư phát triển công nghiệp qua các chỉ tiêu và các dữ liệu của toàn bộ ngành công nghiệp bao gồm : tăng năng lực sản xuất, lợi nhuận tăng, số nộp ngân sách nhà nước tăng, tạo thêm việc làm, môi trường hành chính nhà nước và pháp luật thuận lợi cho sản xuất kinh doanh công nghiệp, xúc tác cho đầu tư khác ngoài vốn ngân sách,nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Như vậy, nếu xét trên toàn bộ các ngành kinh tế quốc dân  hay trong phạm vi các ngành công nghiệp cụ thể thì ngành công nghiệp đều có tác động trực tiếp và quyết định đối với sự phát triển kinh tế.

3. Đầu tư phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm.
Đứng trên các góc độ phân tích khác nhau có những cách phân loại đầu tư phát triển công nghiệp khác nhau. Trên góc độ địa lý, đầu tư phát triển công nghiệp được chia ra thành đầu tư tại các tỉnh, vùng trong cả nước. Cách phân loại này phản ánh tình hình đầu tư công nghiệp của từng tỉnh, từng vùng kinh tế và ảnh hưởng của đầu tư đối với tình hình phát triển công nghiệp nói riêng cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội nói chung ở từng địa phương. Trong chuyên đề này, em xin tiếp cận đầu tư phát triển công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

· Vậy tại sao phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm trong quá trình đầu tư phát triển công nghiệp ?

Trình độ phát triển nền kinh tế của nước ta còn ở mức thấp. Vấn đề tăng tốc và hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực để tránh tình trạng tụt hậu ngày càng xa hơn đang là nhu cầu cấp bách đối với chiến lược hưng thịnh đất nước. Lãnh thổ Việt Nam dài và hẹp, điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội phân dị rất rõ theo vùng. Như vậy, có vùng hội tụ được nhiều điều kiện thuận lợi (nhất là về vị trí địa lý, kết cấu hạ tầng, lao động kĩ thuật...) và đã có lịch sử phát triển lâu dài . Ngược lại có vùng thiếu những điều kiện cần thiết cho sự phát triển, đang gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, khả năng nguồn vốn trong nước là có hạn . Muốn có được sự phát triển nhanh cho cả nước, không cho phép đầu tư trải đều . Đồng thời, xu hướng quốc tế hoá, khu vực hoá ngày càng diễn ra mạnh mẽ. Những thách thức trong hợp tác và cạnh tranh đối với Việt Nam ngày càng gay gắt. Các nhà đầu tư nước ngoài khi vào Việt Nam, tất nhiên, muốn tới những nơi thuận lợi . Tất cả điều đó dẫn tới việc phải lựa chọn những vùng thuận lợi để phát triển với tốc độ cao. Nói như vậy không có nghĩa là các vùng khác không phát triển. Việc phát triển các vùng thuận lợi tạo điều kiện  để tất cả các vùng khác cùng đi lên và quan hệ chặt chẽ  với nhau trong một thể thống nhất. Các lãnh thổ đầu tư trọng điểm bao gồm cả lãnh thổ giàu tiềm năng, tập trung các tiềm lực kinh tế, có ý nghĩa động lực và cả lãnh thổ khó khăn, đứng trước thách thức của sự trì trệ cần được trợ giúp để tự phát triển.

· Tác dụng của đầu tư phát triển công nghiệp vùng Kinh tế trọng điểm:
· Đảm bảo tính hiệu quả của phát triển công nghiệp

Đầu tư phát triển công nghiệp diễn ra trong không gian lãnh thổ   mang tính tập trung cao nhằm đảm bảo hiệu quả của phát triển công nghiệp.

Do đặc thù của ngành sản xuất công nghiệp và tính hiệu quả khách quan của việc phân bố tập trung ngành công nghiệp, sản xuất công nghiệp diễn ra trên một diện tích hẹp, khác hẳn với sản xuất nông nghiệp và các loại hình sản xuất khác. Hơn nữa, sản xuất công nghiệp cần có sự hỗ trợ của một cơ sở hạ tầng mạnh, và chính điều này dẫn tới một đòi hỏi khách quan về bố trí công nghiệp tập trung nhằm khai thác có hiệu quả có sở hạ tầng chung.

Tập trung hoá sản xuất là một trong những hình thức rất phức tạp về tổ chức sản xuất mang tính chất xã hội trong công nghiệp. Tập trung hoá sản xuất công nghiệp là quá trình chịu tác động của sự phát triển lực lượng sản xuất, đặc biệt là tác động của sự phát triển khoa học công nghệ. Đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay, để tiến hành thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thì tập trung hoá sản xuất công nghiệp theo chiều sâu là điều kiện tiên quyết. Qúa trình tập trung hoá trong sản xuất công nghiệp tác động rất lớn đến phát triển kinh tế vùng và làm tăng thêm những khác biệt đang có giữa các vùng. Do vậy cần xem xét mức độ tập trung phát triển công nghiệp một cách hợp lý giữa các vùng.

· Hình thành các điểm dân cư mới và các đô thị mới.

Qúa trình công nghiệp hoá tất yếu dẫn đến sự hình thành hệ thống đô thị và quá trình đô thị hoá laị tác động ngược trở lại quá trình công nghiệp hoá. Qúa trình tập trung đầu tư phát triển công nghiệp đòi hỏi sự tập trung lao động và dân cư tạo nên những điểm dân cư đô thị mới đồng thời đòi hỏi phải cải tạo và phát triển các điểm dân cư đô thị sẵn có. Trong điều kiện đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp, số người làm việc trong công nghiệp và các trung tâm công nghiệp không ngừng phát triển.Qúa trình hình thành các điểm dân cư mới và mở rộng các điểm dân cư cũ gắn liền với việc hình thành và phát triển các khu, cụm, các trung tâm và vùng công nghiệp. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ và tính chất toàn cầu đã tạo ra điều kiện phát triển nhiều hình thức sản xuất trong công nghiệp. Sự phân bố và trình độ phát triển trong công nghiệp đã ảnh hưởng rất nhiều đến hình thái phân bố dân cư, ảnh hưởng đến hệ thống điểm dân cư đô thị và cơ cấu của chúng. Trong quá trình đô thị hoá, vai trò của các thành phố lớn đối với phát triển công nghiệp rất quan trọng. Các thành phố lớn với vai trò trung tâm sản xuất, trung tâm phát triển và chuyển giao công nghệ trong vùng, trung tâm giao lưu thương mại trong nước và nước ngoài , thu hút đầu tư, phát triển đối ngoại, trung tâm dịch vụ, phát triển văn hoá - giáo dục, nâng cao dân trí và phát triển nguồn nhân lực, có sức hút mạnh mẽ đến những vùng lãnh thổ rộng lớn, đến toàn quốc thậm chí vượt ra ngoài biên giới. Chính vì vậy, việc cải tạo, xây dựng lại  và xây dựng lại thành phố, thị trấn, làng mạc thành hệ thống thống nhất là những nhiệm vụ phải được giải quyết trong quá trình công nghiệp hoá trong phạm vi toàn quốc.

· Đầu tư phát triển công nghiệp vùng sẽ tạo cho vùng là hạt nhân phát triển và thúc đẩy nhanh quá trình đô thị hoá.

Như trên đã đề cập, đầu tư phát triển công nghiệp và đô thị hoá có  mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Sự phát triển của công nghiệp mang tính tập trung cao chính là động lực thúc đẩy quá trình đô thị hoá phát triển nhanh chóng. Đó là những tác động tất yếu của đầu tư phát triển công nghiệp và sự hình thành qúa trình đô thị hoá mang tính khách quan, tạo động lực cho phát triển đô thị theo hướng công nghiệp hoá và hiện đại hoá.

ở hầu hết các nước có nền công nghiệp phát triển cao, xu hướng phát triển hệ thống điểm dân cư đô thị trước hết là nhằm làm cho sự phát triển của các vùng lãnh thổ không phải chỉ đóng vai trò tập hợp các điểm dân cư riêng lẻ. Tuỳ thuộc chức năng của các khu, cụm, vùng công nghiệp mà quyết định sự phát triển sau này của các điểm dân cư.

Ngày nay, do tác động của tiến bộ khoa học kỹ thuật, hệ thống kế cấu hạ tầng phát triển, đặc biệt là giao thông vận tải và thông tin liên lạc thuận tiện, nhanh chóng, quá trình phân bố và phân bố lại dân cư đang diễn ra theo xu hướng bố trí xa các khu vực sản xuất để tránh ô nhiễm môi trường, đảm bảo cuộc sống của con người.

· Nâng cao trình độ dân trí và mức sống dân cư.

Do nhu cầu lao động cho phát triển công nghiệp đòi hỏi phải có trình độ tay nghề nhất định và năng suất lao động công nghiệp cao hơn khu vực nông nghiệp nên các điểm dân cư gần khu công nghiệp có trình độ dân trí cao hơn các khu vực này cũng cao hơn. Công nghiệp và dân cư được phân bố điều hoà trên phạm vi cả nước, sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn dần dần được xoá bỏ.

II. Đầu tư  phát triển công nghiệp  vùng kttđ Bắc Bộ

Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế chung của cả nước cũng như của các tỉnh Bắc Bộ, Chính phủ đã có chủ trương phát triển vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) Bắc Bộ (bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên). Đây là một trong ba vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. Quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội đến năm 2010 của vùng KTTĐ Bắc Bộ đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại  Quyết định số 747/TTg ngày 11 tháng 9 năm 1997). Theo thông báo số 108/TB - VPCP ngày 30 tháng 7 năm 2003 (kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải tại hội nghị Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ) , hội nghị đã đồng ý bổ xung ba tỉnh Hà Tây, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc vào vùng KTTĐ Bắc Bộ ngoài năm tỉnh ban đầu. Giao Bộ Kế hoạch  và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định mới bổ sung, sửa đổi quyết định số 747/TTg nói trên, đồng thời tiến hành điều chỉnh các quy hoạch và kế hoạch phát triển Vùng cho phù hợp với quy mô mới.  

1. Vị trí và đặc điểm nổi bật của vùng KTTĐ  Bắc Bộ

1.1 Vùng KTTĐ có vị trí quan trọng về chính trị, giao lưu kinh tế, văn hoá với các vùng và quốc tế ở phía Bắc đất nước.

Vùng phát triển kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (KTTĐ Bắc Bộ)  gồm hai thành phố là Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh,Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Tây, Vĩnh Phúc và hai tuyến trục huyết mạch thông từ các nơi trong nội địa của Bắc Bộ ra biển và đi quốc tế là tuyến đường 5 và đường 18, tạo nên xương sống cho toàn Bắc Bộ. Vùng có vị trí chiến lược về phát triển và hợp tác quốc tế ở phía Bắc Việt Nam (có đường hàng hải quốc tế và đường xuyên á đi qua, có thủ đô Hà Nội, có các cảng biển Hải Phòng và Cái Lân, có hai sân bay quốc tế). Từ Hải Phòng ra đường hàng hải quốc tế dài 150 km; Hà Nội đi bằng máy bay tới Hồng Kông mất 2h 45 phút, tới Singapo mất 4 giờ 55 phút, tới Băng Cốc mất 1 giờ 50 phút. Vùng hội tụ đủ các yếu tố để thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Các trung tâm phát triển của Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây Trung Quốc có quan hệ nhiều chiều với  vùng phát triển kinh tế trọng điểm Bắc Bộ . Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, khối lượng hàng hoá quá cảnh khoảng 1 - 2,5 triệu tấn mỗi năm của Vân Nam và các tỉnh phía Tây của Trung Quốc qua các cửa khẩu phía Bắc (ra biển thông qua cảng Hải Phòng và cảng Cái Lân chỉ với khoảng cách 800 - 1200 km, rút ngắn khoảng cách gần 2/3 đường đi so với đi về phía Đông Hưng - Phòng Thành). Chính phủ Trung Quốc đã có chủ trương tiếp tục xây dựng Đông Hưng, Hải Nam thành các khu kinh tế mở và gắn kết các đặc khu kinh tế Thẩm Quyến, Chu Hải, Đông Quân, Trung Sơn, Thuận Đức và Hồng Kông thành chuỗi liên hoàn phát triển năng động và hiện đại hoá. Những điều đó ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của vùng phát triển kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapo, Malaysia,Indonexia và Thái Lan là những nước và lãnh thổ nằm trên cánh cung Tây Thái Bình Dương có sự phát triển năng động vào bậc nhất thế giới. Đường hàng hải quốc tế chạy qua các nước nói trên và Việt Nam đã tạo điều kiện cuốn hút sự phát triển của nước ta nói chung và vùng KTTĐ Bắc Bộ nói riêng; đó là những thuận lợi, cơ hội tốt để vùng KTTĐ Bắc Bộ hoà nhập vào sự phát triển của khu vực. Nhưng mặt khác, vùng phát triển KTTĐ Bắc Bộ chịu sức ép về đối trọng, nguy cơ tụt hậu và những tệ nạn xã hội bất lợi cho quá trình phát triển.

1.2 Là vùng có lịch sử phát triển công nghiệp và đô thị vào loại sớm nhất ở nước ta

Vùng KTTĐ Bắc Bộ thuộc vùng đồng bằng Sông Hồng là vùng tiếp cận sớm với công nghiệp. Khi sang xâm chiếm nước ta, người Pháp đã phát triển công nghiệp ở vùng này tương đối sớm tại các thành phố, thị xã: Hải Phòng - Hà Nội - Hải Dương. Vùng KTTĐ Bắc Bộ đã có công nghiệp ngay từ cuối thế kỷ 19: Cảng Hải Phòng, nhà điện Hà Nội, cơ khí, đóng tàu ở Hải Phòng... Người dân vùng đồng bằng Sông hồng đã tiếp cận với nền công nghiệp khai thác mỏ: than Quảng Ninh... từ cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. ở đồng bằng Sông Hồng đã hình thành giai cấp công nhân vào loại tương đối sớm. 

Từ sau khi hoà bình lập lại, vùng đồng bằng Sông Hồng được đặt vào vị trí quan trọng số 1 cho phát triển công nghiệp xã hội chủ nghĩa, phục vụ cho xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và đấu tranh giải phóng Miền Nam. Thời kỳ này đã hình thành một loạt các khu công nghiệp ở thành phố Hà Nội, Hải phòng. Một vài nhà máy chế biến lương thực nằm rải rác ở các tỉnh, một vài nhà máy điện, nhà máy nước phục vụ sản xuất và dân sinh đã xuất hiện. Đó là điều kiện thuận lợi để tiếp cận với dạng hình khu công nghiệp tập trung như quy hoạch hiện nay. 

Vùng KTTĐ Bắc Bộ là vùng sớm hình thành các khu đô thị từ hàng ngàn năm trước đây: Cổ Loa, Kinh Bắc, Đông Đô - Thăng Long, Trấn Hải Dương, Trấn Hà Đông... Những năm cuối thế kỷ 19 và trong thế kỷ 20, hàng loạt đô thị từ thành phố trực thuộc trung ương đến thị xã, thị trấn hình thành và phát triển sầm uất, trong đó đáng kể là hai thành phố trực thuộc trung ương là Hà Nội và Hải Phòng. 

Trong quá trình hình thành đô thị, khu công nghiệp đã có một bộ phận nông dân chuyển sang công nghiệp và thương mại. Nghĩa là sự phân chia người lao động ra làm 3 ngành rất rõ nét ngay từ những năm cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, chỉ có khác là ngày nay sự phân chia đó được rõ rệt hơn. Từ lịch sử hình thành đó, chứng tỏ rằng vùng đồng bằng Sông Hồng đã sớm phân chia khái niệm kinh tế ra làm 3 lĩnh vực: Nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. 

Chính vì thế, năm 1997 chính phủ đã ra quyết định thành lập vùng kinh tế trọng điểm. Đây là vùng lãnh thổ có tiềm lực kinh tế lớn thứ 2 sau vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

1.3.  Là vùng có thế mạnh về nguồn nhân lực và khả năng nghiên cứu triển khai, chăm sóc sức khoẻ so với các vùng khác.

Nguồn nhân lực của vùng KTTĐ Bắc Bộ được xem như một lợi thế phát triển đặc biệt quan trọng. Trình độ học vấn của nguồn nhân lực tương đối cao và đứng vào loại nhất trong cả nước.Tính đến năm 2004, số người có bằng tốt nghiệp từ cấp phổ thông trở nên chiếm 80% nguồn nhân lực. Đội ngũ cán bộ chuyên môn khoa học kỹ thuật chiếm hơn 30% lao động xã hội. Số người có trình độ đại học khoảng 21 vạn người chiếm 31%, còn số người có trình độ trên đại học chiếm 75% so với từng loại tương đương của cả nước. Tuy nhiên lực lượng cán bộ khoa học này phát huy tác dụng của giai đoạn trước mắt nhiều hơn là cho giai đoạn dài. Bên cạnh việc tận dụng tốt lực lượng cán bộ khoa học, lao động kỹ thuật hiện có, cần có kế hoạch đào tạo thế hệ kế cận để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế nói chung cũng như nhu cầu phát triển công nghiệp nói riêng về lâu dài.

Về khả năng chăm sóc sức khoẻ của vùng, vùng rât chú trọng xây dựng các cơ sở vật chất phục vụ cho việc khám chữa bệnh như các bệnh viện, trung tâm y tế . Trang thiết bị được đầu tư khá hiện đại. Vì vậy, sức khỏe của người dân trong vùng được đảm bảo.

1.4 Là vùng có vị trí quan trọng đối với nền kinh tế của cả nước, là động lực phát triển chung

Vùng KTTĐ Bắc Bộ có vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; là vùng có đủ điều kiện và lợi thế để phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp nặng , công nghiệp sử dụng công nghệ cao, phát triển khoa học và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao... 

Đây là cái nôi của ngành công nghiệp và đội ngũ công nhân của cả nước. Năm 2003, vùng KTTĐ Bắc Bộ có khoảng 15 vạn doanh nghiệp công nghiệp, chiếm 23% số doanh nghiệp công nghiệp cả nước, riêng số doanh nghiệp công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ chiểm khoảng 15,8% cả nước và tạo ra 13,8% giá trị gia tăng công nghiệp và xây dựng của cả nước.

Về tài nguyên khoáng sản của vùng, tuy không nhiều nhưng có một số khoáng sản quan trọng so với cả nước như than đá, trữ lượng chiếm 98%, than nâu, đá vôi làm xi măng trữ lượng hơn 20%, cao lanh là sứ trữ lượng khoảng 40%... Việc khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên khoáng sản tạo tiền đề cho phát triển nền kinh tế của vùng và của cả nước, kéo theo hàng loạt các ngành công nghiệp phát triển theo.

Bảng 1: Một số tài nguyên chủ yếu của vùng KTTĐ Bắc Bộ.
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Nguồn: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng KTTĐ Bắc Bộ đến năm 2010 -  Bộ KH-ĐT.
2. Đầu tư phát triển công nghiệp trong chiến lược phát triển kinh tế vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Để đảm bảo phương hướng phát triển kinh tế chung của vùng KTTĐ Bắc Bộ thì cơ cấu công nghiệp sẽ chuyển dịch theo hướng cơ bản sau:

· Ưu tiên tăng cường công nghiệp có hàm lượng kỹ thuật, công nghệ cao, tận dụng thế mạnh nguồn nhân lực, chất xám, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.

· Công nghiệp phải phấn đấu hết sức để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, một phần để thay thế hàng nhập khẩu, một phần lớn để xuất khẩu. 

· Bên cạnh việc phát triển những loại công nghiệp có yêu cầu tập trung, thì đồng thời phát triển công nghiệp có khả năng bố trí phân tán nhằm thúc đẩy công  nghiệp hoá và đô thị hoá nông thôn, giải quyết việc làm cho số đông dân cư.

· Những ngành cần được ưu tiên phát triển là: Kỹ thuật điện, điện tử, sản xuất thiết bị máy móc, vật liệu xây dựng, năng lượng và chế biến lương thực, thực phẩm, hàng may mặc, dệt, da giầy xuất khẩu.

· Coi trọng đầu tư chiều sâu, ưu tiên phát triển quy mô vừa và nhỏ với công nghệ tiên tiến, hiện đại (một số công trình then chốt có thể có quy mô lớn). Ưu tiên hướng mạnh về sản xuất hàng xuất khẩu và hàng cao cấp phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa, nhất là những sản phẩm cạnh tranh với hàng nhập khẩu, những sản phẩm đáp ứng nhu cầu du lịch và khách quốc tế.

Với những định hướng phát triển công nghiệp nói  trên, chúng ta có thể đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng công nghiệp một cách chủ động, tự tin, có thể đưa tỷ trọng sản xuất công nghiệp trong tổng sản phẩm xã hội còn ở mức trung bình như hiện nay lên cao hơn nữa nhằm đưa đất nước ta trở thành nước công nghiệp mới vào năm 2020. Song để thực hiện những điều đó cần đầu tư. Quy mô vốn tích luỹ lớn là những yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp. Xuất phát từ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010, để thực hiện quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá chúng ta phải đẩy nhanh hoạt động đầu tư phát triển công nghiệp. Các nhà khoa học tính toán rằng, để tốc độ tăng trưởng GDP trung bình hàng năm khoảng 8 đến 10% thì tổng đầu tư trong nước của Việt Nam phải đạt mứa ít nhất là 20-35%GDP từ nay đến năm 2020. Để đạt sự tăng trưởng GDP với tốc độ cao như vậy đòi hỏi phải đẩy nhanh hơn nữa quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước bởi vì chính tốc độ tăng trưởng nhanh trong các ngành công nghiệp tất yếu sẽ dẫn đến biến đổi trong cơ cấu GDP theo hướng giảm dần tỉ trọng nông nghiệp, tăng dần tỉ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ. Vùng KTTĐ Bắc Bộ là một vùng kinh tế quan trọng của cả nước. Sự phát triển công nghiệp của vùng có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển công nghiệp chung của đất nước. Chính vì vậy, đầu tư phát triển công nghiệp của vùng có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển kinh tế chung của đất nước. Dự báo cơ cấu ngành trong GDP của vùng vào năm 2020 như sau: Nông nghiệp chiếm 15 - 20% GDP, còn công nghiệp và dịch vụ chiếm 80 - 85% GDP. Trong tương lai sự phát triển năng lực khoa học và công nghệ phải được thể hiện trong việc tăng nhanh tỉ lệ sản phẩm công nghiệp trong xuất khẩu nhằm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế mở. Theo nhiều tính toán cho biết, đến năm 2020, cơ cấu của sản phẩm xuất khẩu như sau: 10 - 15% sản phẩm sơ cấp, 85- 90% sản phẩm chế biến công nghiệp. Tổng kim ngạch xuất khẩu chiếm khoảng 25 - 30% GDP. Với mức tăng trưởng kinh tế cao trong vòng 10 năm là nhờ quá trình công nghiệp hoá dựa chủ yếu trên công nghiệp và dịch vụ mà cốt lõi là khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo. Vùng KTTĐ Bắc Bộ sẽ góp phần thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam, giúp cho Việt Nam hội đủ nền tảng để hướng về một “xã hội thông tin”, nhằm biến đổi sâu sắc về chất lượng từ sản xuất đến quản lý với tốc độ gia tăng hàm lượng trí tuệ cao. Đó là con đường duy nhất để đạt được thế bình đẳng, tương hợp trong kỷ nguyên Châu ¸ - Thái Bình Dương.

Thời gian tới ngành tập trung sản xuất và đảm bảo cung ứng những sản phẩm công nghiệp chủ yếu, có vị trí then chốt phục vụ nền kinh tế như điện, than, thép, sản xuất vải, sữa và các mặt hàng tiêu dùng khác. Đẩy mạnh lưu thông hàng hoá: bảo hộ sản xuất trong nước một cách hợp lý, kết hợp hài hoà giữa sản xuất trong nước và nhập khẩu, đáp ứng nhu cầu của vùng, không để xảy ra cơn sốt thừa hoặc thiếu đối với các sản phẩm nhạy cảm như phân bón, thép, giấy. Đồng thời ngành cũng tăng sản lượng xuất khẩu những sản phẩm đã có thị trường như hàng dệt may, da giầy và một số loại khoáng sản, đồng thời tích cực tìm kiếm và thâm nhập thêm thị trường mới, coi trọng việc sản xuất hàng hoá thay thế nhập khẩu.
III. Kinh nghiệm của một số nước trong lĩnh vực đầu tư  phát triển công nghiệp vùng kinh tế.
1. Trung Quốc

Những kinh nghiệm của các Trung Quốc đã cho thấy một trong những nguyên nhân quan trọng để tạo ra sự thành công trong phát triển công nghiệp ở nước này là họ đã đẩy mạnh quá trình đầu tư phát triển công nghiệp vùng và trong tất cả nền kinh tế nói chung.

Trong giai đoạn đầu, sự phát triển kinh tế giữa các vùng không cân đối . Thời kỳ cải cách, mở cửa, Trung Quốc đã thực hiện "Chính sách có thể ảnh hưởng và lôi kéo toàn bộ nền kinh tế quốc dân", cho phép một số vùng có điều kiện giàu lên trước, do đó xuất hiện tình trạng không cân đối, không cân bằng giữa các vùng, nhất là chênh lệch Đông - Tây. Vì vậy, các nhà khoa học Trung Quốc cho rằng, trong giai đoạn đầu cần phải thi hành một loạt biện pháp để thu hẹp chênh lệch giữa các vùng.

Khi nền kinh tế đã có bước phát triển mạnh, cùng với việc đề xướng cho phép một số vùng được giàu lên trước cần nhấn mạnh vùng giàu trước phải giúp đỡ vùng giàu sau đi theo con đường cùng nhau giàu có. Kinh nghiệm của Trung Quốc trong lĩnh vực đầu tư phát triển vùng là :

·  Nhanh chóng thúc đẩy hoạt động Đông - Tây, miền Đông cần đưa những hạng mục tốt nhất, kỹ  thuật tốt nhất để chi viện cho miền Tây. Còn miền Tây cũng láy những điều kiện tốt nhất để phối hợp với sự chi viện của miền Đông, hai miền phải hợp tác với nhau.

·  MiềnTây phải tập trung nguồn vốn có hạn, lựa chọn chính xác các ngành nghề chủ đạo để phát triển, xây dựng các điểm tăng trưởng kinh tế.

Gần đây, Đảng và chính phủ Trung Quốc đã có những chính sách và biện pháp thể hiện sự quan tâm đồng đều giữa tất cả các vùng phát triển kinh tế, coi đây là "một trọng điểm của công tác kinh tế", là một chiến lược lớn, một suy tính lớn trong sự phát triển của toàn quốc"

Vấn đề đầu tư phát triển công nghiệp tại các vùng của Trung Quốc  có nhiều thành công. Từ quá trình đầu tư phát triển công nghiệp của Trung Quốc chúng ta có thể rút ra những bài học bổ ích cho Việt Nam trong thời gian tới như sau:

Một là, trong các vùng, nước này đều khích lệ tối đa truyền thống tiết kiệm của người dân á Đông để nâng cao tỷ lệ tiết kiệm của cộng đồng dân cư.

Hai là, chính phủ nước này đều cố gắng tiết kiệm các khoản chi không cần thiết để ưu tiên tập trung vốn cho phát triển công nghiệp.

Ba là, chính phủ  Trung Quốc tạo điều kiện cho các tập đoàn kinh tế được những ưu đãi về vay vốn để thực hiện các chiến lược phát triển công nghiệp, đặc biệt là việc hình thành các khu chế xuất  đã có tác dụng như đầu tàu kéo các vùng khác phát triển.

Bốn là, nước này đều ưu tiên phát triển giáo dục để từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Họ coi trọng việc khai thác hiệu quả nguồn nhân lực , là chìa khóa để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại đất nước. Điều đặc biệt là họ coi tài nguyên trí tuệ con người là vô hạn nhằm khôi phục sự hữu hạn của tài nguyên thiên nhiên.

Năm là,  nước này đều đề cao vai trò của chính phủ trong việc tạo ra môi trường pháp lý và những công cụ cần thiết để điều chỉnh, dẫn dắt các doanh nghiệp đầu tư theo chiến lược phát triểt kinh tế chung của đất nước.

Sáu là, hoạt động của hệ thống ngân hàng và các trung gian tài chính khá nhanh nhạy và hữu hiệu trong quá trình tích tụ và tập trung vốn.

Bảy là, họ khích lệ các doanh nghiệp vừa và nhỏ mạnh dạn bỏ vốn đầu tư, tái đầu tư lợi nhuận, coi sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa như là động lực thôi thúc nền kinh tế  tăng trưởng.

Tám là, họ sẵn sàng ưu tiên đầu tư cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp mới, tìm mọi cách khích lệ các doanh nghiệp dành lấy đỉnh cao trong lĩnh vực mới mẻ đó.

Chín là, chính sách tự do hoá thương mại và hướng nền kinh tế trong nước hội nhập với nền kinh tế thế giới đã giúp cho họ giành lấy thị trường mới, tạo đà cho nền công nghiệp phát triển.

Mười là, họ biết cân đối một cách hữu hiệu giữa luồng vốn đầu tư trong nước với luồng vốn đầu tư nước ngoài.

2. Nhật Bản

Nhật Bản là nước có nền công nghiệp phát triển không chỉ ở trong khu vực Châu á mà còn trên cả thị trường quốc tế. Kinh tế Nhật Bản vươn lên đứng thứ hai trên thế giới là do có chính sách đầu tư phát triển công nghiệp một cách hợp lý. Một trong những chính sách đầu tư phát triển công nghiệp đó là việc phân vùng phát triển kinh tế để tập trung đầu tư tuỳ thuộc vào điều kiện của từng vùng khác nhau. Không giống các nước khác, Nhật Bản có rất ít tài nguyên thiên nhiên. Chính vì vậy, sự khác nhau giữa các vùng kinh tế của Nhật không phải ở tài nguyên thiên nhiên cung cấp cho ngành công nghiệp mà là vị trí địa lý, thời tiết... Vào những năm 80, ở Nhật Bản, người ta chia lãnh thổ quốc gia thành 5 vùng. Ngày nay, căn cứ vào yêu cầu phát triển ngành , người ta phân chia ra vùng phía Bắc (6 tháng trong năm có tuyết) và vùng phía Nam để phát triển và tổ chức lãnh thổ công nghiệp. 

Chính sách đầu tư phát triển công nghiệp tại các vùng kinh tế của Nhật Bản có sự khác nhau ở mỗi giai đoạn phát triển:

· Trong thời kỳ kinh tế tăng trưởng nhanh, khi thị trường chưa phát triển cần phải hoàn thiện và bổ xung về thể chế. Chính sách đó trong thời kỳ này không phải chỉ đẩy mạnh từng ngành công nghiệp với mục đích bảo hộ những ngành công nghiệp non trẻ, mà cần coi trọng việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chế độ pháp lý nhằm hiện đại hoá, cao độ hoá toàn bộ cơ cấu ngành công nghiệp. 

Ví dụ: Sau chiến tranh ngành cơ khí Nhật Bản có quy mô nhỏ, thiết bị lạc hậu, năng suất thấp hơn nhiều so với Mỹ. Vì thế, chính phủ Nhật Bản đã chú trọng sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng trong các ngành thông tin, vận tải... Ngoài ra, bảo đảm cả việc cung cấp nguyên vật liệu với giá rẻ, ổn định, tăng cường đưa kỹ thuật từ nước ngoài vào, hỗ trợ cho việc nghiên cứu thử nghiệm, cung cấp vốn nhà nước và các biện  pháp giảm thuế, thực hiện hiện đại hoá các thiết bị, đẩy mạnh xuất khẩu và các hoạt động tổ chức xúc tiến thương mại..., hoạch định các tiêu chuẩn công nghiệp

· Trong thời kì nền kinh tế  thị trường đã phát triển ở một mức độ nào đó cần thiết phải  chỉnh đốn về mặt thể chế đối với những vấn đề phát sinh từ cái gọi là “thất bại của thị trường” . Chính sách cho thời kỳ này không chỉ là chính sách tổ chức công nghiệp, được coi là đối sách độc quyền hay đối sách tài phiệt, mà quan trọng là chính sách điều chỉnh cơ cấu công nghiệp nhằm từng bước chuyển hướng hoạt động của các ngành sản xuất bị suy thoái, giảm bớt sự va chạm với bên ngoài.

Ví dụ: ngành công nghiệp Nhật Bản trước đây đã từng là công nghiệp nay cũng bị mất đi sức sống bới những quy chế hạn chế nhập khẩu của các ước khác hoặc bị các nước đang phát triển đuổi kịp . Mặt khác người ta cho rằng thiết bị sản xuất và yếu tố con người trong các ngành sản xuất suy thoái này có đặc tính kĩ thuật  riêng của từng ngành nên khi sản lượng giảm và trở nên không cần thiết thì không có khả năng chuyển sang ngành sản xuất khác. Vì vậy, để hạn chế tối đa những vấn đề phức tạp nảy sinh, tốt hơn là thu nhỏ quy mô sản xuất một cách có khoa học, theo từng giai đoạn phù hợp với tốc độ chuyển đổi. Chính vì thế, đối với ngành sản xuất suy thoái như vậy, chính phủ Nhật Bản đã xúc tiến nhanh việc xoá bỏ chúng thông qua sự liên kết giữa cacten bị khủng hoảng với sự trợ giúp vốn của chính phủ.

· Trong thời kỳ nền kinh tế thị trường đã phát triển chín muồi, cần phải điều tiết cái gọi là “yếu tố bên ngoài” nằm ngoài đối tượng của cơ chế thị trường như: bảo vệ môi trường, bảo hộ người tiêu dùng... Chính sách thời kỳ này không chỉ là những quy chế đơn giản mà cần những phương sách để “nội bộ hoá” nhằm đưa ra những “yếu tố bên ngoài” này vào cơ chế thị trường.

Về vấn đề này, khi muốn đánh giá chính sách cho dù là những trường hợp thoáng nhìn giống nhau hay tương tự thì phải xem xét cụ thể ở từng nơi, từng thời kỳ. Ví dụ: Ngay cách xử lý chính  sách với ngành chế tạo ô tô, một ngành sản xuất then chốt, tiêu biểu của Nhật Bản thì chính sách bảo hộ đã thành công trong thời kỳ sau chiến tranh khi các hãng chế tạo trong nước non yếu. Sau khi các hãng này đã phát triển lên hơn một mức thì lúc đó nhanh chóng thực hiện tự do hoá. Chính sách này được coi là hiệu quả khi đã có khả năng cạnh tranh quốc tế. 

Kinh nghiệm của Nhật Bản, một nước đã đạt tới sự phát triển thần kỳ không thể bê nguyên xi áp dụng cho các nước có điều kiện tự nhiên khác nhau hay ở vào thời kỳ có bối cảnh quốc tế khác nhau. Bởi vì bản thân Nhật Bản trước đây cũng không áp dụng nguyên xi kinh nghiệm của các nước phát triển mà có sự cải tiến cho phù hợp với điều kiện của Nhật Bản. Cũng như vậy, các nước đang phát triển cần ý kiến tư vấn thực tế hơn, có kinh nghiệm trên cơ sở những kinh nghiệm của Nhật Bản và những nước phát triển khác. Từ đó tìm ra giải pháp phù hợp với tình hình của nước mình. Việt Nam cũng là một nước phát triển. Từ những bài học kinh nghiệm của Nhật Bản chúng ta có thể phần nào có được kinh nghiệm riêng của mình trong vấn đề đầu tư phát triển công nghiệp của cả nước nói chung và của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nói riêng.

Bảng 2: Các giai đoạn phát triển của chính sách công nghiệp Nhật Bản xét theo loại hàng hoá, dịch vụ, yếu tố sản xuất.
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Chương II

Thực trạng về đầu tư  phát triển công nghiệp

vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

I.  Tình hình phát triển công nghiệp vùng KTTĐ Bắc Bộ
Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là một vùng kinh tế lớn của cả nước trên tất cả các lĩnh vực : công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. Sau gần 20 năm qua những kết quả đạt được về kinh tế nói chung, trong sản xuất công nghiệp nói riêng , vùng KTTĐ Bắc Bộ đã chứng tỏ là một vùng  phát triển năng động của cả nước (chỉ sau vùng Đông Nam Bộ), đã góp phần quan trọng tạo nên sự chuyển biến tích cực tình hình kinh tế - xã hội thời kì mới .

1.Về giá trị sản xuất công nghiệp

Trong năm năm từ 2000 – 2004 giá trị sản xuất công nghiệp luôn đạt mức tăng trưởng cao, đi dần vào thế ổn định. Tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân năm luôn đạt trên 17%. Trong đó Hưng Yên và Bắc Ninh là hai tỉnh có tốc đé tăng trưởng lớn nhất : trên 24%, tỉ lệ này ở Hà Nội là 17%. Mức độ tăng trưởng này khá đồng đều giữa các tỉnh và thành phố trong vùng. Điều này chứng tỏ sự phát triển kinh tế cân đối, hài hoà giữa các tỉnh và thành phố trong vùng KTTĐ Bắc Bộ . Tốc độ phát triển công nghiệp đã góp phần đáng kể vào tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế của vùng nói riêng và của cả nền kinh tế của cả nước nói chung trong những năm qua. Tuy nhiên giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng của vùng cũng như chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng bình quân trong năm năm 2000 – 2004. Gía trị gia tăng công nghiệp vào khoảng 14% đến 14.3% một năm.

Bảng 3: Giá trị sản xuất công nghiệp -  Giá cố định.

Đơn vị: Tỷ đồng.

	STT
	TØnh,TP
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	BQ năm TK 2000-2004 (%)

	1
	Quảng Ninh
	4508.12
	5153.55
	6065.63
	7240.99
	8609.05
	17.39

	2
	Hà Nội
	14892.62
	16698.94
	20135.35
	25080.99
	29601.76
	17.12

	3
	Hải Phòng
	7489.91
	8915.02
	10889.57
	12888.97
	15563.15
	19.09

	4
	Hải Dương
	3663.60
	4060.08
	5399.88
	6878.70
	7956.27
	20.50

	5
	Hưng Yên
	2021.00
	2404.37
	2896.32
	3748.04
	4835.28
	24.86

	6
	Vĩnh Phúc
	4979.23
	5610.65
	6851.49
	8600.74
	9520.10
	18.08

	7
	Bắc Ninh
	1794.82
	2198.84
	2865.09
	3566.19
	4431.57
	24.84

	8
	Hà Tây
	2943.78
	3471.68
	4205.12
	4995.57
	6039.71
	19.51


Nguồn: Số liệu tổng hợp 5 năm 2000 - 2004 vùng KTTĐ Bắc Bộ - Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ - Bộ KH - ĐT

 2. Về trình độ công nghệ trang thiết bị.

Để sản xuất được các sản phẩm  có chất lượng tung ra chiếm lĩnh thị trường, tăng thị phần xuất khẩu, các doanh nghiệp trong vùng đã phải lao tâm khổ tứ, vất v¶ trên từng bước đường xây dựng uy tín, chất lượng cho sản phẩm của mình trong môi trường cạnh tranh. Hướng đến hội nhập, khu vực doanh nghiệp nhà nước và khu vực doanh nghiệp dân doanh đã chủ động mở rộng đầu tư sản xuất kể cả quy mô lẫn chiều sâu. Bởi lẽ nếu không thay thế đồng bộ hệ thống máy móc cũ kĩ thì các sản phẩm được đưa ra trình làng rất khó được khách hàng chấp nhận khi chất lượng thấp mà giá thành lại cao. 

Trong những năm qua công nghệ sản xuất đã có những đổi mới theo hướng tiếp cận trình độ công nghệ tiên tiến, hiện đại, điển hình ở một số ngành như: điện tử, vật liệu xây dựng, năng lượng… Nhờ áp dụng những tiến bộ kỹ thuật, những máy mọc thiết bị, dây truyền sản xuất hiện đại, tin học hoá trong sản xuất cũng như quản lý. Nhờ mạnh dạn đầu tư, hệ thống trang thiết bị máy móc đã dần đần đồng bộ với yêu cầu của từng loại sản phẩm nên hiệu quả sản xuất cùng với uy tín và chất lượng sản phẩm đã được nâng lên. Theo từng giai đoạn, giá trị sản xuất công nghệ luôn đạt mức đã định. Nếu như năm 2001, giá trị sản xuất công nghệ đạt 1.157,1 tỷ đồng, kim ng¹ch xuất khẩu đạt 56 triệu USD thì đến năm 2004, giá trị sản xuất công nghệ đạt 1570 tỷ đồng tăng hơn 20% so với cùng kì năm 2003 và kim ngạch xuất khẩu đạt 73 triệu USD, chiếm hơn 80% kim ngạch xuất khẩu. Do các doanh nghiệp trong vùng đã tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, nên hầu hết các sản phẩm làm ra đều đã được tiêu thụ và xuất khẩu.Năm qua chỉ tính riêng doanh nghiệp nhà nước kim ngạch xuất khẩu đạt được trên 13 triệu USD, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 27 triệu USD.  Đến nay đã hình thành một cơ cấu công nghệ đa dạng. 

3. Về thu hút lao động ngành công nghiệp.

Tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp trong năm năm đã thu hút số lượng lớn lao động tham gia vào trong lĩnh vực này. Tính đến năm 2004, ngành công nghiệp có 1,2 triệu lao động chiếm trên 27% số lao động của cả vùng. Trong 5 năm số lao động trong ngành công nghiệp tăng thêm kh¸ cao.

Tuy nhiên tỷ lệ lao động được đào tạo so với số có khả năng lao động chưa cao: Trên 50%, chưa đáp ứng nhu cầu về chất lượng lao động nhất lµ đối với các ngành công nghiệp có công nghệ hiện đại, đòi hỏi tay nghề giỏi và trình độ chuyên môn sâu.
4. Công nghiệp hoá nông nghiệp và nông thôn.

Chủ trương của Đảng và nhà nước chú trọng phát triển công nghiệp nông thôn là hoàn toàn đúng đắn, nhưng thực tế cho đến nay chưa có chính sách cụ thể để thực hiện chủ trương này, chưa thể tìm lối thoát cho công nghiệp nông thôn,  một số chính sách không thể vận dụng ở nông thôn vùng KTTĐ Bắc Bộ.

· Công nghiệp chế chế biến : chủ trương của Đảng và Nhà nước cho phát triển công nghiệp chế biến vào loại sớm nhưng thực tế đến nay công nghiệp chế biến nông thôn chiếm một trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế nông thôn chỉ đạt khoảng dưới 10%. Lý do chủ yếu bao gồm : chưa có vùng nguyên liệu tập trung để đủ hình thành xí nghiệp chế biến, chất lượng nông sản, nguyên liệu cho chế biến không đảm bảo yêu cầu cho chế biến, thiếu vốn, thiếu công nghệ, thiếu người có khả năng thanh quản lý xí nghiệp, hợp tác xã chế biến, quan trọng hơn cả là không có thị trường đầu ra.

· Làng nghề: Vùng KTTĐ Bắc Bộ hiện nay có hàng trăm làng nghề thuộc các lĩnh vực : nghề sản xuất thép, nghề gốm, nghề mộc, nghề xây dựng (nề), nghề dệt, tơ tằm, nghề kim khí (đúc đồng, chạm bạc...), nghề dệt thảm, dệt chiếu, nghề sản xuất giấy, bao bì ... Các tỉnh đều có chủ trương đã hình thành các dự án xây dựng làng nghề, khôi phục làng nghề. mở rộng làng nghề sang các làng chưa có nghề. Thực tế qua khảo sát nhiều năm gần đây cho thấy:

· Truyền thống làng nghề khó có thể nhân rộng ra, mỗi làng nghề đều giữ bí quyết của làng mình.

· Làng nghề là sản phẩm thủ công do đó sản phẩm khó cạnh tranh đối với sản phẩm sản xuất bằng máy móc. Nếu được đầu tư trang thiết bị công nghệ tiên tiến thì làng nghề phát triển tốt.

·   Thị trường hầu như thu hẹp (sản phẩm chủ yếu chỉ bán cho người nước ngoài và các hộ dân có mức thu nhập cao mà tỷ lệ này lại rất nhỏ), ngoại trừ một số sản phẩm như dệt thủ công, thảm, chiếu, gốm thì thị trường còn tương đối rộng.

· Công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp : Công nghiệp này phát triển cũng không mạnh, mới tập trung vào các lĩnh vực : máy làm đất, máy tuốt lúa, máy xay xát, máy bơm nước. Khả năng thì có nhưng  thực tế do nhu cầu thị trường tiêu thụ chậm nên sản xuất với số lượng nhỏ.

Công nghiệp chế biến nông, thuỷ sản chưa được quan tâm phát triển. Tuy nhiên, muốn phát trỉên được cần có sự phối - kết hợp chung trong vùng để hình thành vùng nguyên liệu tập trung, tránh tình trạng đầu tư trùng lắp gây mất cân đối và tình trạng cạnh tranh không lành mạnh.

Cơ cấu GDP vùng phát triển kinh tế trọng điểm Bắc Bộ(%)
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II. Thực trạng về đầu tư  phát triển công nghiệp vùng kttđ Bắc Bộ

1. Nguồn vốn đầu tư phát triển công nghiệp vùng KTTĐ Bắc Bộ

Để đạt được những mục tiêu và thực hiện phương án phát triển ngành công nghiệp của vùng KTTĐ Bắc Bộ, nhu cầu tổng vốn đầu tư trong 14 năm  (1997-2010) khoảng 46 tỷ USD, trong đó riêng giai đoạn 1997-2000 khoảng 6,5 tỷ USD, năm 2000 - 2005 đạt khoảng 39,5 tỷ USD. Tỷ lệ vốn đầu tư/GDP giai đoạn 1997 - 2004 khoảng 31%.
  
Bảng 4: Vốn đầu tư cho phát triển kinh tế vùng KTTĐ Bắc Bộ.

Đơn vị: Tỷ đồng
	
	Vốn đầu tư GĐ

1997 - 2000
	Vốn đầu tư GĐ

2001 - 2004

	Tổng số
	103566
	566821

	Công nghịêp
	24576
	158987

	Xây dựng
	14655
	87976

	Nông nghiệp
	4404
	9136

	Dịch vụ
	59931
	310542


Nguồn: Tổng kết việc thực hiện các chủ trương và quy hoạch phát triển vùng KTTĐ Bắc Bộ -Bộ KH - ĐT & Niên giám thống kê 2003-NXB Thống kê

Bảng 5: Cơ cấu vốn đầu tư phát triển vùng KTTĐ Bắc Bộ thời kỳ

1997 -  2004

Đơn vị : %

	Hạng mục
	1997 - 2000
	2001 - 2004
	Cả thời kỳ 1997 - 2004

	Tổng số
	100,00
	100,00
	100,00

	Công nghiệp
	25,85
	27,91
	27,59

	Xây dựng
	15,07
	12,09
	12,55

	Nông - lâm nghiệp
	5,25
	1,76
	2,31

	Dịch vụ
	53,83
	58,24
	57,55


Nguồn: Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội vùng KTTĐ Bắc Bộ đến năm 2010- Viện chiến lược - Bộ KH - ĐT

Vùng KTTĐ Bắc Bộ đã phấn đấu dành tỷ lệ tích luỹ đầu tư từ GDP khoảng 22% (giai đoạn 1997 - 2000) và 26 - 27% (giai đoạn 2001 - 2010) thì đến năm 2005 vốn đầu tư từ GDP sẽ có khả năng bảo đảm được khoảng 63% nhu cầu tổng vốn đầu tư cho phát triển công nghiệp và giai đoạn sau đó đến năm 2010 nâng mức tự đáp ứng lên khoảng 75% nhu cầu đầu tư. Trong tổng số vốn đầu tư  cho phát triển công nghiệp có thể huy động từ GDP của vùng KTTĐ Bắc Bộ nếu có chính sách thích hợp thì của dân và của các doanh nghiệp có thể chiếm tới khoảng 60 - 70%. Riêng về vốn cho xây dựng kết cấu hạ tầng, phần của dân và các doanh nghịêp có thể đóng góp khoảng 15 - 20%. Vốn ngân sách nhà nước tập trung chủ yếu vào xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt đối với các công trình ưu tiên phục vụ sản xuất công nghiệp thuộc các lĩnh vực: cải tạo, nâng cấp các tuyến đường, các cầu, mạng lưới chuyển tải điện, các công trình cung cấp nước tại các đô thị. Nguồn vốn của dân chủ yếu huy động ở các đô thị tập trung cho phát triển sản xuất công nghiệp và một phần xây dựng kết cấu hạ tầng như: mạng lưới điện nhánh, nước , đường xá trong các khu dân cư. Phần còn thiếu đã vay vốn và kêu gọi vốn nước ngoài theo phương án tăng tỷ trọng vốn đầu tư trực tiếp và giảm tỷ trọng vốn vay nước ngoài. Có chính sách và biện pháp tạo sự hấp dẫn nhiều hơn để thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài, nhất là vốn của các doanh nghiệp Nhật, Mỹ, Tây Âu, Hàn Quốc, Đài Loan vào địa bàn này không ít hơn vùng KTTĐ  Nam Bộ.

Phát triển mạnh thị trường vốn qua hệ thống ngân hàng - tín dụng ở cả thành thị và nông thôn, đặc biệt hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hình thành  dần thị trường chứng khoán trên cơ sở thí điểm rút kinh nghiệm để xây dựng  một số văn phòng và sở giao dịch chứng khoán tại Hà Nội, Hải Phòng, tiến tới hoạt động trên toàn vùng KTTĐ Bắc Bộ.

Trong giai đoạn 2001-2005, để đạt mức tăng trưởng công nghiệp từ 17-18% trung bình toàn vùng và mức tăng giá trị gia tăng công nghiệp 12-13%, vốn đầu tư hàng năm cho ngành này khoảng 25-30 nghìn tỷ đồng/năm theo giá thực tế và chỉ số ICOR trong giai đoạn này theo tính toán của các nhà kinh tế học là 6,5 - 7.

Bảng 6: Vốn đầu tư phát triển công nghiệp phân theo thành phần kinh tế vùng KTTĐ Bắc Bộ giai đoạn 2000 - 2004
Đơn vị: Tỷ đồng,%
	Năm
	Tổng
	KVKT Nhà nước
	KVKT ngoài quốc doanh
	KVKT có vốn đầu tư nước ngoài

	
	Gía trị
	%
	Gía trị
	%
	Gía trị
	%
	Gía trị
	%

	2000   
	1224.7
	100
	7017.7
	58
	2905.1
	24
	2281.8
	18

	2001
	15307
	100
	8894.4     
	59
	3604.6    
	23
	2808.8  
	18

	2002
	16921   
	100
	9309       
	55
	4566.5    
	26
	3045.5    
	19

	2003
	19713
	100
	11038.3   
	56
	5216.2    
	27
	3459.5    
	17

	2004
	22235
	100
	11981.4   
	54
	6125.1    
	28
	4229.1    
	18


Nguồn: Niên giám thống kê 2003-NXB Thống kê & Báo cáo công tác thực hiện đầu tư năm 2004 - Bộ KH-ĐT

· Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư phát triển công nghiệp của vùng KTTĐ Bắc Bộ còn một số tồn tại cần khắc phục:

Thứ nhất, quy mô và cơ cấu đầu tư chưa tạo cơ sở để chuyển đổi về chất của cơ cấu kinh tế. Theo số liệu tổng hợp sơ bộ từ các tỉnh vốn đầu tư hoàn toàn xã hội thực hiện 1996 - 2004 ước chỉ bằng khoảng 75-76% so dự kiến trong các dự án quy hoạch. Cơ cấu đầu tư chưa thực sự thúc đẩy sản xuất. Tỷ lệ đầu tư cho sản xuất kinh doanh chỉ được khoảng trên 50%, không những ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng trong những năm qua mà cả trong những năm sắp tới.

Thứ hai, nhìn chung do quy hoạch đầu tư chưa thể hiện rõ mức độ tập trung cần thiết nên việc bố trí vốn đầu tư trong các dự án quy hoạch và các kế hoạch hàng năm vừa qua khá dàn trải; các tỉnh đề xuất quá nhiều chương trình đầu tư ưu tiên (mỗi địa phương đều dự kiến khoảng 20-30 dự án ưu tiên). Vì thế, khi nguồn vốn bên ngoài gặp khó khăn, bị hụt hẫng thì tiến đọ thực hiện quy hoạch phải dãn ra. Tức là nếu cứ tình trạng đầu tư như vừa qua thì thời gian thực hiện theo ý định trong quy hoạch phải kéo dài thêm nhiều năm.

Thứ ba, trong những năm vừa qua nguồn vốn đầu tư của nước ngoài ở vùng trọng điểm Bắc Bộ giữ vị trí cực kỳ quan trọng. Thời kỳ 1997-2004 vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài chiếm tới khoảng 55-56% vốn đầu tư toàn xã hội vủa vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Trong thời kỳ 1997-2004 vốn đầu tư nước ngoài (FDI ) đã đăng ký vào các tỉnh trong vùng trọng điểm Bắc bộ ước khoảng hơn 10 tỷ USD, chiếm khoảng 29% so với FDI của cả nước, trong đó Hà Nội 7,4 tỷ (chiếm hơn 72% so toàn vùng trọng điểm Bắc bộ), Hải Phòng 1,4 tỷ, Quảng Ninh gần 0,87 tỷ, Hải Dương 0,49 tỷ và Hưng Yên 68 triệu USD. Cơ cấu đầu tư nước ngoài chưa tập trung nhiều cho phát triển công nghiệp (trong tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài nông lâm ngư nghiệp chiếm: 1,5%; công nghiệp: 19%; xây dựng văn phòng, căn hộ, khách sạn, nhà hàng, hạ tầng khu công nghiệp và đô thị: 49,6%; giao thông bưu điện:13,6%; các lĩnh vực khác:1,1%). Tỷ trọng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài trong tổng đầu tư xã hội tuy có giảm đi song vẫn còn có vị trí quan trọng. Điều quan trọng là thu hút vốn đầu tư nước ngoài phải gắn với phát huy nội lực để tạo ra cơ cấu kinh tế có sức cạnh tranh cao.

Giai đoạn 1997 - 2004 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đã thu hút được khoảng 2 tỷ USD vốn ODA (trong đó các dự án, chương trình mà các địa phương trực tiếp quản lý thụ hưởng khoảng 926 triệu USD).

Qua điều tra về tình hình vốn đầu tư cho phát triển công nghiệp ở một số tỉnh trong vùng KTTĐ Bắc Bộ cho thấy:

· Vốn của dân tập trung chủ yếu vào xây dựng nhà ở, nhà nghỉ, khách sạn. Do rủi ro đối với sản xuất công nghiệp còn nhiều, hiệu quả đầu tư vào lĩnh vực sản xuất thấp, tỷ lệ vốn của dân đầu tư phát triển sản xuất chỉ khoảng 21-22% so với nguồn vốn của họ có. Vốn của dân là nguồn nội lực quan trọng trong thời gian tới phải có quyết sách để huy động và hướng vào đầu tư cho sản xuất.

· ở một số thành phố lớn và thị xã, do mở rộng đô thị nên nhiều khu vực là nông thôn trở thành nội đô, đã thu hút một khối lượng vốn không nhỏ cho xây dựng kết cấu hạ tầng mới, mà lẽ ra chưa cần thiết, đã làm cho tình trạng thiếu vốn cho phát triển sản xuất công nghiệp càng khó khăn thêm (Theo số liệu báo cáo của một thành phố trong vùng trọng điểm 3 năm vừa qua vốn Ngân sách Nhà nước giành tới khoảng 60% để xây dựng kết cấu hạ tầng cho các khu đô thị mới). Đây là một vấn đề phải xem xét cẩn thận để có chủ trương đầu tư cho hợp lý nhằm đạt mục tiêu đề ra.

· Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp thường chú ý đầu tư xây dựng mới, ít doanh nghiệp chú ý đầu tư theo chiều sâu. Đến nay mới có ít xí nghiệp được chứng nhận đạt chứng chỉ ISO 9000. Nhiều tỉnh đồng loạt phát triển lắp ráp ô tô, xe máy, sản xuất xi măng, xe đạp, bia , thuốc lá, nước giải khát... nên dẫn tới tình trạng nhiều sản phẩm khó tiêu thụ (có nơi phải ra Chỉ thị tiêu thụ tại địa phương, không cho tiêu thụ sản phẩm cùng loại sản xuất ở nơi khác).

· Nguồn vốn trôi nổi trong dân còn khá, theo kết quả điều tra của dự án  quy hoạch vùng KTTĐ Bắc Bộ thì ước vốn nhà rỗi trong dân của toàn vùng  vào khoảng 23 ngàn tỷ đồng, nhưng phân tán. Qua số liệu điều tra ở Hà Nội chỉ có khoảng 1-2% số hộ có số vốn dư nhàn rỗi khoảng 50 triệu đồng trở lên; 60% số hộ có vốn nhàn rỗi chỉ ở dưới mức 20 triệu đồng. Tức là muốn có số vốn khoảng 700 triệu đến 1 tỷ đồng để thành lập một doanh nghiệp cần phải tập hợn tới 150-200 hộ gia đình. Việc huy động vốn trong dân để phát triển sản xuất một cách trực tiếp theo kiểu dân hùn vốn đầu tư để lập doanh nghiệp là rât khó. Do đó, có lẽ muốn huy động được vốn nhàn rỗi trong dân phải có biện pháp thu hút số tiền dư đó vào ngân hàng, hoặc khuyến khích những người có vốn mua cổ phần đối với những doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá, sớm mở thị trường chứng khoán..., đối với người có khả năng kinh doanh thì hướng dẫn họ nên làm gì, giúp đợ họ tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm rồi tiến hành cho vay để phát triển sản xuất.

Như vậy, vốn huy động cho đầu tư phát triển chưa nhiều (thực tế tổng số vốn đã đầu tư cho phát triển vùng mới đáp ứng khoảng 70% so với nhu cầu đã tính toán trong quy hoạch), chưa tương xứng với tiềm năng phát triển kinh tế cuả cả vùng. Vốn đầu tư phát triển cho toàn bộ các ngành kinh tế quốc dân đã ít, tỷ lệ phần trăm dành cho công nghiệp lại thấp (chỉ chiếm 30,5%) trong khi công nghiệp là ngành chủ đạo, quyết định sự phát triển kinh tế của cả vùng và cũng là ngành cần khối lượng vốn đầu tư  rất lớn. Do đó, để phát triển công nghiệp của vùng nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế, trong thời gian tới, vùng cần có những chính sách thu hút vốn đầu tư cho phát triển kinh tế nói chung và tăng tỷ trọng vốn đầu tư phát triển công nghiệp nói riêng.  
2.Thực trạng đầu tư phát triển công nghiệp theo ngành công nghiệp chuyên môn hoá và theo địa phương

2.1 Thực trạng đầu tư phát triển công nghiệp theo ngành công nghiệp chuyên môn hoá của vùng KTTĐ Bắc Bộ.
Theo cơ cấu ngành kinh tế quốc dân, tỷ trọng  công nghiệp trong GDP tăng liên tục từ 36.9% năm 2000 đến 41.2% năm 2004 và dự kiến năm 2005 là 42%. Trong đó Quảng Ninh là tỉnh có  tỷ trọng công nghiệp trong GDP lớn nhất: trên 47%. Tuy nhiên cơ cấu này không cần đối giữa các tỉnh. Có tỉnh tỷ trọng công nghiệp chỉ đạt 15% hay 20%.

Theo cơ cấu các thành phần  kinh tế trong công nghiệp, tỷ trọng khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm từ 41,8% năm 2000 xuống còn 37,16% năm 2004, khu vực ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng tăng dần từ 23,7% năm 2001 lên 27,2% năm 2004, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài vẫn tương đối ổn định, năm 2001 là 35,3% năm 2004 là 35,7%.

Cơ cấu trong nội bộ ngành công nghiệp cũng được chuyển dịch theo hưởng giảm tỷ trọng các ngành khai thác mỏ, công nghiệp thủ công tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp chế biến, các ngành công nghiệp có kỹ thuật cao như kỹ thuật điện, điện tử, sản xuất máy móc, thiết bị, vật liệu xây dựng, năng lương…Năm 2000 công nghiệp khai thác mỏ chiếm 13,8% thì năm 2005 sẽ là 10,5% giảm 3,1%, công nghiệp chế biến năm 2000 chiếm 79,7%, tăng lên 83,2% vào năm 2005 tăng 3,5%. Cơ cấu một số sản phẩm công nghiệp của vùng KTTĐ Bắc Bộ như sau: Tính đến cuối năm 2004 sản phẩm công nghiệp của vùng có khối lượng lớn, chất lượng cao hơn nhiều các vùng khác, nhiều sản phẩm được xuất khẩu góp phần tăng tỷ lệ xuất khẩu chung của vùng và cả nước lên đáng kể.

Bảng 7: Vốn đầu tư phát triển công nghiệp vùng KTTĐ Bắc Bộ phân theo ngành công nghiệp chuyên môn hoá

Đơn vị: tỷ đồng
	
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	Tổng
	12204.7
	15307.8
	16920.9
	19685.9
	22846

	CN khai thác mỏ
	914.3
	323.3
	478
	561
	770

	CN chế biến
	7135.9
	10379.5
	11247.3
	13099.9
	15176

	CN điện, khí đốt
	4154.5
	4605
	5195.6
	6052
	6900


Nguồn: Niên giám thống kê 2003 - NXB Thống kê & quy hoạch tổng thể kinh tế vùng KTTĐ Bắc Bộ đến 2010 - Bộ KH-ĐT.

Bảng 8: Cơ cấu vốn đầu tư phát triển công nghiệp vùng KTTĐ Bắc Bộ phân theo ngành công nghiệp chuyên môn hoá.

Đơn vị: %

	
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	Tổng
	100
	100
	100
	100
	100

	CN khai thác mỏ
	7.5
	2.1
	2.8
	2.9
	3.4

	CN chế biến
	58.5
	67.8
	66.5
	66.4
	66.5

	CN điện, khí đốt
	34
	30.1
	30.7
	30.7
	30.1


Nguồn: Niên giám thống kê 2003 - NXB Thống kê & quy hoạch tổng thể kinh tế vùng KTTĐ Bắc Bộ đến 2010 - Bộ KH-ĐT.
Có được điều đó là do quá trình đầu tư phát triển một số ngành công nghiệp của vùng đạt hiệu quả cao. Cụ thể tình hình đầu tư phát triển các ngành công nghiệp chuyên môn hoá như sau:

·  Sản xuất điện:

Sản xuất điện của vùng KTTĐ Bắc Bộ đóng một vai trò quan trọng. Nó không chỉ có ý nghĩa cung cấp điện cho bản thân vùng mà nó còn có vai trò góp phần cân b»ng giữa thuỷ điện và nhiệt điện cho mạng điện của cả nước.

Giai đoạn 2001 - 2005  hoạt động đầu tư phát triển chủ yếu tập trung nâng cao năng lực thiết kế của các nhà máy nhiệt điện trong vùng với tổng mức đầu tư là 16580 tỷ đồng nhưng vốn đầu tư đã thực hiện mới chỉ dừng lại ở mức 6164 tỷ đồng. Vốn đầu tư chủ yếu từ nguồn vốn trong nước, đó là vốn tín dụng đầu tư và vốn tự có của các doanh nghiệp nhà nước, không có vốn do ngân sách nhà nước cấp.

Hiện nay ở địa bàn vùng đã có nhà máy nhiệt điện lớn đó là nhà máy nhiệt điện Phả Lại hiện có công suất trên 450 MW,nhµ máy nhiệt điện Uông Bí hiện có công suất 300 MW, thiết bị hiện đại đã thực hiện giai đoạn lên gấp đôi. Năm 2004 đã sản xuất được trên 3000 triệu KWh.

·  Sản xuất than:

      Đây là một ngành được coi là thế mạnh của vùng bởi vùng có tỉnh Quảng Ninh, có mỏ than trữ lượng rất lớn và khả năng khai thác tốt. Các dự án khai thác than trong vùng tập trung chủ yếu tại Quảng Ninh. Tổng mức đầu tư giai đoạn 2001 - 2005 là 4529 tỷ đồng, trong đó vốn thực hiện là 2808 tỷ đồng, chiếm 62% mức đầu tư. Sở dĩ như vậy là do các dự án khai thác than thường kéo dài. Ví dụ dự án nâng cấp và mở rộng mỏ than Mạo Khê kéo dài 17 năm từ năm 1998  đến năm 2015, dự án nâng cấp và mở rộng mỏ than Khe Tam kéo dài 15 năm từ năm 1998 đến năm 2013.

      Mặc dù các dự án kéo dài và gặp nhiều khó khăn trong thực hiện nhưng hiệu quả đầu tư là rất lớn. Trung bình các năng lực sản xuất là 1,2 triệu tấn than một năm. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu năng lượng cho các ngành sản xuất của vùng và cả nước mà còn tạo ra sự đóng góp rất lớn vào GDP công nghiệp nói riêng, GDP cả nước nói chung.
· Sản xuất xi măng:
     Giai đoạn 2001 - 2004 có 5 nhà máy xi măng có những dự án đầu tư lớn theo quy hoạch phát triển ngành là: nhà máy xi măng Chin-Phon (Hải Phòng), Hoàng Thạch (Hải Dương), Thăng Long, Hạ Long (Quảng Ninh), Phúc Sơn (Hải Dương). Hầu hết các dự án đã hoàn thành xong. Thời gian thực hiện kéo dài từ 2 đến 3 năm (từ năm 2002 đến 2004 hoăc 2005). Tổng mức đầu tư cho các dự án này khoảng 17743,2 tỷ đồng, trong đó vốn thực hiện giai đoạn 2001 - 2004 là 17684,9 tỷ đồng. Vốn chủ yếu từ vốn tín dụng đầu tư và vốn tự có của các doanh nghiệp, chưa có hoặc rất ít vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Như vậy, hoạt động đầu tư tại các doanh nghiệp này diễn ra khá nhanh chóng, dứt điểm, đáp ứng nhu cầu về nguyên vật liệu xây dựng cho vùng và cả nước.

Thực tế cho đến nay đã có 3 nhà máy xi măng lò quay lớn đang hoạt động với tổng công suất khoảng 6,5 triệu tấn (ở Hải Phòng có 2 nhà máy, Hải Dương có 1 nhà mày) Các nhà máy xi măng lò đứng Hải Dương có công suất cao.

Bảng 9: Tỷ trọng sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng cao cấp đối với vùng KTTĐ Bắc Bộ về một số chỉ tiêu.

Đơn vị: %

	STT
	Chỉ tiêu
	2000
	2004

	1

2

3

4
	Đóng góp GDP

Đóng góp ngân sách

Khả năng tích luỹ đầu tư

Khả năng thu hút lao động
	5,6

6,2

6,0

4,2
	7,2

8,4

4,5

5,8


Nguồn: Tổng kết việc thực hiện các chủ trương và quy hoạch phát triển vùng KTTĐ Bắc Bộ thời kì 1997 - 2004 - Vụ Kinh tế  ĐP&LT- Bộ KH - ĐT

·  Sản xuất thép:

Trước năm 1995 vùng KTTĐ Bắc Bộ chỉ có hai cơ sở sản xuất thép quy mô nhỏ là cơ khí Hà Nội và cơ khí Duyên Hải (Hải Phòng) với tổng sản lưọng hàng năm khoàng 10 nghìn tấn. Theo quy hoạch dự kiến sẽ có sản lượng khoảng trên 1,5 triệu tấn vào năm 2010(ở Hải Phòng 1,32 triệu tấn, ở Hà Nội 15 vạn tấn).

Mặc dù trong thời gian gần đây, tốc độ xây dựng phát triển mạnh, đòi hỏi lượng thép xây dựng lớn, tuy nhiên, vấn đề đầu tư sản xuất thép của vùng chưa được quan tâm đứng mức. Hoạt động sản xuất mạnh chủ yếu diễn ra tại Quảng Ninh, Hải Phòng và cụm sản xuất thép Châu Khê - Từ Sơn. Tổng mức đầu tư ưu tiên cho sản xuất thép chỉ là 2250 tỷ đồng trong đó vốn đầu tư thực hiện là 2160 tỷ đồng. Mức vốn đầu tư này nhỏ so với cân đối ngành công nghiệp và càng nhỏ hơn so với nhu cầu phát triển ngành sản xuất thép của vùng.

 Đến nay, mới có Hải Phòng liên doanh với nước ngoài phát triển sản xuất thép. Ở Hà Nội, Hà Tây, Bắc Ninh có các cơ sở quy mô nhỏ.

·  Công nghiệp cơ khí:

Còn gặp nhiều khó khăn, định hưởng sản phẩm và chính sách phát triển chưa rõ, năng lực thiết bị và lực lượng công nhân lành nghề có hạn và giảm sút nhiều.

Do vậy từ năm 2001 - 2004 , vùng đã tập trung khá nhiều các dự án ưu tiên phát triển sản xuất thép. Các dự án lớn chủ yếu tập trung ở Hà Nội và Hải Phòng, một số dự án cũng được tập trung ở Bắc Ninh. Một số dự án đầu tư tại Hà Nội như : đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất công ty cơ khí Hà Nội, đầu tư xây dựng mới nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, nhà máy lắp ráp ô tô Cổ Loa. Các dự án tại Hải Phòng như: mở rộng nâng cấp nhà máy đóng tàu Phà Rừng, tại Bắc Ninh là dự án đổi mới thiết bị nhà máy quy chế Từ Sơn... Tổng mức vốn đầu tư trong giai đoạn này cho sản xuất cơ khí là 2291,9 tỷ đồng. Hầu hết các dự án chỉ kéo dài một đến hai năm. Vốn đầu tư chủ yếu từ vốn tín dụng đầu tư và vốn tự có của các doanh nghiệp.

 Các ngành sản xuất lớn là: Cơ khí chế tạo động cơ, đóng tàu biển và sản xuất máy biến thế. 

·  Công nghiệp điện tử  và sản xuất đồ điện dân dụng:

Công nghiệp điện tử và sản xuất đồ điện dân dụng được xác định là mũi nhọn trong quy hoạch với các sản phẩm chính như Tivi, chi tiết kim loại, bóng đèn hình Tivi, sản phẩm nghe nhìn, máy vi tính, nồi cơm điện…Mấy năm vừa qua một số địa phương mở rộng liên doanh với nước ngoài đã làm được một số sản phẩm nhưng đến nay sự phát triển vẫn chưa mạnh. Đồ điện dân dụng chủ yếu là quạt điện, ấm điện, nồi cơm điện… Trong giai đoạn 2001 – 2005 vùng đã tích cực tập trung đầu tư sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao. Các dự án chủ yếu là đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực và thiết bị kỹ thuật để nâng cao sức cạnh tranh của hành hoá. Tuy nhiên, mức độ tập trung đầu tư chưa cao và hiệu quả đầu tư chưa lớn. Do vậy, chủng loại chưa phong phú, chất lượng chưa cao, giá thành đắt nên khó cạnh tranh được với hàng nhập ngoại, ngay cả với hàng Trung Quốc.

·  Lắp ráp ôtô, xe máy: 

Trên lãnh thổ vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ có ba cơ sở liên doanh lắp ráp ô tô với tổng công suất khoảng trên 90 nghìn xe /năm (chiếm 70% so với cả nước). Đó là công ty VMC (ở Hà Nội), công ty FORD ở Hải Dương, công ty TOYOTA ở Vĩnh Phúc. Các liên doanh lắp ráp ô tô cũng mới chỉ huy động được khoảng trên 5% công suất và lắp ráp được khoảng 4500 xe.

Các công ty lắp ráp xe máy có công suất khoảng 1,1 triệu xe/năm hiện mới huy động được khoảng 4% năng lực.

Trong giai đoạn 2001 - 2005, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp lắp ráp ô tô, xe máy đã tăng đáng kể, chiếm trên 80% tổng vốn đầu tư phát triển dành cho ngành công nghiệp này.

Trong những năm tới không nên phát triển các xí nghiệp lắp ráp ô tô, xe máy mà nên khuyến khích đấu tư xây dựng các cơ sở chế tạo phụ tùng.

·  Các ngành sản xuất bia, nước giải khát:

Lĩnh vực được phát triển ở tất cả các tØnh trong vùng nên đang có tình trạng khó tiêu thụ sản phẩm

· Về sản xuất bia, hầu hết ở địa phương nào cũng có. Ngoài xí nghiệp quốc doanh bia Hà Nội, liên doanh Halida…Có công nghệ tốt, hoạt động có hiệu quả, còn các quốc doanh bia địa phương hầu hết công nghệ không cao, chất lượng bia thấp. Trong một vài năm tới chủ yếu đầu tư chiều sâu đối với các xí nghiệp hiện có, chưa nên xây dựng nhà máy bia mới.

· Công nghiệp sản xuất nước giải khát đã được chú ý phát triển và chủ yếu là nước ngọt pha chế, nước khoảng và nước tinh lọc. Hà Tây có liên doanh Cocacola Ngọc Hồi, các cơ sở ở Bắc Ninh và Hải Dương có quy mô rất nhỏ. Trong những năm tới chưa nên xây dựng mới.

·  Công nghiệp may mặc, dÖt và da giầy
Lĩnh vực này được xác định là mũi nhọn của các tỉnh, nhất là ở Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên. Tuy vẫn còn mức tăng trưởng tương đối khá nhưng đang gặp khó khăn vì thị trường nên không thể thực hiện theo quy hoạch dự kiến.

Tổng mức đầu tư cho ngành dệt theo quy hoạch và chiến lược phát triển ngành - chương trình ưu tiên giai đoạn 2001 - 2005  là 652,4 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ yếu từ tín dụng đầu tư và vốn tự có của các doanh nghiệp nhà nước.

· Về dệt: Ở vùng này chỉ có hai cơ sở dệt vải do TW quản lí là ở Hà Nội. Các doanh nghiệp địa phương quản lý đều có quy mô nhỏ, chủ yếu là dệt vải bạt, hàng dệt kim, bít tất, khăn bông.

· Về sản xuất hàng may mặc: Ở tất cả các tỉnh đều có doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc. Nhìn chung năng lực sản xuất hàng may mặc của vùng chưa cao và chiếm sản tỷ trọng nhỏ so với sản lượng của cả nước.

· Về s¶n xuất da, giầy: Phát triển mạnh ở hai thành phố Hà Nội và Hải Phòng. Các tỉnh còn lại có tỷ trọng không đàng kể.

Như vậy sự chuyển dịch tích cực cơ cấu đầu tư trong nội bộ ngành công nghiệp và cơ cấu công  nghiệp trong ngành kinh tế quôc dân góp phần nâng cao mức đóng góp vào GDP trong công nghiệp của vùng, thúc đấy kinh tế phát triển nhanh và mạnh theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá.

Bảng 10: Chuyển dịch cơ cấu đầu tư trong nội bộ ngành công nghiệp giai đoạn 1997-2004

Đơn vị:%

	STT
	Ngành công nghiệp
	1997
	2000
	2004

	1

2

3

4

5

   6
	Toàn ngành

Kĩ thuật điện, điện tử

Sản xuất máy móc, thiết  bị

Vật liệu xây dựng

Năng lượng

Chế biến lương thực - thực phẩm

Hàng may mặc, dệt, da giày XK
	100,00

5,9

8,6

16,6

11,4

21,0

16,7
	100,00

7,3

10,0

20,5

14,0

16,0

11,4
	100,00

10,7

12,0

23,9

18,2

9,3

7,5


Nguồn: Một số vấn đề quy hoạch phát triển vùng KTTĐ Bắc Bộ giai đoạn 1997 - 2004 - Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ - Bộ KH - ĐT

2.2  Thực trạng đầu tư phát triển công nghiệp  theo các tỉnh, thành phố trong vùng.

Tổng vốn đầu tư phát triển theo các địa phương được thể hiện thông qua bảng sau:

Bảng 11: Tổng vốn đầu tư phát triển cho các địa phương giai đoạn 2000-2005 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
Đơn vị: Tỷ đồng
	
	
	TH 2000
	TH 2001
	TH 2002
	TH  2003
	KH 2004
	Dự kiến KH 2005
	Tổng 5 năm
	Bình quân năm (%)

	I
	 Vùng KTTĐ Bắc Bộ
	35896.3
	45023.3
	49767.9
	57981.8
	66045
	76349.0
	560834
	15.98

	1
	Quảng Ninh
	5583.0
	7116.0
	8340.0
	9900.0
	11030.0
	12500.0
	73084
	17.49

	2
	Hà Nội
	15427.0
	18120.0
	22185.0
	24900.0
	27400.0
	30895.0
	236914
	14.9

	3
	Hải Phòng
	5236.3
	5629.1
	6693.4
	7500.1
	8300.0
	9500.0
	64899
	12.65

	4
	Hải Dương
	4180.0
	7688.0
	4171.0
	4439.0
	5445.0
	6959.0
	46729
	10.73

	5
	Hưng Yên
	1546.0
	1695.0
	1821.0
	2173.0
	2460.0
	2850.0
	25605
	13.01

	6
	Vĩnh Phúc
	850.0
	1109.2
	1856.5
	2739.8
	3790.0
	4755.0
	38050
	41.11

	7
	Bắc Ninh
	1183.0
	1347.0
	1916.0
	2315.0
	2770.0
	3320.0
	28705
	22.92

	8
	Hà Tây
	1891.0
	2319.0
	2785.0
	4015.0
	4850.0
	5570.0
	46848
	24.12


Nguồn: Số liệu thống kê 5 năm vùng KTTĐ Bắc Bộ 2000 - 2005 - Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ - Bộ KH - ĐT
Trong đó tỷ lệ vốn đầu tư phát triển công nghiệp trong giai đoạn 2000 - 2004  chiếm khoảng 27.5% tổng vốn đầu tư phát triển của cả vùng.

Tỷ lệ này được tính bình quân của cả vùng. Tuy nhiên, cụ thể ở mỗi tỉnh, có sự tập trung vốn đầu tư phát triển công nghiệp khác nhau. Ví dụ, Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh có  vốn đầu tư phát triển công nghiệp cao hơn so với các tỉnh trong vùng về số tuyệt đối. Hà Nội có tổng vốn đầu tư phát triển công nghiệp giai đoạn 2000 - 2004 đạt khoảng 17.972 tỷ đồng trong đó công nghiệp chủ lực là 14054 tỷ đồng, công nghiệp địa phương thực hiện khoảng 200 dự án với tổng vốn đầu tư 3000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách hỗ trợ khoảng 500 tỷ đồng tăng. Năm 2004 vốn đầu tư phát triển công nghiệp đạt 2412 tỷ đồng. Trung tâm là các dự án cụm công nghiệp, dự án di chuyển ra khỏi nội đô, các dự án đầu tư chiều sâu và mở rộng sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh, các dự án của ngành công nghiệp chủ lực. Quảng Ninh có tổng vốn đầu tư phát triển công nghiệp trung bình giai đoạn này là gần 15 nghìn tỷ đồng. Đầu tư phát triển công nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực tam giác kinh tế khá đồng đều giữa các tiểu ngành công nghiệp: tập trung cả đầu tư ngành khai thác, chế biến và năng lượng. 

Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, tốc độ phát triển công nghiệp của các tỉnh ngoài khu tam giác kinh tế về số tương đối khá nhanh (nhanh hơn so với các tỉnh, thành phố đã có ngành công nghiệp phát triển lâu đời). Nhất là ba tỉnh mới được đưa vào vùng KTTĐ Bắc Bộ là Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Tây. Hà Tây,giá trị sản xuất công nghiệp hàng năm tăng gần 20%, tỷ lệ này ở Bắc Ninh là 24,8% và Vĩnh Phúc là 18%. Năm 2004, giá trị sản xuất công nghiệp của Hà Tây là 6040 tỷ đồng, của Bắc Ninh là 4432 tỷ đồng, của Vĩnh Phúc là 9520 tỷ đồng. Do vậy tốc độ tập trung vốn đầu tư phát triển công nghiệp vào các tỉnh này tăng nhanh. Tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển trung bình qua các năm từ 2000 - 2004 của Hà Tây là 24,12%, tỉnh Vĩnh Phúc là 23%, trong đó vốn đầu tư phát triển công nghiệp đạt trên 40%. Năm 2004, vốn đầu tư công nghiệp của tỉnh Hà Tây  là 1572 tỷ đồng, của tỉnh Bắc Ninh là 1438 tỷ đồng. Các ngành công nghiệp được đầu tư chủ yếu là công nghiệp chế biến. Công nghiệp khai thác và điện ít phát triển do không có tiềm năng.

Nhưng nhìn nhận một cách khách quan, do là những tỉnh có ngành công nghiệp phát triển còn non trẻ, điểm khởi đầu thấp, vì vậy về số tuyệt đối vốn đầu tư của các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc so với Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh còn quá ít. Bắc Ninh, Hà Tây là có tổng vốn đầu tư phát trỉên công nghiệp chiếm chưa đến 10% so với vốn đầu tư phát triển công nghiệp của Hà Nội.

Như vậy, trong giai đoạn 2000 - 2004, cơ cấu lãnh thổ của vùng chuyển đổi theo hướng tăng cường vị trí, vai trò của hai thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Ba tỉnh, thành phố này chiếm tới 79-80%GDP ngành công nghiệp, đóng góp gần 90% ngân sách và thu hút trên 90% vốn đầu tư nước ngoài của toàn vùng KTTĐ Bắc Bộ.

Bảng 12: Cơ cấu lãnh thổ của vùng KTTĐ Bắc Bộ

(tính theo GDP công nghiệp)

Đơn vị: %

	
	1997
	2000
	2004

	Tổng số
	100
	100
	100

	Trong đó:
	
	
	

	- Hà Nội
	43,4
	49,3
	51,5

	- Hải Phòng
	20,7
	20,9
	18,4

	- Quảng Ninh
	11,3
	2,7
	10,3

	- Các tỉnh còn lại
	24,6
	20,1
	19,8


Nguồn:Báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng KTTĐ Bắc Bộ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Để phát triển công nghiệp đồng đều giữa các vùng, phát huy lợi thế chưa được khai thác của các vùng mới và giảm bớt tình trạng phát triển quá “nóng” ở các tỉnh, thành phố Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, chúng ta cần phải cân đối vốn đầu tư phát triển công nghiệp giữa các tỉnh trong vùng một cách hợp lý hơn.

2.3   Tình hình thực hiện các dự án đầu tư phát triển công nghiệp của vùng KTTĐ Bắc Bộ.

 Qua phân tích thực trạng về tình hình đầu tư phát triển công nghiệp theo ngành công nghiệp chuyên môn hoá và theo các tỉnh, thành phố trong vùng, chúng ta có thể thấy được kết quả đầu tư phát triển công nghiệp của vùng KTTĐ Bắc Bộ tương đối cao. Có được kết quả như vậy là do quá trình thực hiện  các dự án đầu tư công nghiệp có hiệu quả.

Trong những năm qua (từ năm 2000 đến năm 2004), quá trình thực hiện dự án đầu tư phát triển công nghiệp đã đạt được một số kết quả sau:

2.3.1. Về công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tư : 

Đã tiến hành rà soát các quy hoạch, các dự án đầu tư để hạn chế trùng lắp, phân tán. Triển khai nhanh việc xây dựng quy hoạch các khu đô thị mới,  quy hoạch cụm công nghiệp vừa và nhỏ, quy hoạch làng nghề, tập trung hoàn thiện quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch cơ sở hạ tầng của các tỉnh trong vùng. Phối hợp với các Bộ nghiên cứu, hoàn thiện các quy hoạch vùng KTTĐ Bắc Bộ.

2.3.2. Về triển khai thực hiện dự án đầu tư : 

Công tác chỉ đạo điều hành thực hiện đã tập trung, có trọng điểm hơn theo hướng tập trung, kiên quyết, dứt điểm, hiệu quả, có mục tiêu cụ thể, trực tiếp, phân công rõ trách nhiệm, thời hạn của các đơn vị. Các Sở, ngành bước đầu thực hiện quy chế một cửa, giảm phiền hà và thủ tục hành chính cho chủ đầu tư.

Các dự án được  thẩm định và phê duyệt  tăng lên đáng kể, đặc biệt trong năm 2004. Ví dụ, trong năm 2004 Hà Nội đã phê duyệt được 104/131 dự án được thẩm định với tổng vốn đầu tư  là 5.563,5 tỷ đồng (vốn ngân sách chiếm 56,7% , các nguồn vốn khác chiếm 43,3%); đã phê duyệt kế hoạch và kết quả đấu thầu của 187 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu là 1.362,3 tỷ đồng, trong đó có 72,3% số gói thầu thực hiện đấu thầu rộng rãi, đã giảm 2,6% tương đương 36 tỷ đồng tổng giá trị gói thầu (năm 2003 tỷ kệ đấu thầu rộng rãi là 69,6% tổng số gói thầu). Đây là tỷ lệ đáng khích lệ nhằm hạn chế chỉ định thầu.

2.3.3 Một số mục tiêu đạt được trong quá trình thực hiện dự án  đầu tư phát triển công nghiệp.  

· Các công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đạt khối lượng giải ngân 95% kế hoạch, trong đó các công trình trọng điểm cao hơn so với mức giải ngân chung (97%), đông thời vùng đã chủ động tập trung chuẩn bị cho các dự án lớn vào năm 2005 đạt kết quả tốt.

· Các dự án trong khu công nghiệp đạt được hiệu quả kinh tế xã lớn và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

·   Phát triền kinh tế ngoại thành: Thực hiện chủ trương chuyển đầu tư ra ngoại thành và ven nội, triển khai phân cấp đầu tư xây dựng cơ bản, năm 2004 vùng đã tập trung đầu tư phát triển công nghiệp cho các huyện ngoại thành với kinh phí tăng  hơn 60% so với năm 2003.

· Tuy nhiên trong công tác thực hiện dự án đầu tư phát triển công nghiệp  một số hạn chế sau cần khắc phục:

· Chất lượng của một số dự án quy hoạch chưa cao. Việc bố trí vốn đầu tư còn dàn trải do đó nhiều dự án chưa rõ khả năng cân đối vốn trong khi nguồn vốn đầu tư hạn hẹp.

·  Hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư chưa cao. trong đó có nguồn vốn đầu tư từ ngân sách. Một số công trình đã hoàn thành nhưng hiệu quả khai thác còn hạn chế .

· Nguồn vốn ngân sách cho đầu tư phát triển công nghiệp, nhất là các dự án lớn còn nhiều khó khăn cần được tập trung tháo gỡ.

·  Các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hạn chế trên là:

· Vùng đang trong quá trình đô thị hoá nhanh chóng, nhu cầu đầu tư lớn trong khi nguồn vốn ngân sách còn hạn hẹp.

·  Một số chủ đầu tư chưa tập trung kiên quyết giải quyết những vấn đề vướng mắc khi thực hiện dự án phải điều chỉnh giảm vốn đầu tư.

· Việc nắm thông tin tình hình thực hiện và đi sâu phân tích hiệu quả trong đầu tư của ngành công nghiệp, của các đơn vị thực hiện dự án  trong vùng  còn hạn chế. Chưa có sự phối hợp chặt chẽ để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư.

· Những vấn đề mới trong xu thế mở cưả như vấn đề hội nhập quốc tế và khu vực, hợp tác vùng KTTĐ, phát triển các ngành, các lĩnh vực mới , đánh giá hiệu quả đầu tư... cần được tiếp tục quan tâm chỉ đạo trong thời gian tới.

3. Thực trạng đầu tư trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Hoạt động đầu tư phát triển công nghiệp vùng KTTĐ Bắc Bộ đạt hiệu quả cao có sự đóng góp rất lớn từ hoạt động đầu tư trong các khu công nghiệp của vùng. Xu hướng chung của cả nước cũng như các quốc gia trên thế giới là sẽ đưa các hoạt động sản xuất công nghiệp vào các khu công nghiệp, khu chế xuất để quá trình sản xuất được chuyên môn hoá, tập trung và có chất lượng cao. Vì vậy, khi nói đề cập đến đầu tư phát triển công nghiệp không thể không nhắc đến hoạt động đầu tư tại các khu công nghiệp.

Theo quy họach tổng thể kinh tế -  xã hội vùng phát triển KTTĐ Bắc Bộ được  Chính phủ phê duyệt thời kì 1996 -2010 thì vùng trọng điểm Bắc Bộ sẽ phát triển mạnh mẽ các khu công nghiệp. Đến năm 2004 đã có các khu được xây dựng với tổng diện tích khoảng 2300 ha (vốn thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng mới đạt khoảng 30% so dự kiến; đã có trên 100 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD và hơn 250 tỷ VND. Trong đó riêng vốn đăng ký của các dự án FDI khoảng 1190 triệu USD, chiếm gần 11% tồng FDI đầu tư vào vùng trọng điểm Bắc Bộ). Các khu công nghiệp mới có doanh thu khoảng 200 triệu USD (riêng hàng hoá xuất khẩu đạt 80 triệu USD) và thu hút được khoảng 5000 lao động. Theo quy hoạch của các tỉnh, thành phố thì đến năm 2010 ở vùng này sẽ phát triển trên 30 khu công nghiệp (Hà Nội 6; Hải Phòng 4; Hải Dương 8; Quảng Ninh 7; Hưng Yên 2; Bắc Ninh 3). Nhìn chung các tỉnh, thành phố đều mong muốn phát triển khu công nghiệp để làm hạt nhân cho sự phát triển chung và kỳ vọng rất nhiều ở khu công nghiệp nhưng kết quả và hiệu quả do phát triển khu công nghiệp , khu chế xuất còn rất hạn chế, thậm chí còn chưa đem lại hiệu quả. Theo quy hoạch đến năm 2005 các khu công nghiệp tạo ra khoảng 10% GDP của vùng trọng điểm. Đến năm 2003 cho thấy mục tiêu về GDP chỉ đạt khoảng 35%, mục tiêu về thu hút lao động chỉ đạt khoảng 2% so với quy hoạch. Các khu công nghiệp hình thành rất chậm, nhưng xét về khía cạnh hiệu quả thì phải nói rằng, một số tình lùi lại tiến độ phát triển khu công nghiệp là hợp lý. Trước hết, các nhà đầu tư họ sẽ vào các khu công nghiệp có nhiều điều kiện thuận lợi rối mới đến các nơi khác. Trong khi mà các khu công nghiệp đã được xây dựng kết cấu hạ tầng ở Hà Nội , Hải Phòng, Quảng Ninh,... mới cho thuê được khoảng 6-7% diện tích có thể cho thuê, thì những nơi khác có phát triển khu công nghiệp cũng khó có khả năng cho thuê được diện tích cần thiết. Do đó cần quản lý chặt chẽ và cân nhắc cẩn thận khi quyết định xây dựng các khu công nghiệp mới.

Bảng 13: Tỷ trọng các khu công nghiệp tập trung đối với vùng phát triển KTTĐ Bắc Bộ về một số chỉ tiêu.
Đơn vị: tỷ đồng, %
	STT
	Chỉ tiêu
	2000
	2004

	1

2

3

4
	Đóng góp GDP 

% so với tổng GDP của vùng

Đóng góp ngân sách 

% tổng thu ngân sách vùng   

Khả năng tích luỹ đầu tư

% so tổng tích luỹ đầu tư vùng

Khả năng thu hút lao động

% so tổng lao động XH của vùng
	3935

               8,2

1505

               9,0

990

               8,7

310

               7,9
	22435

             12,4

8490

             13,1

6480

             12,9

540

             10,8


Nguồn: Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng KTTĐ BB - Viện chiến lược phát triển - Bộ KH - ĐT

Theo phê duyệt của Thủ tướng chính phủ tại quyết định số 677/TTG ngày 23-8 năm 1997, các tỉnh đề nghị đã được chính phủ cho phép thì vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ có các khu quy hoạch đến năm 2010 bao gồm:

· Hà Nội: Đông Bắc Hà Nội, Nam Thăng Long, Bắc Thăng Long, Sóc Sơn, Nội Bài, Đông Anh, Đa Phúc, Gia Lâm.

· Hải Phòng: Đồ Sơn, Nomura, Đình Vũ, Minh Đức

· Quảng Ninh: Đồ Sơn, Cái Lân, Hoành Bồ.

· Hải Dương: Phả Lại, Chí Linh.

· Hà Tây: Hoà Lạc I (khu công nghệ cao), Hoà Lạc II, Xuân Mai.
· Vĩnh Phúc: 1 khu
· Bắc Ninh: Tiên Sơn, Quế Võ, Tân Hồng.
· Tình hình đầu tư phát triển công nghiệp tại một số khu cụ thể như sau:
(1). Khu vực Đông Bắc Hà Nội: Đã triển khai 3 khu công nghiệp là:

·  KCN Sài Đồng B:  được cấp phép năm 1996. Diện tích quy hoạch 97 ha - Liên doanh với Hàn Quốc - Vốn đầu tư cơ sỏ hạ tầng dự tính là 120 tỷ VND đã thực hiện 5 triệu USD đầu tư hạ tầng.

Hiện nay đã có 13 dự án công nghiệp đầu tư vào KCN Sài Đồng với vốn đầu tư là 280 triệu USD. Diện tích đất đăng ký phát triển công nghiệp là 30 ha (Chiếm 41% đất quy hoạch - lấp đầy giai đoạn 1). Sản phẩm đặc trưng trong khu là các sản phẩm linh kiện điện tử. Xí nghiệp lớn nhất là xí nghiệp sản xuất bóng đèn hình, đã xuất khẩu trên 90% sản phẩm.

·  Khu công nghiệp Đài Tư : Cấp phép năm 1996, do phía Đài Loan đầu tư 100% vốn vào hạ tầng KCN. Diện tích quy hoạch là 40ha. Vốn đầu tư hạ tầng KCN dự tính là 12 triệu USD, đã thực hiện được 3 triệu USD. Đang tiếp tục đầu tư.

·  Khu công nghiệp Daewoo - Hanel: Cấp phép năm 1996, liên doanh với Hàn Quốc. Diện tích quy hoạch 197ha. Vốn đầu tư hạ tầng dự tính 152 triệu USD, đã thực hiện 2 triệu USD. Do chủ đầu tư khó khăn về vốn nên triển khai chậm.

(2). Khu công nghiệp Nội Bài ( Sóc Sơn): Cấp phép từ năm 1994, ban đầu dăng ký làm khu chế xuất, nay chuyển thành khu công nghiệp. Liên doanh với Malaixia. Diện tích quy hoạch là 100ha. Vốn đầu tư xây dựng hạ tầng KCN dự tính 30 triệu USD. Diện tích đăng ký cho thuê là 7ha, (chiếm 9,3% đất quy hoạch  cho phát triển công nghiệp). Số dự án đầu tư nước ngoài đăng ký vào khu là 5 dự án, với số vốn đầu tư 35,4 triệu USD, đã thực hiện được 5 triệu USD.

(3). Khu công nghiệp Bắc Thăng Long: Cấp phép năm 1997, liên doanh với Nhật Bản. Diện tích quy hoạch 128 ha với vốn đầu tư hạ tầng KCN dự tính là 53,2 triệu USD, đã thực hiện 24 triệu USD. Khu công nghiệp này đang hoạt động có hiệu quả và thu hút khá lớn lượng lao động khu vực huyện Đông Anh và các vùng lân cận.

(4). Khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng: Cấp phép năm 1994, liên doanh với Nhật Bản. Diện tích quy hoạch là 153 ha với vốn đầu tư xây dựng hạ tầng khu dự tính là 163,5 triệu USD. Hiện có gần 20 dự án đầu tư với số vốn đầu tư là 58,13 triệu và đã thực hiện 32,2 triệu USD. Diện tích đã đăng ký cho thuê 4,5 (chiếm 3,65% diện tích dành cho khu phát triển công nghiệp). Đã thu hút được 622 lao động vào làm việc trong khu. Việc thu hút đầu tư vào trong khu được đánh giá là chậm, mặc dầu đã giảm giá cho thuê đất.

(5). Khu công nghiệp Đình Vũ - Hải Phòng: Cấp phép năm 1997, liên doanh với  Mỹ, Bĩ , Thái Lan. Diện tích quy hoạc 164 ha với vốn đầu tư hạ tầng dự tính79,63 triệu USD, đã thực hiện 14,57 triệu USD. Do khó khăn về vốn nên tiến độ chậm. Hiện nay đã có 1 dự án công nghiệp  vốn đầu tư 14,93 triệu USD, thực hiện 4,2 triệu USD. Diện tích đất cho thuê 3ha (chiếm 2,4% đất quy hoạch), thu hút được 78 lao động làm việc trong khu.

(6). Khu công nghiệp Đồ Sơn: Cấp phép lại năm 1997, liên doanh với Hồng Kông. Diện tích quy hoạch với 150 ha với vốn đầu tư xây dựng hạ tầng dự tính 75 triệu USD, mới thực hiện được  0,2 triệu USD, do đó khó khăn về vốn nên đang dừng lại.

(7) Khu công nghệ cao Hoà Lạc: Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt việc phát triển khu công nghệ cao Hoà Lạc vào tháng 10 năm 1998, giai đoạn đầu tiên 200ha, hoàn thành vào năm 2003 , đã được các chuyên gia JICA - Nhật Bản nghiên cứu và Bộ KHCN và MT đang nghiên cứu luận chứng tiền khả thi. Các nghiên cứu đã kết luận khu công nghệ cao Hoà Lạc phải được thiết lập như một khu vực khép kín có trí tuệ cao, bao gồm 6 chức năng: nghiên cứu và phát triển, đô thị và thương mại, nhà ở, công nghiệp công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, thể thao và giải trí. Quy hoạch này sẽ được gắn kết với quy hoạch dải hành lang đô thị Hoà Lạc - Xuân Mai, trong mối liên hệ tương tác với trường ĐHQG và Trung tâm đô thị. Mục đích cơ bản của phát triển hành lang này là :

· Giữ vững vai trò là một trung tâm quốc gia về phát triển nguồn nhân lực và khoa học công nghệ.

· Đảm đương các chức năng dẫn đầu trong việc ươm tạo công nghệ cao cho đất nước.

· Chia sẻ các chức năng đô thị với khu vực Hà Nội.

· Hấp thụ áp lực dân số ngày càng tăng của khu vực Hà Nội

(8). Khu công nghiệp Tiên Sơn (Bắc Ninh): Được cấp giấy phép năm 1998, với tổng diện tích quy hoạch là 135ha. Khu công nghiệp này đầu tư hoàn toàn bằng nguồn vốn trong nước với tổng kinh phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng là 267,5 tỷ đồng. Đầu tư trong khu công nghệ này đã có bước phát triển nhanh:  Ví dụ nhà máy chế biến nguyên liệu thuốc lá, vốn đầu tư 100 tỷ đồng, diện tích 10ha và nhà máy gạch ốp lát granit, vốn đầu tư 200 tỷ đồng, diện tích 4ha.

(9). Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh): Ngày 27-4-2003, quần thể khu công nghiệp và khu dân cư dịch vụ Quế Võ chính thức được khởi công xây dựng với tổng vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật là 531 tỷ đồng trong đó 200 tỷ đồng dành cho xây dựng nhà xưởng (diện tích 20 ha). Khu dân cư và đô thị Kinh Bắc hiện đại (diện tích 300 ha) với tổng vốn đầu tư hơn 1000 tỷ đồng. Đã có 30 nhà đầu tư đăng kí vào khu công nghiệp với tổng vốn đăng kí trên 1000 tỷ đồng.

(10). Khu công nghiệp Tân Hồng - Hoàn Sơn (Bắc Ninh): Ban quản lý cấp giấy phép cho 12 dự án vào khu công nghiệp, tổng số vốn đăng ký là 598,9 tỷ đồng, thuê 35,4 ha đất. Đến cuối năm 2003, có hai doanh nghiệp đi vào sản xuất thử. Và năm 2004, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh khu công nghiệp đã đi vào ổn định và phát triển, ngày càng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

(11). Khu công nghiệp Kim Hoa (Vĩnh Phúc): Được cấp giấy phép từ năm 1998, với tổng kinh phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng là 95 tỷ đồng bằng nguồn vốn trong nước.Khu công nghiệp này được quy hoạch với tổng diện tích 59ha

·  Qua phân tích thực trạng đầu tư phát triển công nghiệp tại một số khu công nghiệp, chúng ta có thể thấy:

Việc triển khai xây dựng các khu công nghiệp đang được thực hiện theo đúng quy hoạch. Hầu hết đã xong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng và đang đi vào sản xuất, thực hiện các dự án.Có nhiều công trình công nghiệp được đầu tư, thu hút vốn đầu tư trực tiếp cuả nước ngoài. Bước đầu đã thu hút được những công nghệ mới trong lĩnh vực điện tử và công nghệ thông tin, công nghệ lắp ráp tivi, thiết bị nghe nhìn...Bước đầu có ý nghĩa và tác động đến sự phát triển công nghiệp trong vùng, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất phụ tùng, linh kiện, tạo thành các chùm công nghiệp trong vùng , đã có xí nghiệp có đóng góp vào xuất khẩu. Tuy nhiên cần khẳng định cho đến nay kết quả đạt được vẫn chưa thực sự cao

4. Thực trạng về  đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy sự phát triển công nghiệp.
  Mặc dù đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng không phải là hoạt động đầu tư trực tiếp tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp nhưng những công trình và kết quả của nó ảnh hưởng lớn đến sản xuất công nghiệp. Bất cứ hoạt động sản xuất nào cũng không thể diễn ra nếu không có cơ sở hạ tầng, nhất là hoạt động sản xuất công nghiệp. Một vùng hay một quốc gia có cơ sở hạ tầng yếu kém không thể có được hiệu quả sản xuất cao cũng như không thể thu hút vốn đầu tư trục tiếp nước ngoài. Nếu như hạ tầng kỹ thuật là nền tảng, là tiền đề, có tác dụng trực tiếp cho sản xuất công nghiệp thì hạ tầng xã hội có tác dụng gián tiếp thúc đẩy công nghiệp phát triển.

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng chiếm tỷ trọng lớn (trong thời kì 1995 - 2004 chiếm khoảng 43,5% tổng vốn đầu tư toàn xã hội) đã tập trung vào một số công trình then chốt, tạo ra những điều kiện thuận lợi khai thác tiềm năng của vùng .

4.1 Về hạ tầng cơ sở kỹ thuật:

· Giao thông:

Hệ thống giao thông trong toàn vùng đã phát triển đáng kể, thời gian vận chuyển giảm nhiều so với trước (thời gian đi từ Hà Nội - Hải Phòng giảm khoảng một nửa; đi Hạ Long giảm khoảng 40%; đi Thanh Hoá, Nghệ An giảm 30%, đi từ Ninh Bình - Hải Phòng giảm trên 50%).

· Hệ thống đường bộ: Quốc lộ 1A là tuyến chiến lược quan trọng đã hoàn thành việc khôi phục cải tạo và nâng cấp từ  Lạng Sơn về Hà Nội đi Ninh Bình đến Thanh Hoá, đạt tiêu chuẩn cấp III; quốc lộ 18, từ Bắc Ninh đi Bãi Cháy đã hoàn thành cơ bản việc nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp III ; đoạn Bãi Cháy - Mông Dương - Móng Cái đang triển khai nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp IV ; việc nâng cấp quốc lộ 10 sắp hoàn thành ; đường Láng - Hoà Lạc hoàn  thành giai đoạn I đạt tiêu chuẩn cấp I. Đã xây dựng mới các cầu như cầu Bình, Triều Dương, Tân Đệ, Tiên Cựu; đang xây dựng cầu Yên Lệnh, Thanh Trì, Bãi Cháy, cầu Bính...; các quốc lộ khác như 2B, 38, 39, 183, 12B, 21, 21B và 23 cũng được cải tạo.

Giao thông nông thôn được phát triển khá mạnh (cải tạo khoảng 300 km, làm mới khoảng 150 km).

· Về hệ thống các sân bay: trong vùng có 3 sân bay hiện đang khai thác là sân bay quốc tế Nội Bài, sân bay Cát Bi và sân bay Gia Lâm.

Công suất sân bay Nội Bài hiện nay là 4 triệu hành khách/năm, đang đầu tư mở rộng để đên năm nay (2005) đạt 6 triệu hành khách/năm.

Sân bay Cát Bi đang là sân bay nội địa, dự kiến sẽ kéo dài đường hạ - cất cánh đạt khoảng 2800 mét dài, mở rộng nhà ga từ 4000 m lên 6000 m ; quy hoạch mở thêm đường bay khu vực và hướng tới xây dựng Cát Bi thành sân bay quốc tế.

Sân bay Gia Lâm chủ yếu phục vụ quân sự và dịch vụ trực thăng.

· Về hệ thống cảng biển: Đã mở rộng cảng Hải Phòng, hiện nay hàng hoá lưu thông qua cảng đạt khoảng trên 10 triệu tấn , cảng Cái Lân có công suất giai đoạn I là 0.5 triệu tấn . Đã hình thành đội tầu biển có tổng trọng tải trên 50 vạn DWT , thực hiện vận tải trên 2,4 triệu tấn (so với cả nước chiếm tỷ trọng gần 5). Các cảng sông đã được nâng cấp để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, rõ nhất là cụm cảng Hà Nội, Ninh Phúc, Việt Trì. Dự tính đến năm 2010, tổng khối lượng hàng hoá thông qua các cảng ven biển vùng KTTĐ đạt khoảng 30 -35 triệu tấn mỗi năm. Nâng cao cụm cảng Hải Phòng với năng lực thông qua 18 - 20 triệu tấn/năm; hoàn thành cảng Cái Lân đạt năng lực thông qua 6 -8 triệu tấn . Cải tạo , nâng cấp cụm cảng chuyên dùng khu vực Quảng Ninh như Cửa Ông, Mũi Chùa, Vạn Gia, cảng du lịch Hòn Gai, cảng chuyển tải Hòn Nét, Con Ong... có thể đạt công suất 6 - 7 triệu tấn/năm.

· Về mạng lưới đường sắt: Các tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lạng Sơn, Hà Nội - Thái Nguyên và Hà Nội - Vinh đã được nâng cấp đáng kể; hệ thống đường ray , tà vẹt đã được thay mới; các đường ngang, cầu, thông tin tín hiệu đã được sửa chữa đảm bảo an toàn tàu chạy.

· Về mạng lưới đường sông: Trong những năm qua đường sông đã được đầu tư quản lý , khai thác tốt hơn (trong đó có tuyến Đáy - Ninh Phúc, tuyến Lạch Giang - Hà Nội; tuyến Quảng Ninh - Phả Lại - Việt Trì; tuyến Quảng Ninh - Hải Phòng - Ninh Bình). 

·  Mạng bưu chính viễn thông : được chú trọng đầu tư và phát triển nhanh, rộng khắp đến hầu hết các xã vơí công nghệ cao, kĩ thuật số hiện đại, đáp ứng nhu cầu thông tin . Đến năm 2004, mật độ điện thoại bình quân vùng là 15 máy/100 dân (bình quân của cả nước là 8 máy/100 dân).Riêng Hà Nội là 27 máy/100 dân. Vùng tiếp tục đổi mới, mở rộng quy mô, nâng cao trình độ dịch vụ thông tin quốc tế, liên tỉnh trên cơ sở công nghệ tiên tiến , dung lượng lớn, tốc độ cao. Đi đầu trong việc phổ cập Internet, đẩy mạnh quá trình phổ cập dịch vụ bưu chính ở nông thôn; đưa nhanh công nghệ thông tin vào công tác quản lý.

·  Mạng lưới điện đã được phát triển đến xã trên lãnh thổ toàn vùng .

·  Kết cấu hạ tầng đô thị được cải thiện nhanh, nhất là ở khu vực thành phố Hà Nội, Hải Phòng.

·  Hệ thống cung cấp nước sạch đã được nâng cấp, mở rộng ở các thành phố, thị xã. Trong vùng KTTĐ Bắc Bộ đã có các nhà máy nước với tổng công suất cấp khoảng 60 vạn m /ngày đêm, tỷ lệ cung cấp nước sạch cho người dân trong vùng đã nâng lên và có nhiều cải thiện. Hiện nay, bằng nhiều nguồn vốn vay như ODA của WB, OECD,... các tỉnh đang triển khai các dự án cấp nước như : ở Hà Nội (100.000 m3/ngày đêm), ở Hạ Long hai dự án Đồng Ho và Đồi Vọng (công suất 80.000 m3/ngày đêm) và nâng công suất nhà máy nước An Dương ở Hải Phòng (từ 60.000 lên 100.000 m3/ngày đêm). Đồng thời, đang nghiên cứu các dự án cấp nước theo hình thức BOT cho hai thành phố Hà Nội, Hải Phòng.

4.2 Kết cấu hạ tầng xã hội

Kết cấu hạ tầng xã hội được cải thiện đáng kể, nhiều trường đại học, cao đẳng, trung tâm dạy nghề đã được nâng cấp, trong đó một số trường đại học trọng điểm và dạy nghề trọng điểm đã được hiện đại hoá một bước. Hiện nay, trên địa bàn vùng KTTĐ Bắc Bộ có 41 trường đại học (cả nước có 82 trường), 20 trường cao đẳng (cả nước có 127 trường), 47 trường dạy nghề (cả nước có 213 trường).

Trên địa bàn vùng KTTĐ Bắc Bộ, tất cả các xã đều có trạm y tế, có 104 bệnh viện(chiếm 12,5% so với cả nước), hơn 18 nghìn giường bệnh (chiếm hơn 16,3% so với cả nước).Vùng có 51 bệnh viện từ tuyến tỉnh trở nên trong đó có 42 bệnh viện đã và đang được cải tạo và nâng cấp, có bước tiến bộ đáng kể về cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ khám chữa bệnh. Có một số cơ sở đầu ngành của cả nước và đạt trình độ khám chữa bệnh tương đối cao so với khu vực và quốc tế. Việc chặn đứng dịch bênh SARS là cố gắng lớn, đáng hoan nghênh, đã lấy lại niếm tin của người dân và bạn bẹ quốc tế, góp phần ổn định phát triển đời sống kinh tế xã hội . Nhìn chung không có tình trạng người ốm không được chữa bệnh, trẻ em ở tuổi đi học không được đến trường.

Kết cấu hạ tầng xã hội có tác dụng thúc đẩy đối với sự phát triển công nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đặc biệt tạo ra điều kiện để chăm sóc sức khoẻ và nâng cao trình độ văn hoá. Đó là tiền đề tạo ra một lớp người lao động có chuyên môn kỹ thuật cao, những nhà quản lý có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, phục vụ cho phát triển công nghiệp sau cho tương lai.

4.3 Những vấn đề bất cập còn tồn tại trong công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ công nghiệp.

4.3.1 Đối với thủ đô Hà Nội

· Về hạ tầng kỹ thuật:

( Giao thông:

- Quỹ đất giành cho giao thông hiện nay của TP Hà Nội thấp (6%) trong khi ở các nước tỷ lệ này là 20%; ách tắc giao thông ở các đầu mối, các nút giao thông quan trọng đặc biệt là các cửa ngõ giao thông vào thành phố;

- Thiếu cầu bắc qua sông Hồng: hiện tại chỉ có 3 cầu bắc qua sông Hồng nhưng cầu Long Biên thì quá cũ, bị hỏng nhiều, xe ô tô không qua được, cầu Thăng Long xa trung tâm thành phố nên cầu Chương Dương là cầu chính ở khu vực trung tâm, đang bị quá tải do lưu lượng xe qua cầu lớn và đang bị xuống cấp nghiêm trọng do cầu xây dựng đã lâu (20 năm). Hiện cầu đã được Bộ Giao thông chuyển giao tho TP Hà Nội quản lý nên công việc tu sửa định kỳ cũng bị hạn chế. Mặt khác do nhu cầu vận tải, lưu lượng hàng hoá của các tỉnh phía Nam đối với Thủ đô Hà Nội và cảng Hải Phòng, Quảng Ninh lớn hơn nhiều các tỉnh miền núi phía Nam là rất cấp bách ( cầu Phú Thượng hoặc cầu Thanh Trì).

- Vận tải hành khách công cộng bước đầu đã thu được một số kết quả nhưng vẫn chưa thu hút được đa số nhân dân do quy hoạch các điểm đỗ xe chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại và tình trạng ùn tắc giao thông ở các giờ cao điểm vẫn còn phổ biến.

( Về cấp nước

Nước sinh hoạt hiện nay vẫn thiếu (tỷ lệ được cấp nước khoảng 76% ), tỷ lệ thất thoát, thất thu nước còn cao (50%); nguồn nước ngầm bị hạn chế và ô nhiễm do khai thác quá nhiều (hàng nghìn lỗ khoan mặt nông), nguồn nước mặt sông Hồng thì giá thành xử lý cao do nguồn nước  có nhiều phù sa, tương lai nên dùng nguồn nước mặt sông Đà.

( Thoát nước: 

Trong thành phố hiện tượng ngập úng khi có mưa lớn chưa được giải quyết toàn diện; tiến độ triển khai dự án thoát nước còn chậm. Việc thoát nước thải ra sông Hồng và sông Nhuệ gây ô nhiễm cho các tỉnh cuối nguồn có sông Nhuệ chảy qua.

( Vấn đề thu gom và xử lý chất thải rắn bị hạn chế do công nghệ và thiết bị chưa đáp ứng được nhu cầu; địa điểm xây dựng còn nhiều khó khăn.

· Về hạ tầng xã hội

Thiếu các trung tâm dịch vụ công cộng như : trường học, bệnh viện, công viên  cây xanh, nơi vui chơi giải trí, các câu lạc bộ, nhà vă hoá do quy mô dân số tăng nhanh nhưng việc xây dựng các công trình trên còn hạn chế chưa đáp ứng kịp với quy mô dân số phát triển.

·  Về quy hoạch đô thị

- Hiện tại Hà Nội có hơn 20 phường (từ xã lên phường), chưa có quy hoạch, chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội như: làng Khương thượng, làng Quỳnh, làng Ngọc Hà, Thuỵ Khê, Hoàng Mai, Tương Mai.v.v.

- Quy hoạch chi tiết các khu vực làng, xã giáp ranh với khu vực đô thị. Tại các khu vực này, Thành phố đã quan tâm đầu tư các hạ tầng kỹ thuật và xã hội nhưng còn gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý xây dựng, tạo công ăn việc làm, ổn định đời sống dân sinh. Đặc biệt đối với những vùng mới đo thị hoã, đất nông nghiệp biến thành đất đô thị (do hình thành các dự án của quốc gia và thành phố), người nông dân bị mất đất sản xuất, tuy đã nhận được số tiền đền bù nhưng do thất nghiệp nên dễ sinh ra các tệ nạn xã hội.

- Quy hoạch chi tiết khu vực ngoài đê sông Hồng và cơ chế, chính sách để quản lý. 

- Khu vực nhà dân tự xây thiếu quy hoạch, xây dựng không phép, lấn chiếm, thiếu hạ tâng ảnh hưởng đến trật tự mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, gây cản trở, khó khăn cho việc giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án phát triển đô thị.

- Còn nhiều tồn tại tình trạng sử dụng đất dô thị thiếu quy hoạch, sai qui hoạch, sai mục đích sử dụng;

- Việc tổ chức thực hiện các dự án nhà ở còn nhiều vướng mắc,trong đó có vấn đề giải phóng mặt bằng, tái định cư.

- Khu vực nhà chung cư hiện có sơ sở hạ tầng đang bị xuống cấp nghiêm trọng; các khu chung cư, đô thị mới được triển khai chưa đồng bộ, thiếu sự nối kết giữa các khu đô thị mới với cơ sở hạ tầng chung của đô thị ngoài hàng rào, ảnh hưởng đến yêu cầu khai thác sử dụng; khả năng đáp ứng nhu cầu nhà ở, đặc biệt đối với người thu nhập thấp, cán bộ, CNV còn thấp.

4.3.2  Đối với các tỉnh khác trong vùng KTTĐ Bắc Bộ

· Xu hướng xây dựng các khu công nghiệp bám dọc hai bên đường quốc lộ ngày càng phổ biến, chính quyền địa phương và các nhà đầu tư thường tận dụng các đường quốc lộ được xây dựng mới (bằng nguồn vốn Nhà nước) để xây dựng các khu công nghiẹp hai bên các tuyến đường quốc lộ, trong khi chưa lập quy hoạch xây dựng hai bên đường dẫn đến việc gây tai nạn, ách tắc giao thông, ảnh hưởng xấu đến hành lang an toàn giao thông và gây khó khăn trong việc cung cấp các hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Ví dụ như tỉnh Hưng Yên có khu công nghiệp (CN) Như quỳnh, khu CN Phố Nối A(Diện tích 390 ha), CN Phố Nối B (225 ha) và tỉnh Hải Dương có khu công nghiệp Đại An (170 ha), khu công nghiệp Nam Sách (64ha) nằm dọc hai bên đường quốc lộ 5; tỉnh Hà Tây có cụm công nghiệp An Khánh (khoảng 34ha) nằm dọc đường cao tốc Láng-Hoà Lạc; tỉnh Hà Nam có các cụm công nghiệp dọc quốc lộ 1A, 21A, 21B và quốc lộ 38.

·  Việc quản lý các đô thị cũng còn gặp nhiều hạn chế do việc triển khai quy hoạch chi tiết của các khu chức năng trong các đô thị chưa được triển khai toàn diện, chỉ thực hiện được ở mức 30-40%.

·  Cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn nhiều yếu kém: hệ thống giao thông (xã, liên xã, thôn xóm), cấp nước sạch, thoát nước bẩn và vệ xinh môi trường còn kém (tình trang thu gom rác chỉ thực hiện được 30-40% ở các đô thị, còn khu dân cư nông thôn thì không có. Nước thải từ các nhà máy, bệnh viện thải trực tiếp ra cánh đồng gây ô nhiễm môi trường) đất nghĩa trang bố trí rải rác, phân tán chưa có quy hoạch.

· Việc đầu tư xây dựng các dự án khu công nghiệp tập trung gặp nhiều khó khăn trong việc đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phải sử dụng nhiều đất nông nghiệp.

· Trữ lượng nước ngầm không lớn, chất lượng không cao, nguồn nước mặt đa số bị ô nhiễm hoặc chất lượng chưa tốt.

Từ những cơ sở phân tích ở trên cho thấy sự phát triển của các tỉnh xung quanh sẽ ảnh hưởng lớn đến Thủ đô Hà Nội và ngược lại sự phát triển của Thủ đô cũng là động lực để thúc đẩy sự phát triển của các tỉnh xung quanh. Tuy nhiên để có sự phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững cho Thủ đô và các tỉnh xung quanh thì một số vấn đề liên quan đến quy hoạch và xây dựng đô thị, đào tạo lực lượng lao động, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội không thể giải quyết trong phạm vi từng tỉnh riêng lẻ mà cần có sự liên quan và phối hợp của toàn vùng như: các khu công nghiệp, các khu đô thị mới, nguồn nước mặt, các bãi đỗ xe, nhà máy nước, trạm xử lý nước thải, công viên, nghĩa trang, bãi chôn lấp rác... các công trình này không chỉ đáp ứng nhu cầu cho nhân dân Thủ đô mà còn phục vụ cho nhân dân toàn vùng Thủ đô. Ngoài ra, việc lập quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội cho các tỉnh trong vùng KTTĐ Bắc Bộ và giữa các vùng trong cả nước cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương và các Bộ, ngành liên quan đồng thời phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng KTTĐ Bắc Bộ làm cơ sở cho việc chỉ đạo thống nhất và phát huy hiệu quả vốn đầu tư.

5. Thực trạng đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp.

Thực tế cho thấy, đầu tư nguồn nhân lực là một nội dung quan trọng của đầu tư phát triển cũng như đầu tư phát triển công nghiệp. Bởi xét cho cùng con người là nhân tố quyết định  trong mọi hoạt đông, đặc biệt trong sản xuất công nghiệp. Cho dù máy móc có hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế hoàn toàn con người. Vì vậy, nâng cao chất lượng lao động là một nhiệm vụ quan trọng để tăng năng suất lao động, góp phần nâng cao mức đóng góp của ngành công nghiệp trong GDP. Tuy nhiên, trong chiến lược phát triển công nghiệp của vùng KTTĐ Bắc Bộ, vấn đề này chưa được chú trọng một cách đúng mức.

Tuy lực lượng lao động của vùng có chất lượng khá hơn so với các vùng khác (năm 2003, tỉ lệ lao động có trình độ đại học - cao đẳng chiếm 9,5% là mức cao nhất trong cả nước; tỷ lệ lao động có chuyên môn nghề nghiệp chiếm khoảng 30%), nhưng còn thấp so với yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Cơ cấu lao động xã hội tuy đã có chuyển biến nhưng chưa mạnh, còn chậm so với quy hoạch. Số chỗ làm việc có năng suất lao động cao tăng chưa mạnh so với yêu cầu, lao động xuất khẩu chỉ chiếm vài phần trăm so với tổng lao động xã hội. Tỷ trọng lao động nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản đã giảm từ khoảng trên 72% năm 1990 xuống khoảng 52% năm 2004. Tỷ trọng lao động công nghiệp và xây dựng tăng từ khoảng 11,5% năm 1990 lên khoảng 17,5% năm 2004. Lao động dịch vụ tăng nhanh, tỷ trọng tăng từ 16,5% năm 1990 lên khoảng 30,5% năm 2004. Mức độ toàn dụng lao động chưa cao ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế.

Trong các doanh nghiệp nhà nước, tỷ lệ lao động không có việc làm và thiếu việc làm gay gắt chiếm tới 8 - 9%. Tỷ lệ thất nghiệp trong tuổi lao động ở khu vực đô thị là 6,7% ( bình quân của cả nước là 6,3%). Đối với vùng KTTĐ Bắc Bộ nhu cầu giải quyết việc làm cho người lao động là rất lớn . Theo kết quả điều tra lao động và việc làm, đang có tình trạng là trong khi rất thiếu lao động kĩ thuật cao thì có gần 5 vạn người tốt nghiệp cao đẳng, đại học đang thất nghiệp tập trung ở các đô thị và có xu hướng tăng lên qua các năm.
Theo điều tra cho thấy, quỹ thời gian lao động ở khu vực nông thôn của vùng KTTĐ Bắc Bộ mới sử dụng khoảng 75% (thực tế khảo nghiệm của một số cơ quan khoa học thì tỷ lệ này chỉ đạt khoảng 55%), điều này cho thấy ở khu vực nông thôn có khoảng 20 - 25% lực lượng lao động thực sự không có việc làm (tương đương 55 - 57 vạn người, xấp xỉ bằng số người vào tuổi lao động tăng thêm trong 9 năm vừa qua), đó là áp lực lớn cần có biện pháp giải quyết.
· Nguyên nhân : Do đầu tư phát triển nguồn nhân lực rất hạn chế (cộng cả đầu tư cho giáo dục, y tế, dạy nghề, phát thanh, truyền hình... chỉ khoảng 7 - 8% tổng đầu tư xã hội). Vốn đầu tư  ít ảnh hưởng lớn đến các chương trình đầu tư phát triển nguồn nhân lực của vùng. Thêm vào đó là việc đầu tư không theo yêu cầu của chủng loại và chất lượng  nguồn nhân lực cho phát triển ngành công nghiệp. Số người học cấp đại học tăng nhanh. Nhiều địa phương có phong trào học đại học tại chức, đại học luật (bằng hai) không theo nhu cầu của thị trường nên thất nghiệp nhiều; phần lớn thanh niên chỉ muốn học đại học mà không muốn học nghề. ở nông thôn con em nhà nghèo bỏ học nhiều, số em tốt nghiệp cấp II rồi bỏ học đi làm (kiếm việc ở nơi khác) rất đông... Tất cả những tình trạng đó ảnh hưởng lớn tới phát triển sản xuất hiện nay cũng như tương lai lâu dài.

Vì vậy, nhiệm vụ của vùng trong giai đoạn tới là tập trung đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng lao động đáp ứng sự phát triển của ngành công nghệ cao và công nghệ thay đổi nhanh.

Trên cơ sở sắp xếp lại hệ thống các cơ sở đào tạo (cao đẳng, đại học và dạy nghề), xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đào tạo có chất lượng cao cho cả vùng KTTĐ Bắc Bộ .Từ nay đến năm 2010, mỗi năm đào tạo hàng nghìn doanh nhân giỏi, khoảng 30 - 35 vạn lao động kỹ thuật lành nghề cho các ngành kinh tế quốc dân và xuất khẩu, đội ngũ cán bộ hoạch định chính sách có trình độ cao, đội ngũ những người lập trình, chế tạo rôbốt, chế tạo thiết bị tự động hoá, đội ngũ những người nghiên cứu sáng chế công nghệ mới trong những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo cần có chính sách thu hút và sử dụng nhân tài.

Qúa trình đào tạo phải gắn liền với sản xuất, đào tạo theo "đơn đặt hàng" của sản xuất, phù hợp với ngành nghề do các doanh nghiệp sản xuất yêu cầu.

III. Đánh giá chung về đầu tư phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

1. Những thành tựu đạt được

1.1. Đầu tư phát triển công nghiệp phát huy vai trò chủ đạo trong việc thúc đẩy công nghiệp vùng phát triển.
Từ thực trạng đầu tư phát triển công nghiệp của vùng KTTĐ Bắc Bộ:  về cơ cấu vốn đầu tư, về số dự án và tình hình thực hiện các dự án đó, thực trạng đầu tư tại các khu công nghiệp, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công nghiệp chúng ta có thể thấy được những kết quả đạt được rất lớn trong lĩnh vực đầu tư. Như phân tích ban đầu, đầu tư có tác động rất lớn đối với sự phát triển công nghiệp cả về định tính (hoàn thành cao nhất nhiệm vụ KT - XH đặt ra ) lẫn định lượng (hiệu quả đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng,  hiệu quả đầu tư hỗ trợ vốn ngắn hạn và dài hạn ...). Trong những năm qua, đầu tư phát triển công nghiệp vùng KTTĐ Bắc Bộ đã thực sự giữ được vai trò chủ đạo trong việc phát triển công nghiệp vùng nói riêng, phát triển công nghiệp và nền kinh tế của cả nước nói chung.

Thứ nhất,  đầu tư phát triển công nghiệp vài năm gần đây làm tăng sản lượng, lợi nhuận tăng thêm, nộp ngân sách tăng thêm, việc làm tăng thêm.

 Thứ hai, đầu tư xây dựng cơ bản công nghiệp có hiệu quả ở năng lực sản xuất tăng thêm, tăng cơ cấu hạ tầng xã hội chủ nghĩa, xúc tác để thu hút các nguồn đầu tư khác. 

Bảng 14: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (tính theo GDP)

Đơn vị: %

	
	1997 - 2000
	2001 - 2004

	Tổng GDP

Trong đó:

· Công nghiệp

· Xây dựng

· Nông lâm nghiệp

· Dịch vụ
	100

27,7

4,8

25,1

42,4
	100

35,9

11,0

10,0

43,1


Nguồn: Tổng kết thực hiện quy hoạch phát triển vùng KTTĐ BB thời kỳ 1997-2004 - Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ - Bộ KH - ĐT

 Thứ ba, các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước đã khắc phục được tình trạng kém phát triển, khả năng cạnh tranh yếu, hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ triền miên nhờ vào chính sách cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, tích cực đầu tư đổi mới trang thiết bị máy móc, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. 

 Các doanh nghiệp công nghiệp ngoài quốc doanh có hiệu quả cao đối với các chỉ tiêu sản lượng tăng thêm; lợi nhuận tăng thêm, lợi nhuận giữ lại tăng thêm (để thực hiện tái đầu tư mở rộng); nộp ngân sách tăng thêm tính cho mỗi đồng vốn đầu tư dài hạn; chỗ làm việc tăng thêm góp phần giải quyết công ăn việc làm và giảm bớt tệ nạn xã hội bắt nguồn từ thiếu việc làm gây ra, nâng cao đời sống xã hội của người dân trong vùng.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp qua các năm (%) phân theo khu vực kinh tế vùng KTTĐ Bắc Bộ.
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KV1: Công nghiệp nhà nước địa phương

KV2: Công nghiệp nhà nước trung ương

KV3: Công nghiệp ngoài nhà nước.

KV4: Khu vực kinh tế trong nước.

KV5: Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.
1.2. Các ngành công nghiệp phát triển, khu công nghiệp hoạt động hiệu quả lại khuyến khích hoạt động đầu tư.

Đến lượt mình, khi các ngành công nghiệp phát triển, đặc biệt hoạt động đầu tư trong các khu công nghiệp đạt hiệu quả cao lại ngày càng thúc đẩy hoạt động đầu tư cho giai đoạn sau hoặc đầu tư mở rộng sản xuất, đầu tư cho các ngành công nghiệp mới và có triển vọng phát triển.

 Động lực chính thúc đẩy các nhà đầu tư bỏ vốn chính là lợi nhuận. Điều này đúng với các nhà đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài. Ngay cả với nhà đầu tư là chính phủ thì hiệu quả kinh tế - xã hội của vốn đầu tư cũng được quan tâm. Nhất là sau khi chuyển sang cơ chế thị trường, bất cứ đồng vốn nào bỏ ra cũng đều phải tính toán để thu về hiệu quả cao nhất (trong đầu tư phát triển công nghiệp, hiệu quả trực tiếp chính là lợi nhuận). Vì vậy, bất cứ ngành nào, vùng nào có tỷ suất lợi nhuận cao, vo hình chung sẽ thu hút vốn đầu tư của các nhà đầu tư. Và sự thu hút vốn đầu tư từ việc sản xuất kinh doanh có lãi sẽ mạnh mẽ và hiệu quả hơn bất cứ một chính sách thu hút vốn đầu tư nào được chính phủ hoặc chính quyền của vùng đó đề ra.

Trong những năm qua, ngoài việc tăng cường các chính sách thu hút đầu tư, nguyên nhân chính để hoạt động đầu tư của vùng KTTĐ Bắc Bộ trở nên sôi động và ngày càng xuất hiện thêm nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước là các ngành công nghiệp đã hoạt động hiệu quả và đem lại tỷ suất lợi nhuận cao so với các vùng lân cận cũng như trên cả nước. Đặc biệt, sự mở rộng của các khu công nghiệp cũ và sự phát triển của các khu công nghiệp mới, đồng thời hoạt động sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp đạt hiệu quả là một nhân tố quan trọng khuyến khích các nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư cho giai đoạn tiếp sau.

Do đó, để ngành công nghiệp của vùng phát triển không ngừng, ngoài việc hoạch định chính sách vi mô và vĩ mô hợp lý thì việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động đầu tư phát triển công nghiệp có hiệu quả là một biện pháp rất quan trọng.

2. Những tồn tại cần khắc phục trong lĩnh vực đầu tư phát triển công nghiệp vùng KTTĐ Bắc Bộ.

2.1.Đầu tư cho khoa học kĩ thuật và các ngành công nghiệp kỹ thuật cao còn nhiều hạn chế.

Trình độ công nghệ, cơ cấu công nghệ nhìn chung không chưa đáp ứng yêu cầu, việc đổi mới công nghệ và ứng dụng công nghệ cao còn chậm. Trong vùng có khu công nghệ cao Hoà Lạc, song hình thành rất chậm. Các khu công nghệ khác có tỷ lệ lấp đầy thấp (12%, thấp nhất cả nước) và trình độ công nghệ không cao. Công nghiệp điện tử và sản xuất đồ điện dân dụng là ngành mới phát triển, nhưng trình độ công nghệ nhìn chung chỉ ở mức trung bình, tập trung chủ yếu vào lắp ráp CKD, chỉ có khoảng 6 - 7% lắp ráp IKD; sản xuất linh kiện không đáng kể (năm 2002, có 16 doanh nghiệp đang hoạt động và sản xuất : 1,6 triệu ti vi, 78 triệu mạch in, 3 triệu tuner,789 triệu tụ, 7 triệu starter; sản phẩm lắp ráp trong nước tiêu thụ chậm so với hàng nhập lậu từ Đài Loan, Malaixia, Xingapo,... Bước đầu lắp ráp VIDEO, radio, catsette,... nhưng chất lượng chưa cao)

Đại bộ phận các thiết bị, công nghệ của ngành cơ khí đều đã có cách đây trên 20 năm nên rất lạc hậu về kỹ thuật, độ chính xác kém, tỷ lệ sản phẩm chất lượng cao còn rất thấp. Trang thiết bị của ngành công nghiệp cơ khí chế tạo động cơ (chủ yếu là sản xuất động cơ điện và máy bơm nước) đều cũ. Năng lực sản xuất hiện có còn thấp xa hơn nhiều so với yêu cầu của thị trường trong nước cũng như thị trường của vùng Bắc Bộ.

Công nghiệp sản xuất máy biến thế và thiết bị điện cũng rất nhỏ bé. Nhu cầu thị trường có nhưng khả năng sản xuất lại hạn chế, chưa được các nhà đầu tư quan tâm.

Các ngành sản xuất vật liệu, đặc biệt vật liệu mới tạo tiền đề để cho các ngành công nghiệp khác phát triển lại chưa hình thành. Ngành sản xuất thép mới chỉ sản xuất thép xây dựng  thông thường.

Công nghiệp may mặc, dệt và da, giầy cũng được xác định là mũi nhọn của các tỉnh,, nhất là ở Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên; tuy vẫn còn mức tăng trưởng tương đối khá (khoảng 10%) nhưng chủ yếu vẫn là gia công, phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, chưa chủ động được nguyên liệu và phụ kiện nên kim ngạch xuất khẩu cao song giá trị xuất khẩu ròng thấp (chỉ chiếm khoảng 25 - 30%), hiện đang gặp khó khăn về thị trường nên không phát triển được như quy hoạch.

Do đó, chất lượng của các sản phẩm, hàng hoá trong vùng chưa cao. Chưa áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nên chi phí sản xuất tăng nhanh hơn giá trị sản xuất, giá nhiều sản phẩm hàng hoá, dịch vụ chủ yếu cao hơn nhiều so với giá quốc tế và khu vực. Nhịp độ tăng năng suất lao động giảm. Vì vậy sức cạnh tranh chuyển biến không đáng kể.

2.2. Cơ cấu vốn đầu tư cho công nghiệp chưa cân đối giữa các vùng

Như trong nghiên cứu thực trạng đầu tư phát triển công nghiệp theo tỉnh, thành phố, mặc dù trong những năm qua, cơ cấu vốn đầu tư đã trải rộng ra các tỉnh trong vùng nhưng vấn đề cân đối vốn đầu tư theo tỉnh vẫn còn nhiều bất cập. Hầu hết các dự án lớn và vốn đầu tư cho công nghiệp chủ yếu tập trung ở các tỉnh phía Bắc, khu tam giác kinh tế (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh) của vùng KTTĐ Bắc Bộ, còn các tỉnh còn lại (nhất là những tỉnh mới bổ xung vào vùng KTTĐ Bắc Bộ) chiếm tỷ trọng rất ít. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến cơ cầu kinh tế của vùng. Trong khi các tỉnh khu tam giác kinh tế phát triển khá tốt thì các tỉnh còn lại của vùng kinh tế chưa phát triển mạnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, cơ bản nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ cao (trên 40%). Bình quân GDP/người của các tỉnh này của vùng chỉ bằng 49% các tỉnh phía Bắc vùng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế các tỉnh mới của vùng chỉ đạt khoảng 7,3% trong khi các tỉnh thuộc tam giác kinh tế của vùng đạt trên 10%. Nhìn chung sự phát triển và mức sống của dân cư hai tiểu vùng còn chênh lệch lớn, đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết như phải có biện pháp chuyển bớt công nghiệp về các tỉnh mới phát triển để tiểu vùng này có thể bứt lên.

Chương III

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của đầu tư  phát triển công nghiệp vùng KTTĐ Bắc Bộ
I. Quan điểm và phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả của đầu tư  phát triển công nghiệp của vùng
1. Quan điểm.

1.1. Phát huy mọi nguồn lực, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào sản xuất công nghiệp

Tất cả các cấp, các ngành quán triệt tinh thần của các Nghị quyết Trung ương về phát triển doanh nghiệp, phát huy tối đa mọi nguồn lực, tạo sức bật mới cho phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế với định hướng chung là:

· Đối với các doanh nghiệp Nhà nước
· Tiếp tục thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương III, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước để có thể giữ vị trí then chốt trong nền kinh tế của vùng. Các doanh nghiệp Nhà nước phải đi đầu trong ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, có năng suất cao, chất lượng hiệu quả, thu hút nhiều lao động. Phát triển doanh nghiệp nhà nước trong những ngành sản xuất và dịch vụ quan trọng có năng lực canh tranh trong nước và quốc tế, đặc biệt, đối với các ngành điện, than, hàng không, đường sắt, vận tải viễn dương, cơ khí chế tạo máy, vật liệu mới...
· Nhanh chóng chuyển một số doanh nghiệp nhà nước sang hoạt động theo cơ chế công ty trách nhiệm hữu hạn hay cổ phần. Thực hiện chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước mà nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn.
· Đối với các doanh nghiệp thuộc kinh tế tập thể

Phát triển các doanh nghiệp với các hình thức hợp tác đa dạng. Đặc biệt trong nông thôn, phát huy cao độ tính tự chủ của hộ gia đình, tập trung vào phát triển các doanh nghiệp hợp tác xã cung cấp dịch vụ, vật tư nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm cho kinh tế hộ gia đình và các trang trại.

·  Đối với các doanh nghiệp tư nhân
· Tạo môi trường luật pháp và đầu tư thật thông thoáng, thuận lợi về thể chế và tâm lý cho sự phát triển kinh tế tư nhân. Có chính sách cụ thể bảo đảm quyền tự do kinh doanh theo pháp luật của các doanh nghiệp tư nhân, bảo hộ quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân. Nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn, sửa đổi quy định chưa phù hợp với trình độ, quy mô kinh doanh để doanh nghiệp tư nhân có thể thụ hưởng chính sách ưu đãi, bao gồm các chính sách về đất đai, tài chính, tín dụng, lao động, tiền lương; chính sách hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ về đổi mới khoa học-công nghệ.

· Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin bảo đảm cho khu vực doanh nghiệp tư nhân có được những thông tin cần thiết phục vụ cho kinh doanh có hiệu quả.

· Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Tiếp tục có chính sách khuyến khích để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các ngành sản xuất kinh doanh, đặc biệt với các ngành đòi hỏi khoa học công nghệ cao phục vụ cho xuất khẩu.

· Đa dạng hóa và liên kết các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế cùng phát triển.

· Khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân, có vốn đầu tư nước ngoài phát triển kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp và các khu đô thị mới.

· Đối với kinh doanh điện, nước ở các thành phố tiến tới cho các thành phần kinh tế ngoài nhà nước tham gia nhằm tạo cạnh tranh, giảm giá thành, nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ.

· Phát triển giáo dục đào tạo do các thành phần ngoài nhà nước đảm nhận cần tuân thủ chiến lược lâu dài của quốc gia.
· Khuyến khích phát triển và tăng cường giám sát các cơ sở y tế ngoài nhà nước.
1.2. Tạo môi trường hấp dẫn, thông thoáng hơn để đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp
Các nhà đầu tư nước ngoài khi quyết định đầu tư vào một vùng của quốc gia, ngoài lợi nhuận kỳ vọng đạt được thì môi trường đầu tư là một vấn đề rất đáng chú ý để họ quan tâm. Môi trường đầu tư có thông thoáng mới thu hút được các nhà đầu tư. Chính vì vậy, tạo lập một môi trường đầu tư thông thoáng là một yêu cầu cấp bách đặt ra cho vùng phát triển kinh tế Bắc Bộ nói chung và của cả nước nói riêng. 

· Tạo môi trường chính trị - xã hội

Chúng ta đều nhận thức khá rõ, một môi trường chính trị ổn định , các thiết chế chính trị và pháp luật vững chắc đóng vai trò là những điều kiện tiên quyết đối với sự phát triển kinh tế nói chung và đầu tư phát triển công nghiệp nói riêng trong điều kiện cạnh tranh gay gắt diễn ra trên thị trường trong nước và nước ngoài. Sự ổn định chính trị được xem là lợi thế so sánh cần phát huy.

Đối với nước ta, từ khi thực hiện sự đổi mới, sự ổn định chính trị - xã hội luôn luôn được đảm bảo. Tuy nhiên, trước nguy cơ diễn biến hoà bình cũng như sự phá hoại của các phần tử phản động trong nước và ngoài nước chúng ta cần tăng cường hơn nữa sự ổn định chính trị.

· Sự ổn định chính trị - xã hội được duy trì thông qua:

· Sự ổn định các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế , các chính sách đúng đắn và minh bạch.

· Sự ổn định kinh tế vĩ mô. Đây là điều kiện cần thiết cho sự ổn định chính trị.

· Nâng cao đời sống nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, môi trường, vệ sinh

·  Để giữ vững, tăng cường hơn nữa sự ổn định chính trị - xã hội cần:

· Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cả về kinh tế , chính trị, văn hoá, xã hội, tư tuởng, đặc biệt là đẩy mạnh hệ thống chính trị, cải cách nền hành chính quốc gia.
· Cùng với sự ổn định chính trị là chính sách ngoại giao mềm dẻo , đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, đa phương hoá, đa dạng hóa trong quan hệ với khẩu hiệu :"Việt Nam muốn là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế , phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển".
· Sự ổn định chính trị có mối quan hệ nhân quả với sự ổn định và an toàn xã hội là nhân tố tác động thường xuyên và có tính trực tiếp đến lợi ích của chủ thể sản xuất, kinh doanh.

· Hình thành và đảm bảo quyền tự do lựa chọn ngành nghề hay tự do gia nhập hoặc rời ngành đang kinh doanh của chủ thể kinh tế.

· Hình thành và đảm bảo quyền tự chủ, quyền tự do liên doanh, liên kết trong các hoạt động kinh tế của các chủ thể kinh tế.

· Cải cách hành chính

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của thành phần kinh tế chung, công nghiệp riêng cần xây dựng bộ máy nhà nước có đủ năng lực thúc đẩy các chủ thể kinh doanh phát triển trong môi trường cạnh tranh khu vực và quốc tế, cải cách hành chính là công việc rất khó khăn, lại là nhiệm vụ bức bách trong những năm tới của cả nước cũng như của vùng KTTĐ Bắc Bộ. Để cải cách hành chính thực sự có hiệu quả, cần giả quyết đồng bộ với quyết tâm cao về nhiều vấn đề: tư tưởng, tổ chức và chính sách. Vì vậy cần có sự chỉ đạo sát sao và kiên quyết của thủ trưởng các cơ quan nhà nước trung ương và địa phương.

Để công tác cải cách hành chính có hiệu quả cao, cần tập trung vào những vấn đề sau:

· Đẩy mạnh đổi mới công tác xây dựng thể chế, trước hết là thể chế kinh tế, tạo môi trường pháp luật thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh, phát huy mọi nguồn lực, đồng thời tăng cường hiệu lực quản lý của nhà nước, đảm bảo trật tự, kỷ cương trong hoạt động kinh tế - xã hội.

· Kiện toàn hợp lý bộ máy nhà nước.

· Đào tạo, nâng cao năng lực và phẩm chất của đội ngũ cán bộ, công chức.

· Tăng cường vai trò của nhà nước 

Tăng cường vai trò của nhà nước nhìn dưới góc độ phát triển công nghiệp cần:

· Một là, phải đổi mới tư duy và phương thức hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước.

· Hai là, tiếp tục đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về kinh tế gồm:

· Tạo lập đồng bộ các yếu tố của thị trường.

· Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về kinh tế.
· Đổi mới và hoàn thiện công tác kế hoạch hóa.

· Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện các chính sách tài chính, tiền tệ, giá cả...
· Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý kinh tế của nhà nước .

· Đẩy mạnh hoạt động thông tin nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghiệp trên thị trường khu vực và quốc tế.

2. Phương hướng

        2.1  Lựa chọn các ngành công nghiệp mũi nhọn để đầu tư

Từ thực trạng đầu tư phát triển các tiểu ngành công nghiệp vùng KTTĐ Bắc Bộ cũng như bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tế 5 năm qua, việc lựa chọn các ngành công nghiệp mũi nhọn để phát triển có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với tiềm năng của vùng là rất quan trọng.

Tiêu chí để lựa chọn các ngành công nghiệp mũi nhọn có thể là:

·  Có lợi thế cạnh tranh: Công nghiệp sử dụng nhiều nguồn lao động rẻ và có tay nghề, công nghiệp sử dụng tài nguyên sẵn có.

·  Có thị trường lớn ở trong nước

·  Có tiềm năng xuất khẩu

·  Có cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng cho phát triển kinh tế, tạo nguyên liệu đầu vào cho các ngành công nghiệp,

·  Có khả năng cho lợi nhuận cao, thu hồi vốn và trả nợ nhanh.

·  Phục vụ tốt cho việc nâng cao và ổn định đời sống xã hội của người dân.

·  Công nghiệp có công nghệ cao.

Từ các tiêu chí trên có thể đưa ra các ngành công nghiệp sau đây được xếp vào loại công nghiệp mũi nhọn của vùng KTTĐ Bắc Bộ để ưu tiên đầu tư phát triển:

·  Công nghiệp năng lượng bao gồm các ngành điện, than và khai thác dầu khí.

·  Công nghiệp cơ khí và điện tử (bao gồm cả công nghiệp chế tạo ôtô, tàu thuỷ, chế tạo thiết bị toàn bộ thay thế dần thiết bị nhập khẩu)

·  Công nghiệp sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng.

·  Công nghiệp nhẹ gồm công nghiệp dệt may và giày dép, sản xuất giấy, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

Ngành công nghiệp năng lượng được xếp ưu tiên số 1 để bảo đảm năng lượng cho công nghiệp hóa và an ninh năng lượng quốc gia. Ngành này còn tạo ra thu  nhập rất lớn về ngoại tệ và nguồn thu cho ngân  sách.

Đối với công nghiệp sản xuất ô tô hiện còn nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến vấn đề ách tắc và tai nạn giao thông. Tuy nhiên nếu xét đến khả năng cho lợi nhuận cao, thu nhập cho ngân sách lớn (thuế nhập linh kiện phụ tùng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế trước bạ, thuế đường, lệ phí cầu phà) và khả năng tạo ra một mạng lưới rộng lớn các xí nghiệp vệ tinh và dịch vụ sửa chữa, công nghiệp phụ trợ, công nghệ chế tạo cao thì ngành này đáng được xét ưu tiên sau lĩnh vực năng lượng. 

Công nghiệp sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng, công nghiệp thép cần được ưu tiên thứ 3 do có nguồn tài nguyên dồi dào (than, đá vôi, quặng sắt), có giá trị gia tăng lớn, nhu cầu trong nước cao. Do đó mục tiêu ngành này là cần nhanh chóng phát triển, đáp ứng 100% nhu cầu xi măng và vật liệu xây dựng. Cản trở đáng kể nhất đối với ngành này là vấn đề vốn đầu tư do đó cần khuyến khích đầu tư của khu vực tư nhân, kể cả FDI. 

Công nghiệp dệt may và da giầy vốn là thế mạnh của vùng có tiềm năng xuất khẩu lớn, thu hút nhiều lao động. Vấn đề là cần tăng tốc đầu tư với cơ chế hợp lý để nắm bắt thị trường và tạo giá trị gia tăng lớn hơn trong ngành này. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư, sản xuất trong ngành dệt may, giầy dép. Có chính sách khuyến khích xuất khẩu sản phẩm dệt may và giầy dép.

2.2 Lựa chọn cơ cấu ngành  công nghiệp hợp lý.

Chiến lược công nghiệp vùng KTTĐ cần được điều chỉnh phù hợp với tình hình hiện tại và phát huy mạnh mẽ lợi thế so sánh. Có thể phân biệt 3 dạng công nghiệp và thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu và tạo chính sách phát triển thoả đáng cho từng loại hình như sau:

· Các ngành công nghiệp thế hệ thứ nhất: Các sản phẩm thuộc dạng nguyên vật liệu như dầu, gạo, cà phê và hải sản chiếm phần lớn trong giá trị xuất khẩu hiện nay. Đó là các sản phẩm công nghiệp chế biến thuộc dạng sơ chế, chưa chế biến sâu. Hầu hết các nước trong quá trình công nghiệp hoá đều trải qua giai đoạn phát triển này. Cùng với ngành công nghiệp khai thác và chế biến là các ngành sản xuất theo hợp đồng gia công may mặc và da giày cũng bắt đầu phát triển, chiếm giá trị kim ngạch xuất khẩu lớn. Đây được xem là các ngành công nghiệp thế hệ thứ nhất, phụ thuộc vào tài nguyên quốc gia và công nghệ nước ngoài. Những ngành công nghiệp này dễ dàng xây dựng, không cần vốn lớn, nhưng lại ít sáng tạo và giá trị gia tăng thấp. Tuy nhiên việc xuất khẩu các sản phẩm này có thể tạo nguồn ngoại tệ quý giá để phát triển công nghiệp, tạo nhiều việc làm, tạo ra những khởi động cho quá trình công nghiệp hoá đất nước. Đồng thời, các ngành công nghiệp này đã  phát huy được các lợi thế so sánh hiện nay về nguồn tài nguyên và nguồn lao động. Những ngành sản xuất theo hợp đồng tạo nhu cầu phát triển cho các ngành công nghiệp tiếp theo nếu như công nghiệp nước ngoài được chuyển giao và có năng lực tiếp thu  một cách thành công.

·  Những ngành công nghiệp thế hệ thứ hai: Đó là các ngành công nghiệp yêu cầu công nghệ cao hơn như công nghiệp dệt, cơ khí, điện tử... Các sản phẩm của các ngành công nghiệp  này  là các sản phẩm có độ chính xác, có chất lượng cao và tạo giá trị gia tăng cao hơn. C ác ngành công nghiệp này cũng được xây dựng trên cơ sở các ngành công nghiệp thế hệ thứ nhất đã có, có mối liên kết với các ngành công nghiệp thế hệ thứ nhất, tạo ra nguyên liệu đầu vào cho các ngành công nghiệp thế hệ thứ nhất. Các ngành công nghiệp này, như ngành công nghiệp cơ khí, điện tử còn có tác động lan toả, nâng cao năng suất lao động của nhiều ngành công nghiệp và kinh tế khác. Việc xây dựng năng lực trong nước các ngành công nghiệp thế hệ thứ hai (nội địa hoá) cần phải trở thành mục tiêu chính trong tương lai gần, nhằm củng cố khả năng trong nước để đối phó với tác động bên ngoài. Đây cũng là một mục tiêu nhằm thu hút chuyển giao công nghệ của nước ngoài. Phát triển các ngành công nghiệp thế hệ thứ hai là phát huy những lợi thế tương đối của nước ta về nguồn nhân lực có chất lượng, trong các công việc đòi hỏi kỹ năng.

·  Các ngành công nghiệp thế hệ thứ ba: Đó là các ngành công nghiệp sản xuất ra nguyên vật liệu như công nghiệp hoá chất quy mô lớn, công nghiệp luyện kim... các ngành cần nhiều vốn và cũng đòi hỏi công nghệ cao. Các loại nguyên liệu này cũng sẽ có nhu cầu lớn về số lượng và ngày càng cao về chất lượng, khi nền công nghiệp nước ta phát triển mạnh mẽ. Hiện nay hầu hết hoặc phần lớn phải nhập khẩu. Tuy nhiên trong bối cảnh quốc tế hiện nay, trước xu thế tự do hoá, việc phát triển các ngành công nghiệp có nhiều tính chất thay thế nhập khẩu này rất cần được cân nhắc cẩn thận và nói chung cần một khoảng thời gian đáng kể cho việc tạo điều kiện đầyđủ cho phát triển có hiệu quả, đặc biệt nguồn vốn và công nghệ.

Trong những ngành công nghiệp thuộc loại thế hệ thứ ba, cần ưu tiên hàng đầu cho công nghiệp công nghệ cao.

Xác định rõ ba thế hệ công nghiệp là sự phản ánh tư tưởng chiến lược về sự thay đổi cơ cấu công nghiệp theo các xu hướng sau:

·  Chuyển đổi có cấu công nghiệp đi từ các ngành công nghiệp dựa trên lợi thế so sánh về lao động và tài nguyên (lợ thế so sánh tĩnh) sang các ngành công nghiệp chế biến sâu hơn (lợi thế so sánh động);

·  Phát triển các ngành công nghiệp kế tiếp sau cá ngành công nghiệp ban đầu với sự liên kết chặt chẽ và bền vững.

Nâng dần trình độ công nghệ của các ngành công nghiệp từ trình độ thấp lên trình độ cao, tranh thủ đi thẳng hoặc đi nhanh vào công nghệ hiện đại, công nghệ cao, gắn bó mật thiết công nghiệp với sự phát triển công nghệ. Phát huy lợi thế về nguồn nhân lực được đào tạo có trình độ cao, tạo ra những ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh mới

2.3. Khai thác triệt để tối đa mọi nguồn vốn, huy động tối đa nguồn vốn địa phương, coi trọng nguồn vốn bên ngoài.

Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010 của vùng KTTĐ Bắc Bộ, ngành công nghiệp cần được chú trọng đầu tư nhiều hơn nữa nhằm nâng cao vai trò chủ đạo trong nền kinh tế của vùng cũng như của cả nước . Để phục vụ cho sản xuất công nghiệp, dự kiến vốn đầu tư cho phát triển công nghiệp chiếm khoảng 34% trong tổng vốn đầu tư phát triển toàn vùng giai đoạn 2006 - 2010.

Bảng 15: Vốn đầu tư phát triển vùng KTTĐ BB dự kiến giai đoạn 2006 - 2010

Đơn vị: Tỷ đồng.

	SỐ TT
	Tỉnh, thành phố
	2006
	2010
	Tổng 5 năm
	Bình quân năm  (%)

	1
	Quảng Ninh
	13000.0
	16480.0
	73084
	5.68

	2
	Hà Nội
	36440.0
	58540.0
	236914
	13.64

	3
	Hải Phòng
	10300.0
	16200.0
	64899
	11.26

	4
	Hải Dương
	7654.0
	11207.0
	46729
	10.00

	5
	Hưng Yên
	3303.0
	7515.0
	25605
	21.40

	6
	Vĩnh Phúc
	5820.0
	9280.0
	38050
	14.31

	7
	Bắc Ninh
	3900.0
	8000.0
	28705
	19.23

	8
	Hà Tây
	6410.0
	13100.0
	46848
	18.65


Nguồn: Số liệu dự báo đến năm 2010 - Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ - Bộ KH-ĐT
     Vùng KTTĐ Bắc Bộ  là vùng lãnh thổ có nhiều tiềm năng và thế mạnh về công nghiệp trong đó có những tiềm năng có ý nghĩa to lớn đối với công nghiệp hoá, hiện đại hoá của cả nước. Hiện tại vùng KTTĐ Bắc Bộ đã có những bước phát triển đáng kể về kinh tế, đặc biệt trong sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên để đẩy nhanh hơn nữa hoạt động đầu tư phát triển công nghiệp, đáp ứng yêu cầu về vốn đầu tư, vùng cần khai thác triệt để mọi nguồn vốn phát triển kinh tế. Trong những nguồn vốn đó cần coi trọng mọi nguồn vốn bên ngoài (vốn ngân sách nhà nước, vốn đầu tư nước ngoài, vốn của các tầng lớp dân cư ngoài vùng). Đồng thời huy động tối đa nguồn vốn bên trong (nguồn vốn địa  phương, vốn từ các thành  phần kinh tế, vốn của các tầng lớp dân cư trong vùng).

Sự tác động của nguồn vốn bên trong và nguồn vốn bên ngoài đến sự phát triển công nghiệp của vùng ở một góc độ nào đó  có vai trò và vị trí khác nhau. Nhưng cả hai bộ phận cùng một mục đích đầu tư là  phát triển công nghiệp vùng. Do vậy, hai bộ phận gắn bó đan kết với  nhau, hỗ trợ và bổ sung cho nhau đồng thời cũng tác động đến sự phát triển của vùng và của cả nền kinh tế. Tăng cường và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư bên trong sẽ tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư bên ngoài. Sử dụng hiệu quả vốn huy động được sẽ là tiền đề huy động vốn đầu tư ở giai đoạn tiếp sau tốt hơn. Xét về lâu dài, nguồn vốn bên trong ngày càng chiếm tỷ lệ lớn trong tổng vốn đầu tư. Nhưng với nhu cầu  phát triển công nghiệp lượng vốn bên ngoài luôn giữ vị trí quan trọng hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển kinh tế vùng KTTĐ Bắc Bộ.

Để thực hiện phương châm khai thác những nguồn vốn một cách có hiệu quả cần:

· Với nguồn vốn bên trong:
· Tiếp tục khuyến khích, thúc đẩy phát triển sản xuất của mọi thành phần kinh tế và tăng thu cho ngân sách, hạn chế tối đa sự thất thoát của các nguồn thu, đồng thời nghiên cứu sắp xếp bộ máy quản lý nhà nước, nhằm giảm tới mức có thể được những chi phí cho hành chính sự nghiệp, quốc  phòng... để tăng đầu tư cho xây dựng cơ bản và phát triển công nghiệp của vùng.

·  Sử dụng những hình thức tín dụng và mức lãi suất hợp lý nhằm huy động vốn nhàn rỗi của mọi tầng lớp nhân dân để đáp ứng phần nào yêu cầu về vốn đầu tư phát triển công nghiệp. Tiếp tục động viên nhân dân góp vốn và sức lao động xây dựng những công trình chung phục vụ sản xuất và đời sống.

· Với nguồn vốn bên ngoài
· Tiếp tục ưu tiên và phát triển tỷ lệ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tương xứng với vị trí và đóng góp của vùng KTTĐ Bắc Bộ với sự phát triển chung của cả nền kinh tế. Để thực hiện được điều đó,  ngoài tìm mọi giải pháp tăng ngân sách cần điều chỉnh tỷ lệ đầu tư giữa các “cực” phát triển với các vùng lãnh thổ, nhất là đối với vùng KTTĐ Bắc Bộ. Lượng vốn đầu tư thông qua các chương trình, dự án cần được chú trọng đầu tư cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá và ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ và sản xuất kinh doanh.

· Bên cạnh nguồn huy động từ ngân sách nhà nước, vốn bên ngoài gồm vốn của chủ đầu tư ở các thành phần kinh tế, vốn của các tầng lớp dân cư ở các trung tâm kinh tế - xã hội lớn, vốn của các Việt kiều yêu nước, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn viện trợ ODA... Để sử dụng có hiệu quả cần:

· Tăng cường công tác tiếp thị để tuyên truyền lợi thế so sánh, những tiềm năng thiên nhiên và những cơ hội kinh doanh với  những đối tác đầu tư bên ngoài.

·  Thúc đẩy sự phát triển kinh tế của vùng. Trước hết là tạo điều kiện cho sự phát triển của các thành phần kinh tế. Chú trọng sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn huy động được, đặc biệt là đối với những nguồn vốn để tạo lập môi trường đầu tư, với những nguồn vốn được sử dụng thông qua chương trình, dự án. 

· Các tỉnh thuộc vùng KTTĐ Bắc Bộ phải có quy hoạch kêu gọi vốn FDI được chính phủ phê duyệt, trong đó quy định cụ thể các lĩnh vực khuyến khích đầu tư gồm: đầu tư vào sản xuất, đầu tư xây dựng các cơ sở công nghiệp chế biến, đầu tư một số công trình vừa và nhỏ thuộc kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư (môi trường pháp lý, kết cấu hạ tầng, đội ngũ nhà doanh nghiệp... ) và hoàn thiện hệ thống chính sách (chính sách thị trường, chính sách tín dụng... ) theo hướng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các chủ thể bỏ vốn đầu tư sản xuất - kinh doanh.
II. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả của đầu tư phát triển công nghiệp vùng KTTĐ Bắc Bộ

         Xuất phát từ mục tiêu, phương hướng đã được đặt ra trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của vùng KTTĐ Bắc Bộ nói chung và quy hoạch phát triển ngành công nghiệp vùng nói riêng trong thời gian tới (giai đoạn 2005 - 2010) cũng như từ thực trạng về đầu tư phát triển công nghiệp xét trên các góc độ khác nhau như đã phân tích trong chương II, em xin nêu lên một số giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển công nghiệp của vùng. Để từ đó góp phần tăng mức đóng góp vào GDP ngành công nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của vùng, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển nền kinh tế của cả nước.

1. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phục vụ cho sản xuất công nghiệp 

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có một vai trò quan trọng đối với sự phát triển của mỗi vùng lãnh thổ, mỗi quốc gia... Nó là cơ sở để chuyển dịch nền kinh tế sản xuất tự nhiên, tự cung tự cấp sang nền kinh tế hàng hoá, hình thành cơ cấu kinh tế phù hợp với yêu cầu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Sự phát triển của kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn là cơ sở để giao lưu kinh tế - văn hoá - xã hội  giữa các vùng lãnh thổ. Nhận thức được tầm quan trọng của kết  cấu hạ tầng kinh tế - xã hội Đảng ta đã xác định xây dựng kết cấu hạ tầng là một trong mười chương trình kinh tế lớn của quốc gia. 

Những năm vừa qua, do sự phát triển kinh tế với tốc độ khá nhanh và yêu cầu phát triển công nghiệp, kết cấu hạ tầng của vùng KTTĐ Bắc Bộ được cải thiện đáng kể. Như trong thực trạng về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển công nghiệp, chúng ta đã thâý được trong giai đoạn 2000-2004, đầu tư trong lĩnh vực này của vùng đã được quan tâm khá nhiều. Và kết quả đạt được về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội là khá cao. Từ đó góp phần thúc đẩy sản xuất công nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài vào vùng này. 

Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng của vùng vẫn còn một số tồn tại. ở nhiều nơi, cơ sở vật chất kỹ thuật bị xuống cấp nghiêm trọng đặc biệt là mạng lưới giao thông vận tải. Hệ thống cung cấp nước tại các đô thị chưa được hoàn thiện đồng bộ, vẫn xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt và sản xuất tại cáctahnfh phố lớn. Cơ sở hạ tầng được đầu tư chưa đồng đều giữa các tỉnh trong vùng như mới chỉ tập trung đầu tư tại các tỉnh, thành phố lớn, hay các trung tâm đô thị, ít chú ý xây dựng tại các tỉnh mới phát triển như Hải Dương, Bắc Ninh...Hạ tâng xã hội đã bước đầu được chú ý nhưng chưa thực sự được quan tâm đúng mức và đầy đủ.  

Điều này đặt ra cho vùng là muốn huy động và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư phát triển công nghiệp phải nhanh chóng xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp và lưu thông hàng hoá giữa các vùng. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại là cơ sở thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng hoá phát triển nhanh, đồng thời nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển công nghiệp, góp phần tăng thu nhập và từng bước cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao dân trí và trình độ quản lý sản xuất kinh doanh. Những vấn đề này sẽ trở thành những tiền đề để tăng hiệu quả đầu tư phát triển công nghiệp ở giai đoạn tiếp theo.

2. Chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực phục vụ sản xuất công nghiệp.
      Như trong thực trạng đã đề cập, tình hình nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp của vùng KTTĐ Bắc Bộ có được quan tâm. Chất lượng lao động trực tiếp cũng như đội ngũ các nhà quản lý đều cao hơn các vùng khác trên cả nước. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số bất cập như: lao động mặc dù có kỹ thuật cao nhưng chưa thực sự đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp, đặc biệt khi ngành công nghiệp kỹ thuật cao đang chiếm ưu thế, cơ cấu lao động đào tạo theo ngành nghề chưa phù hợp với yêu cầu phát triển ngành công nghiệp thực tế, lao động làm không đúng ngành nghề được đào tạo, tình trạng thừa thầy thiếu thợ... Chính vì vậy, chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực là một việc làm cực kỳ quan trọng và cấp bách không chỉ đối với ngành công nghiệp mà của cả nền kinh tế nói chung.

 Sau khi luận chứng, xác định nguồn nhân lực có thể huy động để cung cấp cho việc xây dựng và vận hành sản xuất thì giải pháp cung cấp hợp lý, đúng yêu cầu nguồn nhân lực là rất cần thiết. Vấn đề phát triển nguồn nhân lực cần hiểu là bao gồm cả đào tạo, sử dụng và tái đào tạo.

· Đào tạo nguồn nhân lực: Trong quá trình hay cả trước giai đoạn xây dựng cơ sở sản xuất, cần quan tâm vấn đề đào tạo. Xác định được lực lượng lao động cần đào tạo theo ngành nghề, số lượng, chất lượng, trình độ tiếp thu công nghệ mới, trình độ ngoại ngữ. Rất cần thiết chú ý tới tỷ lệ hợp lý giữa các loại lao động sau với nhau: lao động có tay nghề cao, lao động có chuyên môn, lao động chuyên sâu và lao động làm thợ. Cần phải đào tạo theo yêu cầu của cơ sở sản xuất và của cả khu, cụm, điểm phát triển công nghiệp của vùng.

· Sử dụng nguồn nhân lực: Cần khắc phục tình trạng lao động không được làm đúng chuyên môn, ngành nghề đã được đào tạo. Hết sức tránh tình trạng bố trí người lao động trái ngành nghề được đào tạo.

· Vấn đề tái đào tạo hoặc đào tạo lại: Cần được quan tâm đúng mức, đúng thời điểm đối với người lao động sao cho không quá muộn đối với họ. Nếu số lượng lao động bố trí trái ngành nghề hay số lao động có thâm niên cao càng nhiều thì việc tái đào tạo lại càng được quan tâm sớm hơn và có kế hoạch chi tiết hơn.

3. Có chính sách đầu tư  hiệu quả để phát triển công nghiệp.

Chính sách đầu tư thể hiện chiến lược phát triển kinh tế của một quốc gia, là cơ sở quyết định thực hiện mục tiêu dân giàu - nước mạnh xã hội công bằng văn minh. Những năm vừa qua, nền kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nói chung và ngành công nghiệp nói riêng có bước  phát triển vượt bậc, chứng tỏ chính sách đầu tư cho phát triển công nghiệp ngày càng được chú trọng.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập trong đầu tư. Vì vậy, xây dựng chính sách đầu tư hợp lý có ý nghĩa quan trọng để phát triển công nghiệp và phát triển kinh tế vùng. Chính sách đầu tư phải phù hợp với vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, phù hợp với sự đóng góp của vùng trong tiến trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá và sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong những năm tới cần tiếp tục tăng tỷ trọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho vùng. Lượng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cần được ưu tiên cho kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội như: đường giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc... Cần chú ý lượng vốn đầu tư “đủ tầm” để tạo ra được hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, bền vững, tạo điều kiện cho sự phát triển ổn định, lâu dài.

Chính sách đầu tư cho vùng phải đảm bảo phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng, gắn liền với sự phát triển ổn định, cân đối và bền vững của nền kinh tế. Nhanh chóng khắc phục quan điểm chú trọng khai thác tiềm năng tự nhiên, hướng đầu tư chuyển sang vừa kết hợp khai thác và đầu tư tái tạo nhằm duy trì tiềm năng thế mạnh của vùng, đảm bảo tính hiệu quả cao trong các chương trình trọng điểm trên địa bàn và gắn liền với việc phát triển một nền sản xuất hàng hoá.

Chú trọng hướng đầu tư theo các chương trình, dự án nhưng trên cơ sở rà soát và thẩm định chặt chẽ, chỉ đầu tư cho dự án có cơ sở khoa học, thiết thực và có tác dụng lan truyền, kích thích sự phát triển của cả vùng. Hạn chế tối đa tình trạng lạm phát dự án nhằm tập trung vốn đầu tư cho chương trình, dự án đã được phê duyệt, tạo ra sự tác động có hiệu lực của việc đầu tư phát triển công nghiệp của vùng.

Việc điều chỉnh cơ cấu đầu tư cần ưu tiên cho khoa học  và công nghệ. Đồng thời làm tốt công tác hướng dẫn triển khai thực hiện. Đây là khâu rất quan trọng, quyết định hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của các dự án đầu tư phát triển công nghiệp.

Thực hiện tập trung đầu tư “đủ độ”, đúng tiến độ, dứt điểm các chương trình, dự án quan trọng. Trên cơ sở đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và khai thác có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của vùng góp phần thực hiện công nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nước.

Tiếp tục ưu tiên đầu tư cho các chương trình trọng điểm, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của vùng. Nhưng đồng thời chú trọng hướng đầu tư xây dựng các công trình vừa và nhỏ, có tác dụng phục vụ trực tiếp sản xuất

4. Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư.

Vốn là yếu tố rất quan trọng trong quá trình đầu tư, đặc biệt trong đầu tư phát triển công nghiệp. Tình hình thực hiện vốn đầu tư của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ cho thấy, các nguồn vốn tập trung cho ngành công nghiệp ngày càng đa dạng và quy mô vốn tăng nhanh. Do đó nếu không có cơ chế quản lý vốn hợp lý sẽ dẫn đến tình trạng sử dụng vốn không hiệu quả và đầu tư không theo đúng quy hoạch phát triển của vùng. 

Khi chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì cơ chế quản lý vốn đầu tư theo cơ chế “quan liêu” bao cấp cũng phải thay đổi cho phù hợp với cơ chế kinh tế mới là một đòi hỏi khách quan. Nhưng thực tế cho thấy, cơ chế quản lý vốn đầu tư ở vùng KTTĐ Bắc Bộ chủ yếu tập trung và nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước còn ở các kênh huy động và sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách hầu như chưa có cơ chế quản lý vốn đầu tư. Nhưng đáng chú ý là cả đối với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách cho các tỉnh thông qua chương trình, dự án thì cơ chế quản lý đầu tư vẫn còn nhiều hạn chế như: việc quản lý đầu tư thông qua nhiều đầu mối, việc thẩm định, quản lý, giám sát các bước phát triển của chương trình dự án chưa chặt chẽ ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển công nghiệp, góp phần tăng tỷ lệ thất thoát vốn đầu tư từ ngân sách nàh nước. 

Để quản lý vốn đầu tư có hiệu quả, tạo điều kiện cho quá trình thu hút vốn đầu tư ở các giai đoạn tiếp theo, cơ chế quản lý vốn đầu tư vùng cần có những phương hướng sau đây:

· Xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư thống nhất giữa các Bộ, ngành, địa phương. Chú trọng nghiên cứu, làm rõ mục đích và tính chất của những chương trình, dự án nhằm  quản lý tập trung và thu gọn các dự án có cùng tính chất vào một đầu mối quản lý chặt chẽ vốn đầu tư. Riêng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước cần quản lý chặt chẽ tiến trình đầu tư. Tuyệt đối không cấp vốn đầu tư với những chương trình, dự án mà hiệu quả tác động đến sự phát triển kinh tế của vùng không hoặc chưa lớn nhằm tập trung vốn đầu tư thực hiện dứt điểm các chương trình, dự án có ý nghĩa lớn với sự phát triển kinh tế của cả vùng.

· Củng cố và kiện toàn các cơ quan chức năng liên quan đến việc phân bổ và sử dụng vốn đầu tư nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ hoạch định chiến lược đầu tư, cấp phát và quản lý các nhiệm vụ đầu tư, quyết toán công trình và phân tích đánh giá hiệu quả sử dụng vốn. Để làm được điều đó cần nâng cao năng lực của đội ngũ các chuyên gia ở các cơ quan chức năng, đồng thời quy định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cá nhân, cơ quan. Tham gia xây dựng, thẩm định và xét duyệt dự án.

· Nhằm khắc phục tình trạng nhiều khâu trung gian là cơ sở gây nên tình trạng phân tán và thất thoát vốn thì toàn bộ lượng vốn đã có kế hoạch đầu tư cho các dự án thuộc địa phương nào nên giao cho địa phương đó quản lý, giám sát, phân bổ và sử dụng theo dự án đầu tư đã được các Bộ, ngành hữu quan thẩm định sẽ có hiệu quả hơn.

· Tăng cường công tác kiểm tra đối với các chương trình dự án. Giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các chương trình trọng điểm quốc gia và các chương trình quan trọng. Thanh tra kịp thời và xử lý nghiêm khắc với những trường hợp vi phạm nguyên tắc tài chính, tham ô và làm lãng phí vốn đầu tư.

Để thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm tra và thanh tra cần thường xuyên nâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thanh tra và cán bộ lãnh đạo ở các cấp cơ sở. Đồng thời tuyển dụng một đội ngũ cán bộ có tâm có đức và phẩm chất cách mạng , vì sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, vì sự phát triển kinh tế của vùng.   

5. Giải quyết tốt mối quan hệ giữ tích luỹ vốn, đầu tư và tái đầu tư phát triển công nghiệp.

Những kinh nghiệm trong phát triển công nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế nói chung trong những năm qua cho thấy mặc dù tích tụ và tập trung vốn là điều kiện cần, nhưng để đạt được mục tiêu tăng trưởng nhanh và lâu bền thì cần phải có quan điểm đúng đắn, những giải pháp cụ thể, khoa học, giàu tính  khả thi nhằm định hướng, giải quyết tốt mối quan hệ giữa tích luỹ và đầu tư, tái đầu tư các nguồn vốn để phát triển các ngành công nghiệp và cả nền kinh tế trong từng thời kì  theo những quy hoạch nhất định. Đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng luôn luôn gắn liền chiến lược tích luỹ vốn và sử dụng vốn đúng mục đích, đúng nơi, đúng chỗ cần vốn, có kế hoạch sử dụng hiệu quả vốn đó để phát triển công nghiệp, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong những năm tập trung quan liêu bao cấp, ở những lĩnh vực nhất định và trong những thời điểm nhất định, chúng ta chưa có quy hoạch đầu tư và tái đầu tư đúng hướng  nên đã nặng về hình thức khiến cho một số công trình công nghiệp đôi khi thu được hiệu quả kinh tế thấp. Chúng ta xây dựng nhiều nhà máy cơ khí ở khắp các địa phương, hầu như rất nhiều huyện trong cả nước đều có trạm máy kéo nhưng hiệu quả sử dụng rất thấp. Để quá trình đầu tư phát triển công nghiệp trong thời gian tới có hiệu quả cao, chúng ta cần phải đẩy mạnh việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tái đầu tư lợi nhuận cấp vi mô và  vĩ mô.

III. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của đầu tư  phát triển công nghiệp vùng KTTĐ Bắc Bộ

1. Chú trọng đầu tư phát triển đô thị theo chiều sâu hạn chế sự phát triển ồ ạt gây tổn hại cho nền kinh tế.

Phát triển đồng bộ hệ thống các điểm đô thị từ Hà Nội ra Móng Cái. Thành phố Nội Bài tuy đã có quy hoạch nhưng chưa nên triển khai ngay mà lui lại đến một vài năm nữa. Hiện đại hoá các khu đô thị lớn và phát triển các khu đô thị nhỏ (cỡ thị trấn trở xuống) ở khu vực nông thôn phải được tiến hành đồng thời. Làm như vậy mới có thể tập trung vốn làm dứt điểm, đồng bộ và hiện đại hoá cho các đô thị lớn và phát triển đô thị ở nông thôn để chuyển bớt một bộ phận nông dân sang khu vực công nghiệp.

2. Quản lí nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch phát triển ngành công nghiệp và quy hoạch vùng, lãnh thổ cần được chặt chẽ hơn.

·  Chính phủ phân công trách nhiệm cho các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố có liên quan nhanh chóng triển khai quy hoạch chi tiết một số đối tượng quan trọng:

· Các thành phố : Hà Nội, Hải Phòng, Nội Bài, Hoà Lạc, Hải Dương.

· Các tuyến đường giao thông huyết mạch : đường 18, đường cao tốc chạy theo hướng đường 18; đoạn đường cao tốc nối Nội Bài với Bắc Ninh; đường 10 từ Kíên An (Hải Phòng) tới Biểu Nghi (đường 18); các tuyến cao tốc từ Hà Nội đi Hoà Lạc, từ Hà Nội đi phía Nam và từ Hà Nội đi Hải Phòng.

· Khu công nghiệp, khu chế xuất.

·  Chính phủ có kế hoạch giao cho các tỉnh, các Bộ ngành TW chuẩn bị các dự án để sẵn sàng hợp tác đầu tư với nước ngoài (nhất là các dự án về sản xuất xi măng, sắt thép, xây dựng giao thông, công trình cấp thoát nước đô thị, các khu công nghiệp, khu chế xuất, các trung tâm thương mại và dịck vụ như đã ghi trong quy hoạch)

·  Sau khi được Thủ tướng chính phủ phê duyệt, chính phủ thông báo phương án quy hoạch tổng thể kinh tế  - xã hội vùng KTTĐ Bắc Bộ, quy hoạch  phát triển ngành công nghiệp. Đồng thời Chính phủ tổ chức lực lượng nghiên cứu và ban hành các quy chế để thực hiện quy hoạch, trong đó đặc biệt là các quy chế thu hút vốn đầu tư nước ngoài, quản lý đất xây dựng...

·  Đồng thời với việc cải cách hành chính, Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ ngành có liên quan xây dựng các kế hoạch phối hợp giữa các Bộ , ngành, các địa phương để thực hiện phương án quy hoạch, nhất là quy hoạch giao thông .

·  Chính phủ dành  cho tỷ lệ ngân sách và nguồn vốn ODA thích đáng hàng năm để xây dựng kết cấu hạ tầng theo yêu cầu của quy hoạch đã định.

·  Đề nghị chính phủ có cơ cấu linh hoạt giúp Chính phủ tổ chức thực hiện quy hoạch. Chính phủ có thể giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với một số Bộ, ngành có liên quan như Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường, Tổng cục địa chính... để hình thành tổ tư vấn theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy hoạch đồng thời giao trách nhiệm cho Viện chiến lược phát triển của Bộ KH - ĐT nghiên cứu, tư vấn về các kế hoạch phát triển và các dự án đầu tư  phát triển công nghiệp trên lãnh thổ của vùng KTTĐ Bắc Bộ. 

3. Để công nghiệp ở vùng KTTĐ Bắc Bộ phát triển mạnh, Chính phủ sớm phải thực hiện các giải pháp sau:

·  Quản lý nhập khẩu chặt chẽ đối với các sản phẩm như: các chủng loại thép xây dựng, ống thép hàn, ô tô du lịch, xe gắan máy, ruột và cả chiếc phích nước nóng, mũi giày đã may sẫn... Tăng thuế nhập khẩu kịp thời với những hàng hoá đổi từ phi thuế quan sang thuế quan.

·  Mở rộng đầu thầu hạn ngạch xuất khẩu hàng may mặc vào thị trường EU. Cho miễn thuế nhập khẩu các hoá chất nhuộm, trợ nhuộm, các nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm trung gian cho giày dép xuất khẩu.

·  Mở rộng diện mặt hàng cần dán tem để chống nhập lậu như đầu máy kéo đến 15 cv, công tơ điện 1 pha, 3 pha; động cơ điện đến 30KW

·  Điều chỉnh thuế VAT cho một số sản phẩm đang chịu mức 10%; có biện pháp chống bán phá gía...

4. Quảng bá quy hoạch phát triển 

  Các tỉnh trong vùng KTTĐ Bắc Bộ cùng các ngành TW phối hợp với các tổ chức quốc tế để quảng bá quy hoạch phát triển.

Có biện pháp thống nhất xúc tiến đầu tư nước ngoài, tìm kiếm thị trường xuất khẩu theo quy hoạch và kế hoạch cụ thể; công bố các định hướng và danh mục  dự án đầu tư ưu tiên để thu hút mạnh hơn nữa các nhà đầu tư nước ngoài. 

5. Coi trọng việc lập và thẩm định các dự án đầu tư

Hiệu quả kinh tế xã hội (cả hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường) phải được coi trọng ngay từ khâu xây dựng các dự án quy hoạch, thẩm định các dự án và tổ chức thực hiện.

Tóm lại, để đổi mới toàn diện và để đạt hiệu quả cao trong đầu tư phát triển công nghiệp , có đựơc bứt phá mạnh mẽ các vấn đề kiến nghị trên, các ngành và các địa phương cần tiếp tục phối hợp tổ chức nghiên cứu và sớm có những kết luận cụ thể cho từng vấn đề, nhằm hoạch định đúng đắn các chính sách thiết thực để phát triển vùng KTTĐ Bắc Bộ.

Kết luận

Từ thực trạng đầu tư phát triển công nghiệp vùng KTTĐ Bắc Bộ chúng ta có thể thấy được vai trò quan trọng của đầu tư đối với sản xuất công nghiệp, tác dụng thúc đẩy ngành công nghiệp nói riêng và  kinh tế - xã hội của vùng phát triển. Những kết quả đầu tư mà vùng đạt được không chỉ trong sản xuất công nghiệp trực tiếp mà còn cả trong những yếu tố thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển như cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực... Từ đó chúng ta có thể thấy được triển vọng phát triển công nghiệp của vùng trong những năm tới còn rất lớn. 

Tuy nhiên trong quá trình phát triển, bên cạnh những thành công đạt được  vẫn còn những tồn tại cần khắc phục. Để đạt được hiệu quả đầu tư công nghiệp cao hơn, đưa ngành công nghiệp vùng phát triển mạnh mẽ, đứng đầu cả nước cần thực hiện những giải pháp đồng bộ trong lĩnh vực đầu tư từ vi mô đến vĩ mô. Những giải pháp em nêu trên đây chưa thực sự đầy đủ nhưng em hy vọng phần nào giúp cho việc nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển công nghiệp của vùng, góp phần nâng cao vai trò chủ đạo của vùng KTTĐ Bắc Bộ đối với ngành công nghiệp cũng như nền kinh tế của cả nước.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của thầy giáo TS. Từ Quang Phương, thầy cô giáo bộ môn, bác Phạm Thanh Tâm cùng các cô bác tại Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ -  Bộ KH-ĐT đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này!

Phụ lục

Phụ lục 1: Các khu công nghiệp đã có quyết định thành lập ở Vùng KTTĐ Bắc Bộ đến tháng 11/2003.

	STT
	Khu CN
	Địa điểm
	Diện tích (ha)
	Số dự án ĐT trực tiếp NN
	Lao động
	Định hướng phát triển chủ yếu.

	1
	KCN Đài Tư
	Hà Nội
	40
	18
	-
	Công nghiệp sạch, công nghiệp nhẹ, công nghệ cao

	2
	KCN Sài Đồng B
	Hà Nội
	97
	13
	5337
	Công nghiệp nhẹ, công nghệ cao

	3
	KCN Daewoo-Hanel
	Hà Nội
	197
	26
	-
	Công nghiệp cơ khí chính xác,điện tử,công nghiệp nhẹ xuất khẩu.

	4
	KCN Bắc Thăng Long
	Hà Nội
	153
	34
	1354
	Công nghiệp điện tử, đồ điện gia dụng, sản phẩm quang học

	5
	KCN Nomura
	Hải Phòng
	164
	4
	4708
	Dệt, may và sản xuất hàng cơ khí tiêu dùng, chế biến thực phẩm

	6
	KCN Đình Vũ
	Hải Phòng
	130
	-
	275
	Công nghiệp cơ khí, chế biến thực phẩm cao cấp, may mặc. 

	7
	KCN Hải Phòng 96
	Hải Phòng
	150
	1
	
	CN luyện kim, cơ khí, tàu thuyền,VLXD, CN lọc hoá dầu.

	8
	KCN Đại An
	Hải Dương
	171
	
	
	CN sạch không ảnh hưởng đến du lịch

	9
	KCN Nam Sách
	Hải Dương
	63
	6
	
	Công nghiệp sạch, công nghiệp nhẹ

	10
	KCN Phúc Điền
	Hải Dương
	87
	
	
	

	11
	KCN Phố Nối
	Hưng Yên
	95
	9
	
	

	12
	KCN Bắc Phú Cát
	Hà Tây
	327
	4
	1000
	CN sạch, công nghệ cao, điện tử, cơ khí

	13
	KCN Tiên Sơn
	Bắc Ninh
	135
	2
	850
	Công nghiệp cơ khí, điện tử, công nghiệp nhẹ.

	14
	KCN Quế Võ
	Bắc Ninh
	312
	
	6000
	CN nhẹ, công nghệ cao

	15
	KCN Kim Hoa
	Vĩnh Phúc
	50
	
	
	CN cơ khí, lắp ráp ô tô, xe máy, may mặc, chế biến LT, dược phẩm

	16
	KCN Đông Triều 
	Quảng Ninh
	450
	
	
	CN cơ khí, may mặc

	17
	KCN Cái Lân
	Quảng Ninh
	210
	
	
	CN luyện kim, cơ khí nặng, VLXD, dệt, may mặc, điện, điện lạnh


Nguồn: Quy hoạch tổng thể kinh tế-xã hội vùng KTTĐ Bắc Bộ thời kỳ 1997-2010- Bộ KH-ĐT

Phụ lục 2: Một số dự án đầu tư phát triển công nghiệp được ưu tiên vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ giai đoạn 2000-2005
	STT
	Tên dự án
	Địa điểm
	Quy mô
	Mô tả tình trạng
	Mục tiêu cơ bản
	Hướng ưu tiên và nhiệm vụ phải làm trước

	1
	Cải tạo và xây mới các nhà máy xi măng
	Hải Hưng

Hải Phòng

Quảng Ninh
	8 – 9 triệu tấn
	N/M Hoàng Thạch sẽ tăng gấp đôi

X/d 5 nhà máy mới:

+HP 1 tr tÊn x 1

+QN 1,4 tr tÊn x 2

+HN 1,6 tr tÊn x 1
	Để đạt được tổng sản lượng xi măng 7,5 tr – 8 tr tấn.
	 - Lập các dự án gọi vốn đầu tư nước ngoài.

- Chuẩn bị mặt bằng và kết cấu hạ tầng

- Chuẩn bị lực lượng lao động

	2
	Dự án sản xuất thép
	Hải Phòng

Quảng Ninh

Hà Nội
	Trên 2 triệu tấn/năm
	Xây mới các nhà máy:

+HP 1 tr T x 1

12 vạn T x1

+QN 75 vạn T x 1

+HN 15 vạn T x 1
	Đảm bảo thép xây dựng và công nghiệp cơ khí.
	Lập dự án gọi vốn nước ngoài.

Tạo mặt bằng và cơ sở hạ tầng.

Đào tạo lực lượng lao động kỹ thuật.

	3
	Chương trình phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung
	HN 7 khu

HP 5 khu

QN 4 khu

HH 1-2 khu

HT 2-3 khu
	10 – 11 nghìn ha
	6 khu đã có đối tác
	Tạo động lực để tăng nhanh CN, tạo sản phẩm mũi nhọn, thúc đẩy CNH-HĐH.

Thu hút 20 – 25 ngàn lao động.
	Tạo mặt bằng và kết cấu hạ tầng (điện, nước, đường và ra, thông tin liên lạc)

Chuẩn bị lao động kỹ thuật

	4
	Chương trình tăng thêm công suất cảng hàng không
	Hà Nội

Hải Phòng

Quảng Ninh
	Đón 8-10 triệu lượt khách (PA cao 15-17 triệu) vào năm 2010
	Hiện chỉ có khả năng đón 1 triệu lượt khách mỗi năm
	Mở rộng giao lưu, tăng thu nhập cho quốc gia(3-5 tỷ USD)
	Hiện đại hoá sân bay Nội Bài và mở rộng lên gấp 8 – 10 lần so hiện nay; chuẩn bị sân bay mới.

Nâng cấp sân bay Cát Bi và xây dựng mới sân bay ở Quảng Ninh. 

	5
	Chương trình tăng công suất cảng biển
	H.Phßng

Q.Ninh
	Thông qua thêm 30 – 32 triệu tấn hàng hoá vào năm 2010
	Hiện mới có thể thông qua khoảng 8 triệu tấn hàng hoá mỗi năm, cơ sở vật chất yếu kém.
	Đạt công suất thông qua khoảng 40 – 42 triệu tấn hàng hoá mỗi năm
	Nâng cấp cảng Hải Phòng lên 7 – 8 tr tấn.

Xây dựng mới cảng Cái Lân15 tr tấn,

Hiện đại hoá khâu bốc xếp.

	6
	Chương trình nâng cấp, hiện đại hoá và xây dựng mới các trục giao thông huyết mạch.
	HN – HH – HP – QN.

HN – HB -    QN .

HN – HL.
	Nâng cấp 700 km đường quốc lộ và 100 km đường tỉnh.
	Đường 5 còn tắc

Đường 18 xuống cấp.

Đường 10 xấu, nhiều phà

Cần tải tuyến đường 10 ra khỏi nội thành Hải Phòng
	Đường 5 lên cấp I

Đường 18 lên cấp III

Đường 10 lên cấp III

Đoạn HD-PL- Đông Triều lên cấp III

Cải tiến 30 km đường 10 từ Kiến An tới Uông Bí nơi gặp đường 18
	Lập dự án xây dựng đường cao tốc 18, HN – Hoà Lạc...

Lập dự án nâng cấp đường 10

Lập dự án xây dựng đoạn Kiến An qua cầu về Uông Bí nối với đường 18

	7
	Cấp và thoát nước đô thị
	HN

HP

Hạ Long

Hải Dương

Bắc Ninh
	
	Thiếu công trình

Cơ sở hiện có xuống cấp
	Cấp đủ và thoát nước kịp thời về mùa mưa
	Mạng lưới chính

Công trình đầu mối (nhất là các nhà máy nước, các trạm bơm tiêu)

	8
	Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
	ở tất cả các tỉnh và thành phố trong vùng
	Tập trung đào tạo lao động lành nghề, các nhà doanh nghiệp và quản lý; nâng cao dân trí, đặc biệt khu vực nông thôn.
	Thiếu lao động có lỹ thuật để hợp tác đầu tư.

Cán bộ quản lý yếu kém, nhiều nhà doanh nghiệp chưa qua đào tạo.

Chất lượng giáo dục sút kém.
	30 vạn lao động kỹ thuật (điện tử, may mặc, lắp ráp ô tô, xe máy...)

Đào tạo 7 – 8 nghìn giám đốc .

Đào tạo lại và đào tạo mới cán bộ quản lý.

Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông. Phổ cập đúng thời hạn
	Sắp xếp lại các trường đại học, đào tạo lại đội ngũ giảng viên.

Hình thành các trung tâm dạy nghề.

Đầu tư mạnh cho giáo dục - đào tạo.


Nguồn: Chương trình ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đến 2010 - Nhà xuất bản Thống Kê.

Phụ lục 3: Một số mục tiêu chủ yếu trong quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 677/TTg ngày 23/8/1997)

	Mục tiêu
	Thời kỳ 1996 -2000
	Thời kỳ 2001 - 2005
	Thời kỳ 2006 – 2010

	1. Mức độ tăng trưởng GDP (%)

a. Tăng trưởng GDP công nghiệp

b. Tăng trưởng GDP xây dựng

c. Tăng trưởng GDP n«ngnghiÖp

d. Tăng trưởng GDP dịch vụ

2. GDP/đầu người (103 đồng – giá 1994) của năm  cuối giai đoạn 

3. Kim ngạch xuất khẩu (106 USD)

4. Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu(%)

5. Giảm tỉ lệ đói nghèo (%)

6. Tốc độ tăng dân số (%)

7. Tỉ lệ thất nghiệp (%)
	11,45

15,90

15,91

3,93

11,95

4.309

2.609

29,1

-

1,74

6,68
	12,95

16,30

15,97

3,81

13,36

7.321

6.725

20,1

-

1,59

5,5
	13,87

17,11

16,12

3,57

13,4

13.138

16.812

20,1

-

1,30

4,0

	Năm mốc
	2000
	2005
	2010

	8. Cơ cấu GDP (%)

GDP công nghiệp

GDP xây dựng

GDP nông nghiệp

GDP dịch vụ

9. GDP (tû®ång – giá 1994)

GDP công nghiệp

GDP xây dựng

GDP nông nghiệp

GDP dịch vụ

10. GDP/®Çu người (USD)
	100,00

19,45

13,64

15,87

51,04

13.074

9.169

10.665

34.312

391
	100,00

22,5

15,56

10,40

51,54

28.717

19.233

12.887

63.668

665
	100,00

25,89

17,16

6,48

50,47

61.253

40.589

15.323

119.390

1194


Nguồn: Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng KTTĐ Bắc Bộ đến năm 2010 - Viện chiến lược phát triển - Bộ KH - ĐT.

Tài liệu tham khảo

1.   Giáo trình Kinh tế đầu tư - Trường ĐH KTQD - NXB Thống kê

2. Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội vùng phát triển KTTĐ Bắc Bộ thời kỳ 1997 - 2010 - Viện Chiến lược phát triển - Bộ KH-ĐT.

3. Số liệu thống kê 5 năm 2000 - 2004 và dự báo đến năm 2010 - Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ - Bộ KH-ĐT.

4. Tình hình thực hiện quy hoạch và giải pháp thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội vùng KTTĐ Bắc Bộ năm 2003 - Viện Chiến lược phát triển- Bộ KH-ĐT.

5. Báo cáo tổng kết công tác đầu tư năm 2004 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2005 vùng KTTĐ Bắc Bộ - Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ -  Bộ KH-ĐT.

6. Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp vùng KTTĐ Bắc Bộ - Vụ tổng hợp - Bộ KH-ĐT.

7. Niên giám thống kê 2003 cả nước và các tỉnh, thành phố thuộc vùng KTTĐ Bắc Bộ (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên)

8. Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam - TS Lê Thông - NXB ĐH Sư phạm.

9. Quy hoạch, chiến lược phát triển ngành, chương trình ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội VN đến 2010 - NXB Thống kê.

10. Kinh nghiệm trong phát triển công nghiệp của Nhật Bản - NXB KH-XH.

11. Thể chế KTTT có đặc sắc Trung Quốc - NXB KH-XH.

12. Thời báo kinh tế Việt Nam, Báo Đầu tư...

    13. Trang Web: http://www.mpi.gov.vn

Mục lục

1Lời nói đầu


Chương I: 3Một số vấn đề lý luận chung về đầu tư phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ


3I. đầu tư phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm.


31. Khái niệm vùng kinh tế trọng điểm.


72. Khái niệm đầu tư phát triển công nghiệp


72.1.Khái niệm đầu tư phát triển.


82.2. Khái niệm và nội dung của đầu tư phát triển công nghiệp.


82.2.1 Khái niệm ngành công nghiệp


92.2.2 Khái niệm và nội dung của đầu tư phát triển công nghiệp.


112.3 Đặc điểm của đầu tư  phát triển công nghiệp


112.3.1 Về nguồn vốn đầu tư


132.3.2 Quá trình thực hiện đầu tư


152.4 Tác động của đầu tư phát triển công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế


152.4.1 Đầu tư phát triển công nghiệp có tác động dây truyền và đa dạng tới nhiều ngành kinh tế.


162.4.2  Đầu tư phát triển công nghiệp có tác động trực tiếp và quyết định đối với sự phát triển kinh tế.
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241.4 Là vùng có vị trí quan trọng đối với nền kinh tế của cả nước, là động lực phát triển chung
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27III. Kinh nghiệm của một số nước trong lĩnh vực đầu tư  phát triển công nghiệp vùng kinh tế.


271. Trung Quốc


292. Nhật Bản


Chương II: Thực trạng về đầu tư  phát triển công nghiệp 33vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ


33I.  Tình hình phát triển công nghiệp vùng KTTĐ Bắc Bộ
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364. Công nghiệp hoá nông nghiệp và nông thôn.


39II. Thực trạng về đầu tư  phát triển công nghiệp vùng kttđ Bắc Bộ


391.Nguồn vốn đầu tư phát triển công nghiệp vùng KTTĐ Bắc Bộ


442.Thực trạng đầu tư phát triển công nghiệp theo ngành công nghiệp chuyên môn hoá và theo địa phương


442.1 Thực trạng đầu tư phát triển công nghiệp theo ngành công nghiệp chuyên môn hoá của vùng KTTĐ Bắc Bộ.


512.2  Thực trạng đầu tư phát triển công nghiệp  theo các tỉnh, thành phố trong vùng.


552.3 Tình hình thực hiện các dự án đầu tư phát triển công nghiệp của vùng KTTĐ Bắc Bộ.


552.3.1. Về công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tư :


552.3.2. Về triển khai thực hiện dự án đầu tư :


562.3.3 Một số mục tiêu đạt được trong quá trình thực hiện dự án  đầu tư phát triển công nghiệp.


573. Thực trạng đầu tư trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.


624. Thực trạng về  đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy sự phát triển công nghiệp.


634.1 Về hạ tầng cơ sở kỹ thuật:


654.2 Kết cấu hạ tầng xã hội


664.3 Những vấn đề bất cập còn tồn tại trong công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ công nghiệp.


664.3.1 Đối với thủ đô Hà Nội


684.3.2  Đối với các tỉnh khác trong vùng KTTĐ Bắc Bộ


705. Thực trạng đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp.


72III. Đánh giá chung về đầu tư phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ


721. Những thành tựu đạt được


721.1. Đầu tư phát triển công nghiệp phát huy vai trò chủ đạo trong việc thúc đẩy công nghiệp vùng phát triển.


741.2. Các ngành công nghiệp phát triển, khu công nghiệp hoạt động hiệu quả lại khuyến khích hoạt động đầu tư.


752. Những tồn tại cần khắc phục trong lĩnh vực đầu tư phát triển công nghiệp vùng KTTĐ Bắc Bộ.


752.1.Đầu tư cho khoa học kĩ thuật và các ngành công nghiệp kỹ thuật cao còn nhiều hạn chế.


772.2. Cơ cấu vốn đầu tư cho công nghiệp chưa cân đối giữa các vùng


Chương III: 78Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của đầu tư  phát triển công nghiệp vùng KTTĐ Bắc Bộ


78I. Quan điểm và phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả của đầu tư  phát triển công nghiệp của vùng
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781.1. Phát huy mọi nguồn lực, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào sản xuất công nghiệp


801.2. Tạo môi trường hấp dẫn, thông thoáng hơn để đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp
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842.2 Lựa chọn cơ cấu ngành  công nghiệp hợp lý.


862.3. Khai thác triệt để tối đa mọi nguồn vốn, huy động tối đa nguồn vốn địa phương, coi trọng nguồn vốn bên ngoài.
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891. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phục vụ cho sản xuất công nghiệp


912. Chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực phục vụ sản xuất công nghiệp.


923. Có chính sách đầu tư  hiệu quả để phát triển công nghiệp.


934. Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư.
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